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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT  

 
ĐCCT Địa chất công trình 
ĐCTV Địa chất thuỷ văn 
CĐ Chuyên đề 
CSDL Cơ sở dữ liệu 
GIS Hệ thống thông tin địa lý 
SQL Ngôn ngữ truy vấn số liệu có cấu trúc 
VBA Ngôn ngữ lập trình Vísual Basic for Application 
ODBC Mở kết nối với cơ sở dữ liệu (Open Database Conectivity) 
SPT Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn trong lỗ khoan 
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DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ 

 
File Tập tin máy tính 
Format file Định dạng chuẩn của file 
Save Lưu file trong máy tính 
Save as Lưu file với tên khác 
Preview Xem trước khi in 
Print Xuất số liệu ra máy in 
Input Nhập số liệu vào phần mềm từ bàn phim 
Import Số liệu đưa vào phần mềm từ file 
Output Số liệu xuất ra khỏi phần mềm dạng báo biểu, đồ thị 
Export Số liệu xuất ra khỏi phần mềm dưới dạng file số liệu 
Update Tính toán và cập nhật số liệu 
Control  Kiểm soát số liệu 
Help Trợ giúp của phần mềm 
Link Liên kết số liệu giữa các phần mềm 
Table Bảng số liệu trong Access  
Query Truy vấn số liệu 
Module Mã nguồn của hàm và thủ tục 
Template File mẫu đã chuẩn hoá 
Comma delimited Dạng file định giới bằng dấu phẩy 
BookMark Chỉ mục trong file dạng siêu văn bản 
ASCII file File chi chứa các ký tự rút ra từ bộ mã ASCII 
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MỞ ĐẦU 
 
Các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực ĐCCT phục vụ cho các lĩnh vực thiết 

kế, xây dựng các công trình như nhà máy, xí nghiệp, giao thông, đô thị… Kết quả 
nghiên cứu đều được thể hiện trên các bản vẽ và các bảng thống kê trên giấy. Các số 
liệu nghiên cứu từ xưa đến nay hầu như đều lưu trữ phân tán, gây khó khăn cho việc 
tham khảo và tìm kiếm số liệu, rất có thể nhiều công trình xây dựng phải thiết kế 
nghiên cứu ĐCCT hơn mức cần thiết do không thể tham khảo được các tài liệu đã có, 
gây lãng phí.  

Hàng năm Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có giao nhiệm vụ “Lập bản 
đồ ĐCTV - ĐCCT“ cho các Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT thành lập ở một số vùng trọng 
điểm. Các báo cáo đã được thành lập và kết quả đươc lưu trữ tại Trung tâm Thông tin 
Lưu trữ Địa chất và các Liên đoàn dưới dạng các bản vẽ trên giấy và đĩa CD-ROM 
dạng file của phần mềm MapInfo và Excel, rất khó tìm kiếm tham khảo số liệu. Do đó 
cần có một CSDL để lưu trữ tập trung, thân thiện với người dùng, dễ sử dụng trong 
việc nhập, xuất và tìm kiếm thông tin cùng với các chương trình hỗ trợ khai thác xử lý 
số liệu. 

Đáp ứng yêu cầu đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép Liên đoàn Địa 
chất thuỷ văn - Địa chất công trình Miền Nam thực hiện đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ 
liệu địa chất công trình và các chương trình hỗ trợ thành lập bản đồ địa chất công 
trình“. Đề cương nghiên cứu của đề tài đã được Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài 
Bộ Tài nguyên và Môi trường xét duyệt tháng 12 năm 2004 và thực hiện đề tài theo 
hợp đồng số 07-ĐC/BTNMT-HĐKHCN ngày 11 tháng 8 năm 2005 giữa Vụ Khoa học 
và Công nghệ, Bộ Tài Nguyên và Môi trường và Liên đoàn Địa chất thuỷ văn - Địa 
chất công trình Miền Nam.  

Mục tiêu của đề tài: 
- Thành lập CSDL ĐCCT trong môi trường nhiều người dùng, tương thích với 

hệ thống thông tin địa lý (GIS) lưu trữ các loại số liệu về kết quả nghiên cứu ĐCCT 
cung cấp số liệu cho các chương trình và phần mềm xử lý số liệu. 

- Viết các chương trình hỗ trợ cho công tác lập bản đồ ĐCCT theo quy định của 
Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

Nội dung nghiên cứu: 
- Thu thập toàn bộ số liệu các loại về nghiên cứu ĐCCT trong 1 đề án Lập bản 

đồ ĐCCT đã được nộp Lưu trữ Địa chất (Đề án được chọn là  “Lập bản đồ ĐCTV và 
bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1:50.000 vùng Rạch Giá - Thốt Nốt“ [6] đã kết thúc vào tháng 8 
năm 2002) 

- Phân tích cấu trúc dữ liệu, sắp xếp, phân loại các loại số liệu cần lưu trữ (Số 
liệu cần nhập vào CSDL). 

- Xác định các quan hệ của các loại số liệu lưu trữ, các công thức tính toán trên 
tập hợp các số liệu. 
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- Xác định các dạng bản vẽ, các biểu bảng, các loại đồ thị cần xuất ra (Số liệu 
xuất ra từ CSDL). 

- Xây dựng các bảng (table) cần thiết để lưu trữ số liệu. 
- Xây dựng các quan hệ (Relationship), các ràng buộc toàn vẹn, các miền giá 

trị... 
- Xây dựng các giao diện để nhập, xuất, kiểm tra... số liệu. 
- Viết các hàm, modules để CSDL hoạt động. 
- Viết các chương trình để hỗ trợ thành lập các bản vẽ, mặt cắt, biểu đồ trên cơ 

sở các số liệu được xuất ra từ CSDL. 
- Tạo liên kết giữa CSDL với bản đồ, đưa các số liệu trong CSDL trở thành các 

thuộc tính của đối tượng GIS. 
- Ứng dụng các sản phẩm cho một đề án đã hoàn thành nộp lưu trữ địa chất và 

một đề án đang thi công bao gồm nhập, xuất, thành lập các biểu bảng và bản vẽ... (Đề 
án được chọn là “Lập bản đồ ĐCTV và bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1:50.000 vùng Lộc Ninh“ 
[8] đã nộp lưu trữ tháng 8 năm 2006) 

- Viết hướng dẫn sử dụng, biên tập thành file Help 
Sản phẩm của đề tài: 
- CSDL ĐCCT có cấu trúc chặt chẽ, thân thiện, dễ sử dụng. có số liệu của 2 đề 

án “Lập bản đồ ĐCTV và bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1:50.000 vùng Rạch Giá - Thốt Nốt“  và 
“Lập bản đồ ĐCTV và bản đồ ĐCCT vùng Lộc Ninh tỷ lệ 1:50.000“ số liệu đựoc xuất 
ra các biểu bảng, đồ thị và các file đầu vào cho các phần mềm và chương trình ứng 
dụng. Có khả năng liên kết với bản đồ và cung cấp số liệu thuộc tính cho đối tượng 
bản đồ. 

- Các chương trình hỗ trợ dễ sử dụng để hỗ trợ thành lập các bản vẽ và bản đồ 
ĐCCT phù hợp với qui định của ngành, sử dụng các file đầu vào được xuất từ CSDL 

- Hướng dẫn sử dụng CSDL và hướng dẫn sử dụng các chương trình hỗ trợ đầy 
đủ, chi tiết dễ thực hiện. 

Kết quả của đề tài có thể cho các Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT trong Cục Địa chất 
và Khoáng sản Việt Nam sử dụng để lưu trữ khai thác các số liệu ĐCCT đã và đang 
nghiên cứu. 

Đề tài do kỹ sư Nguyễn  Xuân Nhạ làm chủ nhiệm và các tác giả kỹ sư ĐCCT 
Trần Anh Tuấn, kỹ sư ĐCCT Lê Thuý Vân, cử nhân môi trường Trịnh Quang Trung 
cùng một số cán bộ kỹ thuật trong Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT Miền Nam thực hiện. 
Trong quá trình thực hiện  đề tài, tập thể tác giả đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của 
lãnh đạo và Phòng Kỹ thuật Liên đoàn, các chuyên viên ở Cục Địa chất và Khoáng sản 
Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tập thể tác giả chân thành cảm ơn sự quan 
tâm giúp đỡ đó. 

 



7 

Chương I 

KHỐI LƯỢNG CÁC DẠNG CÔNG TÁC 
Theo đề cương nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành được các dạng công việc sau: 

BẢNG KHỐI LƯỢNG CÁC DẠNG CÔNG TÁC 

STT CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC Đơn vị tính Khối lượng Tỷ lệ đạt (%)

1 CĐ1: Phân tích cấu trúc dữ liệu quan hệ   Chuyên đề 1 100 

2 CĐ2: Xây dựng các bảng số liệu quan hệ và ràng 
buộc toàn vẹn  Chuyên đề 1 100 

3 CĐ3: Thiết kế các giao diện nhập số liệu (menu 
Input) Chuyên đề 1 100 

4 CĐ4: Thiết kế các giao diện kiểm tra số liệu và các 
tiện ích hỗ trợ nhập liệu (menu Control)  Chuyên đề 1 100 

5 CĐ5: Thiết kế các giao diện xuất số liệu ra đồ thị, 
biểu bảng, báo cáo. (menu Output) Chuyên đề 1 100 

6 CĐ6: Thiết kế các màn hình xuất số liệu ra file 
(menu Export)  Chuyên đề 1 100 

7 CĐ7: Thiết kế các màn hình nhập số liệu từ file 
(menu Import)  Chuyên đề 1 100 

8 CĐ8: Viết các chương trình hỗ trợ thành lập bản 
vẽ ĐCCT Chuyên đề 1 100 

9 CĐ9: Viết các chương trình hỗ trợ  thành lập bản 
đồ ĐCCT Chuyên đề 1 100 

10 CĐ10: Kết nối CSDL với bản đồ tạo liên kết, cập 
nhật  thuộc tính cho các đối tượng bản đồ Chuyên đề 1 100 

 11 CĐ11. Viết file help (menu Help) Chuyên đề 1 100 

12 CĐ12. Viết hướng dẫn sử dụng CSDL Chuyên đề 1 100 

13 CĐ13. Viết hướng dẫn sử dụng các chương trình 
hỗ trợ và hướng dẫn kết nối CSDL với bản đồ Chuyên đề 1 100 

14 
Thu thập số liệu của một đê án lập bản đồ ĐCCT 
đã nộp lưu trữ nhà nước, chuẩn hóa, cập nhật số 
liệu 

Bộ tài liệu 1 100 

15 Nhập số liệu của một đề án đang nghiên cứu, sử 
dụng CSDL để tạo ra các sản phẩm cần thiết. Bộ tài liệu 1 100 

16 Viết báo cáo tổng kết Báo cáo 1 100 

17 Hội thảo  Buổi 1 100 
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Các chuyên đề đã báo cáo đầy đủ trong các “Báo cáo chuyên đề“ chi tiết, đi 
kèm với báo cáo này, một số dạng công tác khác bao gồm: 

1. Thu thập số liệu của một đê án lập bản đồ ĐCCT đã nộp lưu trữ nhà nước, 
chuẩn hóa, cập nhật số liệu 

Đề án được chọn là “Lập bản đồ ĐCTV và bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1:50.000 vùng 
Rạch Giá - Thốt Nốt“ vì đây là đề án thực hiện sau khi Cục Địa chất và Khoáng sản 
Việt Nam đã ban hành ‘Quy chế lập bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1:25.000 và 1:50.000‘ [1] 
Song đề án này mới chỉ có số liệu lỗ khoan và số liệu xuyên, chưa có số liệu hố đào và 
giếng. 

2. Nhập số liệu của một đề án đang nghiên cứu, sử dụng CSDL để tạo ra các 
sản phẩm cần thiết. 

Đề án được chọn là “Lập bản đồ ĐCTV và bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1:50.000 vùng 
Lộc Ninh“ vì trong thời gian thực hiện đề tài đề án này đi vào tổng kết. Số liệu bổ 
xung thêm loại số liệu hố đào và giếng. Đề tài kết hợp với đề án để tạo ra các sản 
phẩm sau: 

- Các phiếu lỗ khoan  
- Các phiếu giếng 
- Các bảng số liệu chỉ tiêu cơ lý đất đá 
- Các bảng số liệu tổng hợp thành phần nước 
- Các mặt cắt ĐCCT 
- Bản đồ cột địa tầng lỗ khoan 
Ngoài ra trong CSDL đã thử nghiệm cho thực hiện các đề án đang thi công là 

‘Nhà máy nước Côn Đảo“ (Kế hoạch B) và Đề án “Lập bản đồ ĐCTV, ĐCCT tỷ lệ 
1:50.000 vùng Tân Uyên“ (Kế hoạch A) đã cho ra các sản phẩm mà đề án yêu cầu. 

 
Hình 1.  Hiện trạng số liệu công trình có trong CSDL đến tháng 9 năm 2006 
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Với số liệu hiện có trong CSDL đã đầy đủ các loại số liệu 
- Lỗ khoan (thạch học, mẫu cơ lý,  SPT, cắt cánh) 
- Hố đào và đổ nuớc thí nghiệm 
- Giếng đào (thạch học, mẫu nước) 
- Xuyên  
3. Hội thảo  
Được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm 2006 tại Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT 

Miền Nam. Trong hội thảo này tác giả đã trình bày các số liệu nhập vào và xuất ra từ 
CSDL, các sản phẩm được tạo ra từ CSDL và các chương trình hỗ trợ và kết quả liên 
kết CSDL với GIS. Các chuyên gia đóng góp chi tiết cho từng loại số liệu và trong 
từng sản phẩm và đi đến thống nhất rằng, các sản phẩm tạo ra phải theo tài liệu [1]. 
Sau khi hội thảo nhóm tác giả đã sửa chữa và bổ xung cho đề tài. 
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Chương II 

CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 
I - PHẦN MỀM XÂY DỰNG CSDL 
CSDL ĐCCT được xây dựng bằng phần mềm Microsoft Access thuộc bộ phần 

mềm Microsoft Office rất phổ biến ở Việt Nam có ưu điểm nổi bật như sau: 
- Access là phần mềm chuyên dùng cho thiết kế CSDL vừa và nhỏ (1 file có 

dung lượng tối đa là 1 Gigabyte) 
- Access là sản phẩm của Microsoft nên tương tích với hệ điều hành Windows, 

hệ điều hành phổ biến ở Việt Nam 
- Có ngôn ngữ lập trình VBA (Visual Basic for Applications) được tích hợp 

ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu Visual Basic với các hàm trong thư viện động sẵn có 
của hệ điều hành. 

- Các Tables (bảng số liệu) Queries (truy vấn), Forms (giao diện), Reports (biểu 
mẫu), Macros, Modules được tích hợp chung trong một file nên rất gọn dễ quản lý. 

- Thích hợp chạy trong môi trường đa người dùng, dễ dàng liên kết với các 
phần mềm trong hệ thông tin địa lý GIS để tạo ra các thuộc tính của đối tượng bản đồ. 

II - CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 

II.1 - Cấu trúc của cơ sở dữ liệu 
CSDL có tên là EGeoBase (Engineering Geology Database) được thiết kế theo 

mô hình Client - Server, để chạy trong môi trường đa người dùng (trong môi trường 
mạng máy tính, nhiều người sử dụng chung từ một nguồn số liệu duy nhất) và được 
liên kết với bản đồ để tạo ra các bản đồ thuộc tính, do đó EGeoBase được chia thành 3 
phần. (Hình 2) 

 

Hình 2. Sơ đồ hoạt động của CSDL 
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Phần số liệu (Back-end) có tên file là EGeoBaseData chỉ chứa các bảng số liệu 
và bảng tham chiếu, các quan hệ giữa các bảng được cài đặt trong máy chủ (Server) 

Phần giao diện (Front-end) có tên file là EGeoBaseProg chứa các query, giao 
diện, các module để nhập xuất số liệu. Số liệu được liên kết từ các bảng số liệu của 
phần Back-end và được cài đặt trong các máy trạm (Client). Số liệu được nhập số liệu 
từ phần giao diện, lưu trữ ở phần số liệu và được dùng chung cho các máy trạm  Các 
số liệu được đảm bảo với thời gian thực (real time) số liệu sau khi nhập xong từ một 
máy trạm các máy khác đã có thể khai thác số liệu được ngay. Người dùng làm việc 
với CSDL từ phần giao diện. 

Phần liên kết (Map-link) có tên file là EGeoBaseLink được cài đặt ở một số 
máy trạm, chứa các query để tạo dữ liệu nguồn cho bản đồ. Các bảng số liệu được chia 
sẻ từ phần số liệu. 

 

Hình 3.  Sơ đồ cài đặt CSDL trong môi trường đa người dùng 

II.2 - Phần số liệu của EGeoBase 
II.2.1 - Cấu trúc dữ liệu 
Trong nghiên cứu địa chất công trình, các công trình nghiên cứu bao gồm các 

loại công trình sau: 
Lỗ khoan địa chất công trình 
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Hố đào địa chất công trình 
Hố đào đổ nước thí nghiệm 
Điểm xuyên tĩnh hiện trường 
Giếng đào 
Các công trình này đều được xác định trên bản đồ bằng tọa độ phù hợp với hệ 

tọa độ mà bản đồ địa chất công trình sử dụng. Dưới các công trình nghiên cứu có các 
số liệu chi tiết của các công trình như thạch học, mẫu cơ lý, mẫu nước, số liệu SPT, số 
liệu cắt cánh hiện trường, số liệu xuyên. Các mẫu nước, mẫu cơ lý gồm các loại số liệu 
chi tiết mẫu… 

Như vậy để lưu trữ đầy đủ thông tin, tiên lợi cho tìm kiếm thông tin, khai thác 
số liệu, cần phải phân cấp số liệu và có cấu trúc dữ liệu phù hợp để lưu trữ trong cơ sở 
dữ liệu. Kết quả phân tích cấu trúc dữ liệu để thành lập cơ sở dữ liệu địa chất công 
trình, trên cơ sở các loại số liệu trong nghiên cứu địa chất công trình thường được áp 
dụng trong Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.  

Để có tiền đề xây dựng các bảng lưu trữ số liệu, ràng buộc số liệu và thiết kế 
các giao diện nhập số liệu, chúng tôi phân chia các quan hệ số liệu theo logic như sau: 

- Các công trình nghiên cứu địa chất công trình phải được xác định trên bản đồ 
được lưu trong bảng ‘Vị trí công trình’ trong bảng này phân chia ra loại công trình 

- Tuỳ theo sự phân loại công trình mà các bảng ‘Lỗ khoan’, ‘Hố đào’, ‘Giếng’.. 
sẽ lưu các thông tin tương ứng. 

- Có lưu trữ thông tin về ‘Lỗ khoan’ mới có lưu trữ thông tin ‘Thạch học lỗ 
khoan’, ‘Mẫu cơ lý lỗ khoan’, ‘SPT’… 

- Có ‘Mẫu cơ lý’ mới có kết quả ‘Phân tích mẫu cơ lý’ … 
 Nếu ký hiệu 1 là mức 1, 1.1 là mức 2, 1.1.1 là mức 3 thì các đối tượng trong 

CSDL sẽ có 4 mức số liệu như sau: 
1. Vị trí điểm công trình 
 1.1 Lỗ khoan 
  1.1.1 Thạch học lỗ khoan 
  1.1.2 Mẫu cơ lý 
   1.1.2.1 Chi tiết mẫu cơ lý 
  1.1.3 Mẫu nước 
   1.1.3.1 Chi tiết mẫu nước 
  1.1.4 SPT 
  1.1.5 Cắt cánh 
 1.2 Hố đào thạch học 
  1.2.1 Thạch học hố đào 
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  1.2.2 Mẫu cơ lý 
   1.2.2.1  Chi tiết mẫu cơ lý 
  1.2.3 Mẫu nước 
   1.2.3.1 Chi tiết mẫu nước 
 1.3 Hố đào đổ nước thí nghiệm 
  1.3.1 Thạch học hố đào 
  1.3.2 Kết quả thí nghiệm hố đào 
 1.4 Giếng 
  1.4.1 Thạch học giếng 
  1.4.2 Mẫu nước 
   1.4.2.1 Chi tiết mẫu nước 
 1.5 Xuyên 
  1.5.1 Thạch học xuyên 
  1.5.2 Kết quả xuyên 
2 Đề án 
 2.1 Kiểu thach học 
 Về quan hệ giữa các mức số liệu sẽ là 
 - Từ mức 1 đến nức 2 là quan hệ 1-1 
 - Từ mức 2 đến mức 3 là quan hệ 1-n 
 - Từ mức 3 đến mức 4 là quan hệ 1-n 
Dựa vào kết quả phân tích cấu trúc dữ liệu quan hệ, chúng tôi tiến hành thành 

lập các bảng lưu trữ số liệu (Hình 4) 
Bảng lưu trữ số liệu gồm 2 loại: 
- Bảng số liệu có chữ đầu là ‘dt’ là bảng chứa các số liệu nghiên cứu trong các 

công trình nghiên cứu ĐCCT.  
- Bảng tham chiếu có chữ đầu là ‘rt” là bảng chứa các miền giá trị. 
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Hình 4. Các bảng lưu trữ số liệu 

II.2.3 - Bảng số liệu 
Dựa vào các mức số liệu đã phân tích, chúng tôi tiến hành xây dựng các bảng số 

liệu lần lượt theo các mức số liệu từ 1 đến 4 
Mức 1 
dt-vitri: Lưu trữ thông tin về vị trí của các công trình có trường khoá là Tên 

công trình. 
rt-dean: Lưu trữ thông tin về đề án nghiên cứu có trường khoá là Mã đề án. 
Mức 2 
dt_lo_khoan: Lưu trữ các thông tin về lỗ khoan có trường khoá là tên lỗ khoan 

quan hệ 1-1 với tên công trình trong bảng dt-vitri 
dt_ho_dao: Lưu trữ các thông tin về hố đào thạch học với hố đào đổ nước thí 

nghiệm có trường khoá là tên hố đào, quan hệ 1-1 với tên công trình trong bảng dt-vitri 
dt_gieng: Lưu trữ các thông tin về giếng đào có trường khoá là tên giếng, quan 

hệ 1-1 với tên công trình trong bảng dt-vitri 
dt_xuyen_tinh: Lưu trữ các thông tin về xuyên tĩnh có trường khoá là tên điểm 

xuyên, quan hệ 1-1 với tên công trình trong bảng dt-vitri 
dt_dt_diem_khao_sat: Lưu trữ các thông tin về điểm khảo sát động lực công 

trình có trường khoá là tên điểm, quan hệ 1-1 với tên công trình trong bảng dt-vitri 
rt_PhucHeThachHocNguonGoc: Lưu trữ các thông tin về các kiểu thạch học 

nguồn gốc trong vùng của một đề án nghiên cứu 
Mức 3 
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dt_thach_hoc_LK: Lưu trữ các thông tin về thạch hoc của lỗ khoan, có trường 
khoá là tên lỗ khoan và thứ tự lớp, quan hệ 1-n với bảng dt_lo_khoan  

dt_thach_hoc_HD: Lưu trữ các thông tin về thạch hoc của hố đào, có trường 
khoá là tên lỗ khoan và thứ tự lớp, quan hệ 1-n với bảng dt_ho_dao 

dt_thach_hoc_gieng: Lưu trữ các thông tin về thạch hoc của giếng, có trường 
khoá là tên giếng và thứ tự lớp, quan hệ 1-n với bảng dt_gieng 

dt_thach_hoc_xuyen: Lưu trữ các thông tin về thạch hoc phân tích của điểm 
xuyên, có trường khoá là tên điểm xuyên và thứ tự lớp, quan hệ 1-n với bảng 
dt_xuyên_tinh 

dt_SPT: Lưu trữ các số liệu về thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT, có trường 
khoá là tên lỗ khoan và độ sâu bắt đầu thí nghiệm SPT quan hệ 1-n với bảng 
dt_lo_khoan 

dt_cat_canh: Lưu trữ các số liệu về cắt cánh hiện trường, có trường khoá là tên 
lỗ khoan và độ sâu bắt đầu cắt cánh quan hệ 1-n với bảng dt_lo_khoan 

dt_mau_nuoc: Lưu trữ các số liệu về mẫu nước của các công trình giếng, lỗ 
khoan, hố đào có trường khoá là tên công trình và số hiệu mẫu, quan hệ 1-n với bảng 
dt_vitri  

dt_mau_co_ly: Lưu trữ các số liệu về mẫu cơ lý của các công trình  lỗ khoan, 
hố đào có trường khoá là tên công trình và số hiệu mẫu, quan hệ 1-n với bảng dt_vitri 

dt_chi_tiet_do_nuoc_thí_nghiem: Lưu trữ các số liệu chi tiết về thí nghiệm đổ 
nước hố dào, có trường khoá là tên hố đào và thời gian, quan hệ 1-n với bảng 
dt_ho_dao 

dt_chi_tiet_xuyen_tinh: Lưu trữ các số liệu chi tiết về xuyên tĩnh hiện trường, 
có trường khoá là tên điểm xuyên và độ sâu xuyên, quan hệ 1-n với bảng dt_xuyen 

Mức 4 
dt_chi_tiet_mau_nuoc: Lưu trữ các số liệu kết quả phân tích mẫu nước có 

trường khóa là tên công trình, số hiệu mẫu và chỉ tiêu phân tích quan hệ 1-n với bảng 
dt_mau_nuoc. 

dt_chi_tiet_mau_co_ly: Lưu trữ các số liệu về kết quả phân tích mẫu cơ lý, có 
trường khóa là tên công trình, số hiệu mẫu và chỉ tiêu phân tích quan hệ 1-n với bảng 
dt_mau_co_ly. 

II.1.2 - Bảng tham chiếu 
rt_LoaiCongTrinh: Lưu trữ các mã loại công trình và tên công trình là miền giá 

trị cho trường loại công trình của bảng dt_vitri 
rt_HeToaDo: Lưu trữ các hệ tọa độ sử dụng cho các điểm công trình nghiên 

cứu, là miền giá trị cho trường hệ tọa độ của bảng dt_vitri 
rt_Tinh: Lưu trữ các mã tỉnh và tên tỉnh là miền giá trị cho trường tỉnh của bảng 

dt_vitri 
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rt_Huyen: Lưu trữ các mã huyện và tên huyện là miền giá trị cho trường huyện 
của bảng dt_vitri 

rt_Xa: Lưu trữ các mã xã và tên xã là miền giá trị cho trường xã của bảng 
dt_vitri 

rt_ThietBiKhoan: Lưu trữ các thiết bị khoan là miền giá trị của trường thiết bị 
khoan của bảng dt_lo_khoan 

rt_ThietBiXuyen: Lưu trữ các thiết bị xuyên là miền giá trị của trường thiết bị 
xuyên của bảng dt_xuyen_tinh 

rt_MucDichHoDao: Lưu trữ mã của loại hố đào là hố dào đổ nước thí nghiệm 
hay hố đào lấy mẫu cơ lý là miền giá trị của trường mục đích hố dào trong bảng 
dt_ho_dao. 

rt_LoaiDiemKS: Lưu trữ các loại điểm khảo sát động lực công trình là miền giá 
trị của trường loại điểm trong bảng dt_diem_khao_sat. 

rt_ThachHoc: Lưu trữ các mã thạch học là miền giá trị cho trường thạch học 
của các bảng dt_thach_hoc…và bảng dt_chi_tieu_co_ly 

rt_DiaTang: Lưu trữ các mã địa tầng là miền giá trị cho trường tầng của các 
bảng dt_thach_hoc… 

rt_NguonGoc: Lưu trữ các mã nguồn gốc thạch học là miền giá trị cho trường 
nguồn gốc của các bảng dt_thach_hoc… 

rt_CatCanh: Lưu trữ mã thiết bị cắt cánh và các hệ số hiệu chỉnh thiết bị là miền 
giá trị cho trường thiết bị trong bảng dt_cat_canh. 

rt_MauCoLy: Lưu trữ loại mẫu cơ lý là mẫu đá hay mẫu đất là miền giá trị cho 
trường loại mẫu của bảng dt_mau_coly 

rt_LoaiMauNuoc: Lưu trữ loại mẫu nước là miền giá trị cho trường loại mẫu 
của bảng dt_mau_nước. 

rt_PhongThiNghiem: Lưu trữ mã phòng thí nghiệm và tên phòng thí nghiệm, là 
miền giá trị cho trường phòng thí nghiệm trong các bảng dt_mau_co_ly và 
dt_mau_nuoc 

rt_HoaNuoc: Lưu trữ các chỉ tiêu phân tích mẫu nước là miền giá trị cho trường 
thành phần phân tích của bảng dt_chi_tiet_mau_nuoc. 

rt_ChiTieuCoLy: Lưu trữ các chỉ tiêu phân tích cơ lý đất và đá, là miền giá trị 
của trường chỉ tiêu trong bảng dt_chi_tiet_co_ly. 

rt_Unit: Lưu trữ các đơn vị đo là miền giá trị cho các trường đơn vị trong các 
bảng số liệu có trường là đơn vị 

rt_DoiDonVi: Lưu trữ các hệ số chuyển đổi đơn vị cho các giao diện xuất số 
liệu ra các đơn vị khác nhau. 

rt_DoiDonViHoa: Lưu trữ các hệ số chuyển đổi từ mg/l sang mgđl/l của các ion 
trong phân tích hoá học nước. 
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II.2.4 - Ràng buộc số liệu 
Để đảm bảo số liệu duy nhất và đầy đủ thông tin, các số liệu lưu trữ thuộc miền 

giá trị của nó, số liệu được ràng buộc bằng 2 phương pháp: 
- Ràng buộc bằng quan hệ giữa các bảng số liệu và tham chiếu (Relationship) 
- Ràng buộc trên các giao diện nhập số liệu, từ chối hoặc chấp nhận số liệu 

nhập 
Ràng buộc số liệu liên quan hệ, liên thuộc tính bằng Relationship, kết quả đươc 

chỉ ra trong Hình 5 

 

Hình 5. Ràng buộc số liệu bằng Relationship 
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II.3 - Phần giao diện của EGeoBase 
Người dùng làm việc trên phần giao diện của EGeoBase, bắt đầu từ hệ thống 

menu, dưới các menu là các giao diện. EGeoBase có 6 menu (Hình 6) 
1. Menu Input để gọi các giao diện nhập số liệu từ bàn phím. 
2. Menu Import để gọi các giao diện nhập số liệu từ file 
3. Menu Output để gọi các giao diện xuất số liệu ra biểu bảng, đồ thị, báo cáo 
4. Menu Export để gọi các giao diện xuất số liệu ra file cho các chương trình và 

phần mềm xủ lý số liệu 
5. Menu Control để gọi các giao diện tính toán và cập nhật số liệu, mở rộng 

miền giá trị tham chiếu và kiểm tra số liệu trong CSDL 
6. Menu Help để trợ giúp người dùng làm việc với CSDL và các chương trình 

ứng dụng. 

 

Hình 6. Giao diện chính của EGeoBase 

II.3.1 - Giao diện nhập số liệu từ bàn phím và menu Input 
Giao diện nhập số liệu được thiết kế theo các nguyên tắc sau: 
- Giao diện nhập số liệu cũng là giao diện tìm kiếm thông tin. Với một loại 

công trình, các thông tin liên quan phải được xuất hiện đồng thời trên các giao diện 
nhâp. Cho phép tìm kiếm, nhập mới, sửa chữa thông tin trên giao diện nhập bao gồm 
thêm, xoá, sửa số liệu. 
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- Không cho phép nhập trùng số liệu, mỗi công trình chỉ nhập 1 lần, chỉ nhập 
được số liệu có trong miền giá trị của số liệu, có thông báo khi nhập sai số liệu. 

- Phải nhập lần lượt từ mức số liệu 1 đến mức số liệu 4, điều này có nghĩa có vị 
trí của lỗ khoan mới nhập được số liệu lỗ khoan, có số liệu lỗ khoan mới có thạch học 
lỗ khoan. Tương tự như vậy, khi xoá số liệu để xoá mức số liệu 1 phải xoá lần lượt từ 
mức số liệu 4 đến mức số liệu 1, nghĩa là không thể tồn tại cột thạch học của lỗ khoan 
mà không có số liệu của lỗ khoan. 

 - Giao diện phải tiện dụng và thân thiện với người dùng. 
A - Các giao diện nhập số liệu 
1. Giao diện nhập vị trí công trình 

 

Hình 7. Giao diện nhập vị trí công trình 

Giao diện này nhập mức số liệu 1. Chỉ sau khi mức số liệu 1 được nhập mới 
nhập được các mức số liệu thấp hơn. 

Giao diện này có ô màu vàng ‘Tìm công trinh’ và một bảng màu vàng danh 
sách các công trình đã nhập trong CSDL, người dùng chọn trong ô ‘Tìm công trinh’ 
hoặc nhấp đúp vào công trình trong bảng danh sách thì các thông tin của công trình đó 
sẽ được xuất hiện trên giao diện này, Tuỳ theo từng loại công trình mà các thông tin 
liên quan sẽ xuất hiện trong các giao diện kế tiếp. 
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Giao diện có nút nhấn ‘New’ để nhập công trình mới. Khi nhấn vào nút nhấn 
này CSDL sẽ cho một trang trắng với các ô nhập liệu tương ứng xuất hiện (Hình 7). 
Trong các ô nhập số liệu có nhiều ô có hộp chọn để nhập giá trị thuộc miền giá trị của 
dữ liệu. Các hộp chọn này lấy số liệu tương ứng trong các bảng tham chiếu liên quan. 

Trong ô nhập tên công trình nếu người dùng nhập tên công trình đã có trong 
CSDL sẽ có thông báo và không cho phép nhập trùng số liệu.  

Trong ô nhập loại công trình sau khi người dùng chọn xong loại công trình thì 
các giao diện tương ứng để nhập các thông tin về loại công trình sẽ xuất hiện, Tuỳ 
từng loại công trình mà các giao diện nhập số liệu liên quan sẽ xuất hiện khác nhau, 
cho phép người dùng nhập đủ các số liệu cần thiết. 

Giao diện có nút ‘Delete’ để xoá số liệu, nhưng muốn xoá được thì số liệu ở các 
giao diện mức thấp hơn phải được xoá trước. 

2 - Giao diện nhập loại công trình lỗ khoan 

 

Hình 8. Giao diện nhập loại công trình lỗ khoan 

Với loại công trình là lỗ khoan giao diện nhập sẽ có thêm các giao diện nhập 
thông tin về lỗ khoan, thạch học lỗ khoan, mẫu cơ lý lỗ khoan mẫu nước, thí nghiệm 
xuyên tiêu chuẩn SPT và thí nghiệm cắt cánh hiện trường (Hình 8) 

3 - Giao diện nhập loại công trình hố đào 
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Hình 9. Giao diện nhập loại công trình hố đào 

Với loại công trình là hố đào bao gồm giao diện nhập thông tin về hố đào, thạch 
học hố đào, mẫu cơ lý hố đào và mẫu nước hố đào (Hình 9) 

Trong giao diện nhập số liệu hố đào (mức số liệu 2) có nút ‘Delete’ để xoá các 
số liệu đang hiện trên màn hình, nhưng nút nhấn này có hiệu lực khi số liệu ở mức số 
liệu 3 phải được xoá trước (số liệu xuất hiện trong các giao diện ‘Thạch học’, ‘Mẫu cơ 
lý’, ‘Mẫu nước’ ở bên phải giao diện ‘Hố đào’ (Hình 9) 
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4 - Giao diện nhập loại công trình đổ nước thí nghiệm hố đào 

 

Hình 10. Giao diện nhập loại công trình đổ nước thí nghiệm hố đào 

Với loại công trình là đổ nước thí nghiệm hố đào bao gồm giao diện nhập thông 
tin về đổ nước thí nghiệm, thạch học hố đào, mẫu cơ lý hố đào và kết quả đổ nước thí 
nghiệm (Hình 10) 



23 

5 - Giao diện nhập loại công trình giếng đào 

 

Hình 11. Giao diện nhập loại công trình giếng  đào 

Với loại công trình là giếng đào bao gồm giao diện nhập thông tin về giếng, 
thạch học giếng, mẫu nước giếng (Hình 11) 



24 

6 - Giao diện nhập loại công trình xuyên tĩnh 

 

Hình 12. Giao diện nhập loại công trình xuyên tĩnh 

Với loại công trình là xuyên tĩnh bao gồm giao diện nhập thông tin về xuyên 
tĩnh, kết quả xuyên và thạch học phân tích được từ kết quả xuyên (Hình 12) 
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6 - Giao diện nhập loại công trình điểm khảo sát 

 

Hình 13. Giao diện nhập loại công trình điểm khảo sát động lực công trình 

Với loại công trình là điểm khảo sát bao gồm giao diện nhập thông tin về điểm 
khoả sát và các kết quả lấy mẫu trong điểm khảo sát (Hình 13) 
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7 - Giao diện nhập thạch học 

 

Hình 14. Giao diện nhập số liệu thạch học 

Giao diện nhập thạch học (Hình 14) thuộc giao diện nhập số liệu mức 3. Giao 
diện mức 3 được thiết kế để nhập được nhiều dòng. Có những cột mờ không phải nhập 
mà được cập nhật tự động (cột ‘mái lớp‘). Một số cột phải nhập từ bàn phím (thứ tự, 
đáy lớp…) và một số cột có nút chọn để nhập giá trị được lấy từ các bảng tham chiếu 
(cột ‘thạch hoc‘, ‚nguồn gốc‘…). 

Muốn xoá số liệu chọn số liệu và cần xoá và nhấn phím ‘Delete‘ từ bàn phím. 
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8 - Giao diện nhập kết quả phân tích mẫu cơ lý 

 

Hình 15. Giao diện nhập kết quả phân tích mẫu cơ lý 

Sau khi nhập mẫu cơ lý trên các giao diện nhập số liệu các loại công trình ở trên 
giao diện Hình 15 cho phép người dùng nhập kết quả phân tích các chỉ tiêu cơ lý của 
đất và đá. Giao diện này có hai ô màu vàng điểm lấy mẫu và số hiệu mẫu, khi được 
chọn sẽ hiện lên các thông tin về mẫu.  

Trường hợp kết quả phân tích mẫu đã được nhập các số liệu phân tích mẫu sẽ 
xuất hiện trên các giao diện tương ứng như độ hạt, cắt, nén… 

Trường hợp mẫu chưa được nhập, để nhập số liệu người dùng phải chon hoặc 
‘Nhập toàn bộ số liệu mới’ hoặc ‘Chỉ nhập số liệu phân tích’ trong khung ‘Chi tiết’ và 
nhấn ‘OK’. CSDL sẽ cho các chỉ tiêu cần nhập số liệu trong các giao diện tương ứng. 

Một số ô nhập liệu có các hộp chọn, người dùng chỉ nhập được số liệu trong 
danh sách các số liệu gợi ý trong miền số liệu. 

Có nút ‘Delete’ để xoá số liệu. Muốn xoá được số liệu người dùng phải xoá 
trước số liệu ở các giao diện ở các ngăn bên phải giao diện này. 
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9 - Giao diện nhập kết quả phân tích mẫu nước 

 

Hình 16.  Giao diện nhập kết quả phân tích mẫu nước 

Cũng giống như nhập kết quả phân tích các chỉ tiêu cơ lý, giao diện nhập mẫu 
nước (Hình 16) cho phép người dùng nhập kết quả phân tích thành phần nước. Ngoài 
những đặc điểm giống với nhập kết quả phân tích cơ lý, giao diện này có thêm 2 nút 
nhấn để kiểm tra cân bằng ion âm và dương cho các số liệu phân tích mẫu và tính tổng 
khoáng hoá để nhập vào CSDL 
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10 - Giao diện nhập số liệu đề án 

 

Hình 17.  Giao diện nhập đề án nghiên cứu 

Giao diện này nhập mức số liệu 1. Chỉ sau khi mức số liệu 1 được nhập mới 
nhập được các mức số liệu thấp hơn. 

Giao diện này có ô màu vàng ‘Tìm Đề án’ cho phép người dùng chọn các đề án 
đã nhập để sửa chữa hoặc tra cứu.(Hình 17) 

Giao diện có nút nhấn ‘New’ để nhập đề án mới. Khi nhấn vào nút nhấn này 
CSDL sẽ cho một trang trắng với các ô nhập liệu tương ứng xuất hiện 

Giao diện có nút ‘Delete’ để xoá số liệu nhưng muốn xoá được thì các giao diện 
mức thấp hơn phải được xoá trước. 

B - Menu Input 
Sau khi xây dựng xong các giao diện nhập liệu, Menu Input được thiết kế để 

gọi các giao diện nhập (Hình 18).  
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Hình 18. Menu Input 

Menu Input có 4 sub-menu 
- ‘Nhập vị trí công trình’ để gọi giao diện nhập vị trí công trình 
- ‘Mẫu cơ lý chi tiết’ để gọi giao diện nhập kết quả phân tích cơ lý đất và đá 
- ‘Mẫu nước chi tiết’ để gọi giao diện nhập kết quả phân tích thành phần nước. 
- ‘Nhập đề án nghiên cứu’ để gọi giao diện nhập đề án nghiên cứu 
 
II.3.2 - Giao diện nhập số liệu từ file và menu Import 
Trong quá trình xử lý số liệu ĐCCT có một số loại số liệu luôn được tồn tại 

dưới dạng file Excel. Dạng số liệu xuất ra này bao gồm: 
- Các chỉ tiêu phân tích mẫu cơ lý, các phòng thí nghiệm phân tích và trả số liệu 

luôn dưới dạng file Excel. 
- Số liệu đổ nước thí nghiệm hố đào. 
- Số liệu xuyên tĩnh 
Tuy nhiên các số liệu loại này thường không có format chuẩn để import ngay 

vào CSDL mà cần có các file mẫu chuẩn, các file mẫu này đã được thiết kế sẵn, các số 
liệu cần import phải được nhập trước vào file mẫu để CSDL có thể đọc được file này 
và import vào CSDL. Các file chuẩn này ở trong thư mục ‘Samples’  

A - Các giao diện 
1 - Chỉ tiêu cơ lý 
Để import số liệu chỉ tiêu cơ lý, người dùng cần phải chuẩn bị file số liệu như 

trong file mẫu ‘CoLyMau.xls’ (Hình 19) sau đó copy phần đánh dấu sang file khác và  
‘save as‘ sang file dạng *.csv trong Excel bằng cách chọn ‘File’ → ‘Save as’ và chọn 
trên hộp thoại xuất hiện trên màn hình (Hình 20) 
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Hình 19.  File Colymau.xls - (File đầu vào cho giao diện ‘Import chỉ tiêu cơ lý’) 

Sau khi file *.csv đã sẵn sàng, người dùng sẽ sử dụng giao diện trên Hình 21 để 
import số liệu cơ lý vào CSDL. 

 

Hình 20.  Save as dạng csv 
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Hình 21.  Giao diện Import chỉ tiêu cơ lý 

Trên giao diện này khi nhấn nút nhấn ‘Import’ CSDL sẽ yêu cầu người dùng 
chon file *.csv đã được chuẩn bị trên Hình 20 

2 - Đổ nước thí nghiệm hố đào 
Để Import số liệu đổ nước thí nghiệm hố đào, người dùng cần phải chuẩn bị file 

số liệu như trong file mẫu ‘DoNuocThiNghiem.xls’ (Hình 22) ở file này thời gian tính 
bằng phút và thể tích nước tính bằng lít (đây là hai cột cần có số liệu các cột khác có 
thể để trắng sau đó được CSDL cập nhật từ menu ‘Control’ → ‘Update giá trị đổ nước 
hố đào’)  và  ‘Save as’ sang file sang một trong 3 dạng file  *.csv (comma delimited) 
hoặc *.txt (tab delimited) hoặc *.xls  
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Hình 22.  File DoNuocThíNghiem.xls -  
(File đầu vào cho giao diện ‘Import đổ nước thí nghiệm hố đào’) 

Sau khi đã chuẩn bị file, người dùng sẽ sử dụng giao diện Hình 23 để import số 
liệu đổ nước thí nghiệm vào CSDL. 

 

Hình 23.  Giao diện Import số liệu đổ nước thí nghiệm hố đào 
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3 - Xuyên tĩnh 
Số liệu xuyên tĩnh ngoài hiện trường cần được chuẩn bị số liệu vào file 

XuyenTinh.xls (Hình 24), đây là các số liệu nghiên cứu ngoài hiện trường, (các cột 
kháng xuyên (Qc) và ma sát (Fs) có thể để trắng nếu đã có giá trị X,Y vì hai cột này sẽ 
được cập nhật trong CSDL từ menu ‘Control’ → ‘Update giá trị xuyên Qc và Fs’)  sau 
đó save file dạng *.xls và sử dụng giao diện Hình 25. 

  

Hình 24.  File XuyenTinh.xls - (File đầu vào cho giao diện ‘Import số liệu xuyên tĩnh’) 

 

Hình 25.  Giao diện import số liệu xuyên tĩnh 

4 - Import EGeoBase 
Giao diện này (Hình 26) dùng để cập nhật số liệu được xuất ra từ chính CSDL 

EGeoBase ở menu ‘Export’ → ‘Export EGeoBase’ trong trường hợp CSDL EGeoBase 
được cài đặt trên 2 máy đơn và muốn nhập lại trong một CSDL. 
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Hình 26.  Giao diện Import EGeoBase 

Trên giao diện này ứng với mỗi chọn lựa khi nhấn nút nhấn Import các kiểu file 
tương ứng đã được xuất từ giao diện Export EGeoBase sẽ được đòi hỏi để Import. 

B - Menu Import 

 

Hình 27. Menu Import 

- ‘Chỉ tiêu cơ lý’ gọi giao diện ‘Import chỉ tiêu cơ lý’ 
- ‘Đổ nước thí nghiệm’ gọi giao diện ‘Import đổ nước thí nghiệm’ 
- ‘Xuyên tĩnh’ gọi giao diện ‘Import xuyên tĩnh’ 
- ‘Import EGeoBase’ gọi giao diện ‘Import EGeoBase’ 
II.3.3 - Giao diện xuất số liệu ra biểu bảng đồ thị và menu Output 
Số liệu lưu trữ trong CSDL sẽ được xuất số liệu ra dưới các dạng báo cáo, đồ 

thị được in ra ngay trong CSDL và các bảng số liệu  nếu kích thước lớn hơn tờ giấy 
khổ A4 sẽ được trình bày và in ra trong Excel. 

Dạng số liệu xuất ra này bao gồm 
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- Phiếu mô tả giếng 
- Kết quả phân tích thành phần nước 
- Kết quả đổ nước thí nghiệm hố đào 
- Kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh 
- Kết quả thí nghiệm cắt cánh 
- Biểu đồ thí nghiệm đất (độ hạt, cắt, nén) 
- Bảng số liệu kết quả phân tích mẫu cơ lý lỗ khoan 
- Bảng số liệu kết quả phân tích mẫu cơ lý theo các kiểu thạch học địa tầng 

nguồn gốc 
- Bảng số liệu phân tích thành phần nước 
Các số liệu xuất ra được sử dụng từ một nguồn dữ liệu nên đảm bảo rằng số liệu 

xuất ra là thống nhất và không nhầm lẫn. 
A - Các giao diện 
1 - Phiếu mô tả giếng 
Các đề án lập bản đồ thường được kết hợp nghiên cứu ĐCTV kết hợp với 

ĐCCT, giếng đào là một đối tượng dùng trong cả hai lĩnh vực nghiên cứu. Phiếu mô tả 
giếng được thiết kế theo mẫu số 8 trang 48 của tài liệu [2]  

 

Hình 28.  Giao diện thành lập phiếu giếng 

Trên giao diện ‘Phiếu giếng’ (Hình 21) có hộp chọn để án hoặc chọn theo file 
được xuất từ MapInfo khi đó các tên giếng sễ xuất hiện trong hộp chọn tên giếng. Khi 
chọn được tên giếng và nhấn ‘Preview’ khi đó báo cáo ‘Phiếu mô tả giếng’ sẽ xuất 
hiện (Hình 29) và trên giao diện nút nhân ‘Preview’ sẽ chuyển thành ‘Print’ cho phép 
in phiếu. 
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Hình 29.  Phiếu mô tả giếng 

 
2 - Kết quả đổ nước thí nghiệm hố đào 
Sau khi nhập số liệu thời gian và thể tích nước đổ thí nghiệm và cập nhật giá trị 

còn lại từ menu ‘Control’ → ‘Update giá trị đổ nước hố đào’ thì số liệu đổ nước hố 



38 

đào đã được nhập đầy đủ trong giao diện ‘Kết quả đổ nước thí nghiệm hố đào’. Dựa 
vào kết quả đổ nước hố đào hệ số thấm K sẽ được tính toán và cập nhật từ giao diện 
‘Đổ nước thí nghiệm’. Khi số liệu đã đầy đủ giao diện ở Hình 30 cho phép xuất kết 
quả ra ba dạng: 

- Dạng bảng số liệu khi ‘Bảng số liệu’ được chọn kết quả sẽ có bảng kết quả  
xuất hiện trên màn hình. 

- Dạng báo cáo cho phép xuất số liệu như trên Hình 31 (theo mẫu trang 103 tài 
liệu [1]) 

- Dạng đồ thị cho phép xuất đồ thị quan hệ giữa V và t (Hình 32) (Theo mẫu 
trang 105 tài liêu [1]) 

 

Hình 30.  Giao diện xuất kết quả đổ nước thí nghiệm hố đào 
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Hình 31.  Kết quả đổ nước thí nghiệm hố đào 
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Hình 32.  Đồ thị quan hệ gữa V và t 

3 - Kết quả xuyên tĩnh 
Sau khi số liệu thí nghiệm xuyên tĩnh Qc và Fs được nhập vào CSDL, giao diện 

Hình 33 cho phép xuất số liệu xuyên tĩnh ở 3 dạng. 
- Dạng bảng số liệu 
- Dạng báo cáo (Hình 35) 
- Dạng đồ thị (Hình 34) 
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Hình 33. Giao diện kết quả xuyên tĩnh 

 

Hình 34. Biểu đồ kết quả xuyên tĩnh 
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Hình 35.  Kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh 
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4 - Kết quả thí nghiệm cắt cánh 
Kết quả thí nghiệm cắt cánh trong lỗ khoan được thể hiện trên 2 trang 
Trang trước là phiếu lỗ khoan và đồ thị cắt cánh lỗ khoan và thực hiện bằng 

chương trình hỗ trợ với số liệu được xuất ra ở menu Export. 
Trang sau được xuất ra ở giao diện này (Hình 36). 
Với số liệu đọc trên đồng hồ được nhập vào CSDL, các giá trị lực cắt và cường 

độ kháng cắt đã được tính toán và cập nhật (Update) (xem Hình 66) giao diện xuất kết 
quả thí nghiệm cắt cánh (Hình 36), cho phép người dùng xuất số liệu cắt cánh dưới 
dạng báo cáo (Hình 37) 

 

Hình 36.  Giao diện kết quả thí nghiệm cắt cánh 
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Hình 37. Kết quả thí nghiệm cắt cánh hiện trường 

 
5 - Biểu đồ thí nghiệm đất 
Kết quả phân tích mẫu đất nhập vào CSDL sẽ được in ra bao gồm các đồ thị 

thành phần độ hạt, cắt, nén và các chỉ tiêu cơ lý cơ bản. Các số liệu này được in ra 
dưới dạng biểu đồ từ giao diện ‘Biểu đồ thí nghiệm đất’ (Hình 38). Trên giao diện này 
người dùng sẽ chọn số hiệu mẫu cần in từ các hộp chọn và nhấn nút nhấn ‘Preview’. 
Biểu đồ sẽ được xuất hiện trên màn hình như trên Hình 39 và nút nhấn ‘Preview’ sẽ 
trở thành ‘Print’ cho phép khi nhấn vào biểu đồ sẽ được in ra. 
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Hình 38. Giao diện biểu đồ thí nghiệm đất 

 
 

 

Hình 39. Biểu đồ thí nghiệm đất 
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6 - Kết quả cơ lý lỗ khoan 
Trên giao diện ‘Cơ lý lỗ khoan’ (Hình 40) dùng để xuất số liệu các chỉ tiêu cơ 

lý của từng lỗ khoan ra các bảng số liệu. 

 

Hình 40. Giao diện cơ lý lỗ khoan 

Giao diện gồm các hộp chọn để tìm kiếm các thông tin cần xuất số liệu. 
Hộp chọn loại mẫu nếu là mẫu đất, các chỉ tiêu cơ lý rất nhiều không vừa khổ 

A4 nên số liệu chỉ xuất ra bảng số liệu và được in từ file mẫu trong Excel. Đối với mẫu 
đá sẽ có chọn lựa ‘Báo cáo chỉ tiêu cơ lý lỗ khoan’ sáng lên người dùng khi nhấn nút 
nhấn ‘Preview’, báo cáo ‘Kết quả phân tích mẫu đá lỗ khoan’ sẽ xuất hiện trên màn 
hình và nút nhấn ‘Preview’ sẽ trở thành ‘Print’ (Hình 41) cho phép người dùng in báo 
cáo. 
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Hình 41. Kết quả phân tích mẫu đá lỗ khoan 

7 - Kết quả cơ lý các kiểu thạch học địa tầng nguồn gốc 
Sau khi đã xếp lớp thạch học địa tầng nguồn gốc thành các kiểu thạch học, đối 

với các mẫu lấy được trong lỗ khoan sẽ được tự động xếp vào các kiểu thạch học (xem 
Hình 59). Số liệu tổng hợp cho các kiểu thạch học được xuất ra từ giao diện trên Hình 
42. 

Trên giao diện này, có các hộp chọn sau khi đã chọn được kiểu thạch học và 
nhấn nút nhấn nút ‘OK’, CSDL sẽ cho hiện lên màn hình các toàn bộ các chỉ tiêu cơ lý 
của kiểu thạch học đã chọn (Hình 43). Người dùng sẽ xuất bảng số liệu ra file Excel và 
copy vào file mẫu để in ra. 

 

Hình 42. Giao diện cơ lý kiểu thạch hoc 
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Hình 43. Một phần của bảng số liệu các chỉ tiêu cơ lý của kiểu thạch học 

8 - Hoá học nước tổng hợp 

 

Hình 44. Giao diện tổng hợp hoá học nước 

Giao diện ‘Tổng hợp hoá học nước’ (Hình 44) sẽ xuất số liệu hoá nước của các 
mẫu nước dưới dạng bảng số liệu. Bảng số liệu này (Hình 45) sẽ tổng hợp toàn bộ các 
chỉ tiêu phân tích của từng mẫu. Mỗi mẫu có 3 dòng tương ứng với các giá trị, khối 
lượng các ion (mg/l) khối lượng đương lượng (mgđl/l) và tỷ lệ phần trăm đương lượng 
(%mgđl/l) có biểu diễn công thức Kurlov và tự xác định tên gọi nước. Bảng số liệu 
này được xuất sang Excel để trình bày và in ra. 
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Hình 45. Một phần bảng tổng hợp thành phần hoá học nước 

B - Menu Output 

 

Hình 46. Menu Output 

- ‘Phiếu mô tả giếng’ gọi giao diện ‘Phiếu mô tả giếng’ 
-  ‘Kết quả phân tích thành phần nước‘ gọi giao diện ‘Kết quả phân tích thành 

phần nước‘ 
- ‘Kết quả đổ nước thí nghiệm hố đào’ gọi giao diện ‘Kết quả đổ nước thí 

nghiệm hố đào’ 
- ‘Kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh’ gọi giao diện ‘Kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh’ 
- ‘Kết quả thí nghiệm cắt cánh’ gọi giao diện ‘Kết quả thí nghiệm cắt cánh’ 
- ‘Biểu đồ thí nghiệm đất’ gọi giao diện ‘Biểu đồ thí nghiêm đất’ 
- ‘Kết quả cơ lý lỗ khoan’ gọi giao diện ‘Kết quả cơ lý lỗ khoan’ 
- ‘Kết quả cơ lý kiểu thạch học nguồn gốc’ gọi giao diện ‘Cơ lý kiểu thạch học’ 
- ‘Hoá học nước tổng hợp’ gọi giao diện ‘Tổng hợp hoá học nước’ 
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II.3.4 - Giao diện xuất số liệu ra file và menu Export 
Số liệu lưu trữ trong CSDL sẽ được xuất số liệu ra file làm đầu vào cho các 

chương trình ứng dụng và phần mềm xử lý số liệu. 
Yêu cầu số liệu xuất ra file đúng format mà chương trình và phần mềm phải đọc 

trực tiếp. 
A - Các giao diện 
1 - Các giao diện xuất số liệu ra bản đồ 
Dạng số liệu này bao gồm: 
- Vị trí công trình trên bản đồ. Vị trí công trình ở dạng điểm liên quan tới tọa độ 

điểm trong một hệ tọa độ sẽ đươc xuất ra dang file mif, là file đầu vào của phần mềm 
MapInfo và file ASCII làm file đầu vào cho chương trình AutoLISP PS20.lsp. 

- Thông tin điểm công trình. Các công trình dạng điểm và các thông tin cơ bản 
của công trình khoan, hố đào, xuyên tĩnh, đổ nước thí nghiêm sẽ được xuất ra dạng file 
có phần mở rộng là ‘mif’ (dạng file *.mif) cho MapInfo. Ở MapInfo khi Import các 
file này sẽ có đầy đủ các thông tin của điểm công trình 

Đặc điểm giao diện 

 

Hình 47.  Giao diện xuất số liệu cho MapInfo 

Giao diện xuất số liệu sang MapInfo (Hình 47) gồm có hộp chọn (Options) để 
xác định nhóm số liệu cần xuất, gồm hộp danh sách ‘Tên công trình’ để chọn và hộp 
‘Công trình chọn’ ghi nhận kết quả các công trình đã chọn. Khung chọn dạng số liệu 
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xuất ra (Types) cho phép người dùng chọn lựa kết quả xuất số liệu. Khung chọn này 
luôn có chọn lựa xuất số liệu dạng *.mif là file đầu vào của MapInfo. 

Có các nút nhấn ‘OK’ để thực hiện kết quả. Số liệu xuất ra file đòi hỏi người 
dùng chọn lựa thư mục để lưu số liệu (Hình 48) 

 

Hình 48.  Chọn thư mục để lưu số liệu 

2 - Các giao diện xuất số liệu cho các chương trình hỗ trợ 
Nhóm các giao diện này bao gồm 
- Khoảng cách lỗ khoan trên mặt cắt ĐCCT. Các vị trí lỗ khoan được xác định 

để vẽ mặt cắt được CSDL tính toán khoảng cách và phương vị dựa vào hướng vẽ mặt 
cắt và xuất sang file ASCII. Chương trình AutoLISP MCDCCT.lsp sẽ đọc file này và 
vẽ lên mặt cắt vị trí của các lỗ khoan trên mặt cắt. 

- Địa tầng lỗ khoan. Số liệu thạch học và địa tầng lỗ khoan được xuất ra file 
ASCII dùng làm đầu vào của các chương trình AutoLISP để vẽ Phiếu lỗ khoan, Mặt 
cắt ĐCCT, Bản đồ cột địa tầng lỗ khoan, các chương trình này dùng chung một nguồn 
số liệu lên đảm bảo tính thống nhất rất cao. 

- Địa tầng lỗ khoan và SPT. Một số lỗ khoan có thí nghiệm SPT số liệu được 
xuất ra file ASCII cho chương trình thành lập phiếu lỗ khoan có SPT.  

- Địa tầng lỗ khoan và cắt cánh. Một số lỗ khoan có thí nghiệm cắt cánh hiện 
trường, số liệu đựoc xuất ra file ASCII cho chương trình thành lập phiếu lỗ khoan có 
thí nghiệm cắt cánh 

- Địa tầng hố đào. Số liệu đựoc xuất ra file ASCII cho chương trình thành lập 
phiếu hố đào 

- Xuyên tĩnh. Số liệu chi tiết xuyên tĩnh và cột thạch học phân tích theo tài liệu 
xuyên được xuất ra cho chương trinh thành lập phiếu xuyên tĩnh và vẽ mặt cắt ĐCCT. 

Đặc điểm giao diện 
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Hình 49. Giao diện xuất số liệu cho các chương trình ứng dụng 

Giao diện xuất số liệu cho các chương trình ứng dụng gồm có các hộp chọn để 
xác định nhóm số liệu cần xuất hoặc nút ‘check’ (ô nhỏ hình vuông màu trắng) để 
chọn công trình theo file đã xuất từ bản đồ vị trí các công trình, gồm hộp danh sách là 
kết quả được chọn trong các hộp chọn cho phép chọn chi tiết các công trình cụ thể cần 
xuất số liệu. một hộp danh sách khác cho biết kết quả của các công trình đã chọn và sẽ 
được xuất số liệu ra file (Export số liệu). 

Đối với các công trình đã chọn được xuất đồng thời mỗi công trình thành file 
riêng biệt luôn có nút chọn ‘Change’ cho phép xác định thư mục lưu các file số liệu 
xuất ra (Hình 50) 

 

Hình 50.  Thay đổi thư mục lưu số liệu 
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Giao diện có các nhóm chọn lựa cho phép mỗi lần chọn chỉ được chọn một 
trong các chọn lựa.  

Có các nút nhấn ‘OK’ để thực hiện kết quả. Các file kết quả xuất ra đều có các 
chương trình hỗ trợ sử dụng làm file đầu vào. 

3 - Các giao diện xuất số liệu cho phần mềm 
Dạng số liệu này bao gồm: 
- Export tọa độ sang MAPTRAN. Phần mềm MAPTRAN được viết bởi Trung 

tâm Thông tin - Lưu trữ Tư liệu Địa chính - Tổng cục Địa chính, dùng để chuyển đổi 
tọa độ từ hệ tọa độ HN72 sang VN2000. Số liệu từ tọa độ của CSDL từ hệ tọa độ 
HN72 được xuất ra file đầu vào cho phần mềm MAPTRAN. 

- Export mực nước sang Surfer. Trong nghiên cứu ĐCCT các đường đẳng giá 
trị mực nước của các công trình gồm giếng, lỗ khoan, hố đào là tiêu chí phân vùng 
ĐCCT có thể được thực hiện bằng phần mềm Surfer. CSDL cung cấp file đầu vào cho 
phần mềm trên giao diện ‘Export mực nước sang Surfer’ 

Đặc điểm giao diện 

 

Hình 51. Giao diện xuất số liệu cho phần mềm 
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Cũng giống với các loại giao diện xuất số liệu ra file khác. Giao diện xuất số 
liệu cho phần mềm (Hình 51) luôn có các hộp chọn và hộp danh sách để chọn các công 
trình cụ thể. Giao diện loại này có nút ‘Export’ các số liệu đã được chọn xuất ra file có 
format luôn phù hợp với phần mềm sử dụng số liệu. 

4 - Các giao diện xuất số liệu  khác 
a. Xuất bảng số liệu ra Excel 
Hầu hết các giao diện trong menu Output  và Export số liệu, thường có chọn lựa 

xuất số liệu dưới dạng bảng số liệu. Khi bảng số liệu đang xuất hiện trên màn hình, 
người dùng chọn menu ‘Export’ → ‘Xuất bảng hiện thời sang Excel’ thì bảng đang 
xuất hiện trên màn hình sẽ được xuất ngay sang Excel 

b. Export EGeoBase 
Trong một số trường hợp người dùng cần phải xuất số liệu trong CSDL ra ngoài 

trong các trường hợp. 
- Muốn sao lưu số liệu 
- CSDL cài đặt ở 2 nơi muốn lấy số liệu từ CSDL ở nơi này cập nhật vào CSDL 

ở nơi khác. 
Giao diện này (Hình 52) cung cấp các yêu cầu trên 

 

Hình 52. Giao diện Export EGeoBase 
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Đặc điểm giao diện này là tuỳ theo loại công trình mà các số liệu liên quan xuất 
hiện trong khung chọn ‘Options’ để ngưòi dùng xuất số liệu. 

Dạng file số liệu xuất ra là dạng file ‘Comma delimited’ (file ASCII ngăn cách 
số liệu bằng dấu phẩy) 

B - Menu Export 

 

Hình 53. Menu Export 

- ‘Vị trí công trình trên bản đồ’ gọi giao diện ‘Vị trí công trình trên bản đồ’  
- ‘Thông tin điểm công trình’ gọi giao diện  ‘Thông tin điểm công trình’ 
- ‘Khoảng cách lỗ khoan trên mặt cắt ĐCCT’ gọi giao diện ‘Khoảng cách lỗ 

khoan trên mặt cắt ĐCCT’ 
- ‘Địa tầng lỗ khoan’ gọi giao diện  ‘Địa tầng lỗ khoan’ 
- ‘Địa tầng lỗ khoan và SPT’ gọi giao diện  ‘Địa tầng lỗ khoan và SPT’ 
- ‘Địa tầng lỗ khoan và cắt cánh’ gọi giao diện  ‘Địa tầng lỗ khoan và cắt cánh’ 
- ‘Địa tầng hố đào’ gọi giao diện ‘Địa tầng hố đào’ 
- ‘Địa tầng Xuyên tĩnh’ gọi giao diện ‘Địa tầng và kết quả xuyên tĩnh’ 
- ‘Export tọa độ sang MAPTRAN’ gọi giao diện ‘Export tọa độ sang 

MAPTRAN’  
- ‘Export mực nước sang Surfer’ gọi giao diện ‘Export mực nước sang Surfer’ 
- ‘Xuất bảng hiện thời sang Excel’ sẽ chuyển số liệu trong bảng số liệu đang 

hiện trên màn hình sang Excel. 
- ‘Export EGeoBase’ gọi giao diện ‘Export EGeoBase’  
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II.3.5 - Giao diện kiểm tra số liệu nhập, tiên ích nhập liệu và menu Control 
Trong quá trình nhập số liệu có một số vấn đề phát sinh như sau: 
- Mở rộng miền giá trị của số liệu của các bảng tham chiếu 
- Nhập số liệu cho các trường dựa vào số liệu của trường khác 

 - Cập nhật số liệu qua xử lý các số liệu xuất từ CSDL 
- Kiểm tra số liệu nhập 
Nhìn chung các tiện ích trong menu ‘Control’ là xử lý số liệu một số  trường 

dựa vào số liệu các trường khác đã có trong CSDL 
A - Bảng tham chiếu 
- Các bảng tham chiếu dùng để nhập số liệu vào CSDL thường xuất hiện trong 

các hộp chọn, ở mỗi vùng, mỗi đề án các giá trị trong bảng tham chiếu cần được mở 
rộng miền giá trị cho phù hợp với từng vùng. Các bảng tham chiếu được phép mở rộng 
miền giá trị bao gồm. 

- Đề án nghiên cứu 
- Điểm khảo sát động lực công trình 
- Hệ tọa độ 
- Các chi tiêu cơ lý 
- Các chỉ tiêu phân tích thành phần nước 
- Tuổi địa chất 
- Nguồn gốc thạch học 
- Phòng thí nghiệm phân tích mẫu cơ lý và mẫu nước 
- Thiết bị khoan 
- Thiết bị xuyên 
- Thiết bị cắt cánh 
Các bảng tham chiếu này khi cập nhật số liệu mới sẽ có tác dụng ngay trong các 

hộp chọn của các giao diện. 
B - Các giao diện kiểm tra 
1 - Chi tiết mẫu cơ lý đất 
Số liệu chi tiết cơ lý đất khi nhập vào CSDL rất dễ bị sai sót, tiện ích này cho 

phép kiểm tra một số số liệu tính toán đã nhập vào CSDL so sánh với số liệu do CSDL 
tính theo các số liệu phân tích (gọi là số liệu kiểm tra), nếu có sai số lớn cần phải kiểm 
tra lại số liệu nhập. 

Trên giao diện này (Hình 54), cho phép kiểm tra mẫu của các công trình trong 
một đề án, khi nhấn ‘OK’ một bảng so sánh giữa số liệu đã nhập và số liệu kiểm tra 
(Hình 55), nếu thấy sai sẽ phải kiểm tra số liệu nhập. 
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Hình 54.  Giao diện kiểm tra chỉ tiêu cơ lý đất 

 

Hình 55.  Bảng số liệu so sánh kết quả nhập và kết quả kiểm tra 

2 - Thạch học lỗ khoan, hố đào với kết quả phân tích mẫu cơ lý 
Thạch học lỗ khoan và hố đào nhập trong CSDL thường theo kết quả thực địa 

khi chưa có kết quả phân tích mẫu cơ lý. Sau khi tên thạch học được xác định bằng kết 
quả phân tích mẫu rất có thể sẽ khác với thực tế mô tả. Giao diện trên Hình 56 dùng để 
kiểm tra thạch học của lỗ khoan và hố đào với kết quả phân tích mẫu sau khi đã xếp 
lớp kiểu thạch học cho lỗ khoan, hố đào và mẫu cơ lý. 

Kết quả sẽ cho người dùng bảng so sánh giữa thực địa với kết quả phân tích 
mẫu (Hình 57), người dùng sẽ xử lý sau đó sẽ xếp lớp kiểu thạch học lại cho lỗ khoan 
hố đào và mẫu cơ lý. 
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Hình 56.  Giao diện kiểm tra thạch học lỗ khoan và hố đào với kết quả phân tích mẫu 
cơ lý 

 

Hình 57.  Kết quả so sánh thạch học thực địa với kết quả phân tích mẫu cơ lý 

C - Các giao diện tính toán và cập nhật  
1 - Chỉ tiêu cơ lý tính toán mẫu đất 
Nếu khi nhập số liệu cơ lý đất mà chỉ nhập số liệu phân tích thì các số liệu tính 

toán sẽ được CSDL tính dựa trên số liệu phân tích và được nhập từ giao diện này 
(Hình 58). 
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Hình 58.  Giao diện nhập các chỉ tiêu cơ lý đất tính toán 

2 - Xếp lớp kiểu thạch học nguồn gốc lỗ khoan 
Trong khi nhập số liệu thạch học cho lỗ khoan, cột xếp lớp người dùng không 

phải nhập mà được tính toán và cập nhật (update) từ giao diện trên Hình 59. Trên giao 
diện sau khi chon đề án và nhấn vào nút nhấn ‘Show’ CSDL sẽ lọc các lớp thạch học, 
địa tầng và nguồn gốc tạo ra một bảng, người dùng không đóng giao diện và xếp lớp ở 
cột xếp lớp cho các ‘kiểu thạch học - địa tầng - nguồn gốc’ (Hình 60), sau khi xếp lớp 
xong bảng được đóng lại, người dùng nhấn vào nút nhấn ‘Update’ thì toàn bộ các lớp 
thạch học sẽ được cập nhật tự động. 

 

Hình 59.  Giao diện xếp lớp thạch học địa tầng nguồn gốc lỗ khoan 



60 

 

Hình 60.  Bảng xếp lớp kiểu thạch hoc - địa tầng - nguồn gốc 

3 - Mái lớp và xếp lớp mẫu cơ lý 
Trong khi nhập thạch học lỗ khoan, hố đào, giếng, điểm xuyên, mái lớp này là 

đáy của lớp kia nên trường mái lớp không phải nhập bằng tay mà được cập nhật từ 
giao diện ở Hình 61. Sau khi chọn ‘Đề án’, ‘Mái lớp công trình’ và nút nhấn ‘Update’ 
toàn bộ giá trị mái lớp trong các công trình của đề án được chọn sẽ tự động được cập 
nhật.  

 

Hình 61.  Giao diện update mái lớp và xếp lớp mẫu cơ lý 
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Sau khi mái lớp được cập nhật và đã xếp lớp thạch học của lỗ khoan thì các 
mẫu lấy được ở độ sâu nào đó trong lỗ khoan sẽ được cập nhật tự động nếu người 
dùng chọn ‘Xếp lớp mẫu cơ lý’ và nhấn ‘Update’ cũng ở trong giao diện trên Hình 61 

4 - Trạng thái mẫu cơ lý đất 
Đối với mẫu đất trạng thái của mẫu đất dính (đất sét pha và đất sét) các trạng 

thái từ chảy đến cứng, được phân loại dựa vào độ sệt (B) (tài liệu [4] trang 26). Đối 
với đất rời (cát, cát bụi, cát sỏi…) các trạng thái độ chặt từ chặt đến rời được phân loại 
dự vào hệ số rỗng (e) (tài liệu [4] trang 15). 

Dựa vào kết quả phân tích và tính toán mẫu cơ lý đất các trạng thái của đất 
được tự động cập nhật trên giao diện ở Hình 62 

 

Hình 62.  Giao diện Update trạng thái mẫu cơ lý đất 

 
5 - Giá trị xuyên Qc và Fs 
Giá trị kháng xuyên Qc và ma sát thành Fs là giá trị được tính toán dựa vào số 

đọc X, Y trên đồng hồ khi xuyên và loại thiết bị xuyên. Khi nhập vào CSDL người 
dùng chỉ cần nhập giá trị X,Y. Qc và Fs được CSDL tính toán và tự động cập nhật từ 
giao diện này (Hình 63). 
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Hình 63.  Giao diện Update giá trị xuyên Qc và Fs 

 
6 - Giá trị xuyên cho thạch học xuyên 
Đối với các điểm xuyên tĩnh hiện trường, các lớp thạch học được phân tích dựa 

vào các giá trị xuyên tĩnh hiện trường. Các giá trị xuyên trung bình gồm sức kháng 
xuyên trung bình Qc-TB và lực ma sát thành trung bình Fs-TB sẽ được tự động cập 
nhật bởi giao diện Hình 64. CSDL sẽ tinh toán căn cứ vào sự phân chia các lớp thạch 
học xuyên với bảng kết quả xuyên cho từng điểm đã được chọn trên giao diện. 
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Hình 64.  Giao diện Update giá trị xuyên cho lớp thạch học xuyên 

7 - Giá trị đổ nước hố đào 
Trong thí nghiệm đổ nước hố đào, số liệu được nhập vào CSDL là số liệu thời 

gian và thể tích nước các số liệu khác như khoảng thời gian, tổng thể tích nước và lưu 
lượng là các số liệu được tính toán dựa vào hai số liệu này.  

 

Hình 65.  Giao diện Update giá trị đổ nước hố đào 
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Giao diện Hình 65 sẽ tính toán và cập nhật các giá trị còn lại, các giá trị này cần 
thiết để xác định hệ số thấm của đất. 

8 - Giá trị cắt cánh 
Giá trị cắt cánh chỉ phải nhập giá trị số đọc trên đồng hồ cho từng độ sâu cắt 

cánh, các giá trị khác như lực cắt, cường độ kháng cắt, độ nhay sẽ được tính toán và 
cập nhật bởi giao diện Hình 66 

 

Hình 66. Giao diện Update giá trị thí nghiệm cắt cánh hiện trường 

 
9 - Tọa độ từ MAPTRAN 
Khi nhập số liệu tọa độ trong các đề án thành lập trước năm 2000 thường sử 

dụng hệ tọa độ HN72. Nhưng ngày nay các bản đồ sử dụng hệ VN2000 như vậy cần 
phải chuyển đổi lại hệ tọađộ. 

Chương trình MAPTRAN dùng để chuyển đổi hệ tọa độ từ HN72 sang 
VN2000. Khi CSDL nhập tọa độ với hệ HN72 sẽ được Export số liệu cho chương 
trình MAPTRAN chuyển đổi lại giá trị theo hệ tọa độ VN2000 dưới dạng file *.rpt. 
Giao diện Hình 67 sẽ đọc file này và thay đổi lại các giá trị các điểm từ hệ HN72 sang 
VN2000 vào trong CSDL. 
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Hình 67. Giao diện Update tọa độ từ MAPTRAN 

D - Compact Database 
Trong trường hợp CSDL đang sử dụng chẳng may điện mất đột ngột hoặc một 

vài lý do khác làm cho CSDL  bị lỗi và khi sử dụng CSDL sẽ tạo ra các bảng tạm thời 
làm cho kích thước CSDL lớn lên, tiện ích này dùng để sửa lỗi và dọn dẹp CSDL làm 
CSDL chạy nhanh hơn. Tiện ích này làm giảm đáng kể kích thước của file. (Đây là 1 
tiện ích của Microsoft Access, khi CSDL cài đặt trong Access 97 có tên là Compact 
Database, ở Access 2000 trở lên có tên là  Compact and Repair Database) 

E - Các tiện ích khác 
Một số tiện ích được đặt trong các giao diện nhập số liệu, các tiện ích này hỗ trợ 

ngay cho công tác nhập số liệu, nhóm các tiện ích này đựoc thực hiên bằng việc nhấn 
vào các nút nhấn trong giao diện nhập liệu. 

1 - Kích thước mẫu cơ lý  
Chiều dài một mẫu cơ lý là 20 cm vì vậy người nhập chỉ cần nhập độ sâu bắt 

đầu lấy mẫu, độ sâu kết thúc được tự động cập nhật bằng nút nhấn  ‘Update độ sâu 
đến’ trên giao diện nhập ‘mẫu cơ lý’  (Hình 68) 
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Hình 68. Tiện ích tự động nhập kích thước mẫu cơ lý 
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2 - Độ dài thí nghiệm SPT  
Độ dài thí nghiệm SPT chuẩn luôn luôn là 45cm., nên giá trị này được tự động 

nhập bằng nút nhấn ‘Update độ sâu đến’ trên giao diện nhập ‘SPT’ (Hình 69). Trên 
giao diện này cột ‘đến’ sẽ mờ đi số liệu nhập ở cột này luôn luôn được cập nhật tự 
động. 

 

Hình 69. Tiện ích tự động nhập độ sâu thí nghiệm SPT 

3 - Tra hệ số β và tính hệ số thấm của thí nghiệm đổ nước hố đào  
Công thức tính hệ số thấm K theo Bindeman 

Ft
VK β

=  

Trong công thức này Hệ số β được xác định trên đồ thị β = f(t/t1), t là khoảng 
thời gian thí nghiệm khi lưu lưọng ổn định. V là lượng nước tiêu hao trong thời gian 
thí nghiệm t, F là diện tích tiết diện vòng sắt trong và t1 là khoảng thời gian lượng 
nước tiêu hao V1 - 1/2V (Theo tài liệu [1], trang 103) 

Trên giao diện đổ nước hố đào (Hình 70) giá trị β được tự động dò tìm trên đồ 
thị β = f(t/t1), và tự động cập nhật khi nhấn nút nhấn ‘Update Beta’. 

Sau khi có số liệu β nhấn nút ‘Update K’ hệ số thấm cũng sẽ được tự động cập 
nhật. 
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Hình 70. Giao diện nhập đổ nước thí nghiệm hố đào 

4 - Kiểm tra cân bằng và tính tổng khoáng hoá TDS  
Khi nhập mẫu phân tích hoá, để tránh nhập sai số liệu, CSDL có tiện ích kiểm 

tra cân bằng ion các thành phần hoá học phân tích mẫu trên nguyên tắc các ion âm và 
dương trong thực tế là cân bằng về đương lượng. Khi nhập liệu người nhập chỉ phải 
nhập số mg thực tế phân tích được sau đó nhấn nút nhấn ‘KT cân bằng’ trên giao diện 
‘Nhập chi tiết mẫu nước’ (Hình 71). Nếu mẫu không cân bằng người nhập liệu sẽ phải 
kiểm tra lại số liệu đã nhập.  

Tổng khoáng hoá TDS được tính theo công thức: 
TDS = Tổng Anion + Tổng Cation + H2SiO3 - ½(HCO3

-) 
Người nhập liệu sau khi nhập đúng số liệu sẽ nhấp vào nút nhấn ‘Tính TDS’ 

Hình 71 để tính TDS và nhập vào CSDL 
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Hình 71. Tiện ích kiểm tra cân bằng ion và tính TDS 

F - Menu Control 

 

Hình 72. Menu Control 
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- ‘Bảng tham chiếu’ dùng để mở rộng, thay đổi miền giá trị các bảng tham 
chiếu. 

- Kiểm tra 
 + ‘Chỉ tiêu cơ lý đất’ gọi giao diện ‘Kiểm tra chỉ tiêu cơ lý đất’ đã nhập 

vào CSDL với kết quả mà CSDL kiểm tra dựa vào các chỉ tiêu phân tích. 
 + ‘Thạch học lỗ khoan và hố đào với kết quả phân tích mẫu cơ lý’ gọi 

giao diện ‘Kiểm tra thạch học lỗ khoan và hố đào với kết quả phân tích mẫu cơ lý’ để 
so sánh kết quả thực địa với kết quả phân tích. 

- Tính toán và cập nhật 
 + ‘Chỉ tiêu cơ lý mẫu đất’ gọi giao diện ‘Nhập chỉ tiêu cơ lý tính toán 

mẫu đât’ tính toán dựa vào các chỉ tiêu phân tích các mẫu đất.  
 + ‘Xếp lớp kiểu thạch học nguồn gốc lỗ khoan, hố đào’ gọi giao diện 

‘Xếp lớp kiểu thạch học địa tầng nguồn gốc lỗ khoan và hố đào’.  
 + ‘Mái lớp công trình và xếp lớp mẫu cơ lý’ gọi giao diện ‘Update mái 

lớp cho các lỗ khoan, hố đào, xuyên và xếp lớp mẫu cơ lý’ dựa vào xếp lớp kiểu thạch 
học của cột thạch học lỗ khoan và hố đào. 

 + ‘Trạng thái mẫu cơ lý đất’ gọi giao diện ‘Update trạng thái mẫu cơ lý 
đất’ dựa vào độ sệt và hệ số rỗng của mẫu đất. 

 + ‘Giá trị Qc và Fs’ gọi giao diện update giá trị Qc và Fs cho các điểm 
xuyên tĩnh dựa vào số đọc X,Y trên đồng hồ. 

 + ‘Giá trị xuyên cho thạch học xuyên’ gọi giao diện ‘Update giá trị 
xuyên’  Qc_TB và Fs_TB cho lớp thạch học xuyên phân tích từ biểu đồ xuyên. 

 + ‘Giá trị cắt cánh’ gọi giao diện ‘Update giá trị cắt cánh’ để cập nhật 
các giá trị P_ND, P_PH, Cu_ND, Cu_PH và độ nhạy. 

 + ‘Tọa độ từ MAPTRAN (từ HN72 sang VN2000)’ gọi giao diện 
‘Update tọa độ từ MAPTRAN’ để cập nhật lại tọa độ VN2000. 

- ‘Compact Database’ dùng để dọn rác của CSDL và sửa chữa khi CSDL bị lỗi 
do mất điện đột ngột. 

II.3.6 - Các trợ giúp và menu Help 
Help là phần cuối cùng của một phần mềm bất kỳ, nó trợ giúp cho người dùng 

khai thác và sử dụng phần mềm nhanh chóng. 
Trong CSDL EGeoBase, Help nằm trong menu Help bao gồm hai phần chính 
Phần trợ giúp ‘Hướng dẫn sử dụng CSDL’ 
Phần trợ giúp ‘Hướng dẫn sử dụng các chương trình hỗ trợ’ 
Ngoài ra còn có giao diện ‘About’ để giới thiệu về phiên bản (version) của 

CSDL, Khi nâng cấp sau này sẽ được cập nhật số version trên giao diện này. 
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A - Các trợ giúp 
1 Trợ giúp khai thác ‘Hướng dẫn sử dụng CSDL’ 

 

Hình 73. Trợ giúp Hướng dẫn sử dụng CSDL 

Trang hướng dẫn sử dụng gồm 2 phần 
Phần BookMark là các chỉ mục cho các phần hướng dẫn, có dạng ‘cây thư 

mục’, nghĩa là có từng mức để người dùng chọn trợ giúp. Khi nhấp đúp vào các chỉ 
mục này thì trang trợ giúp xuất hiện ở phần nội dung. 

Phần nội dung là phần hướng dẫn chi tiết, trong phần nội dung có các chữ màu 
xanh có gạch chân là các ‘điểm liên kết’ con trỏ chuột chuyển sang hình ngón tay cho 
phép người dùng chuyển sang trang liên kết. 

2 Trợ giúp khai thác ‘Hướng dẫn sử dụng các chương trình hỗ trợ’ 
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Hình 74. Trợ giúp ‘Hướng dẫn sử dụng các chương trình hỗ trợ’ 

Cấu tạo của phần này cũng giống như phần hướng dẫn sử dụng CSDL 
2 About EGeoBase 

 

Hình 75. Giao diện About EGeoBase 
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Giao diện này chỉ ra phiên bản (version) của CSDL mỗi khi nâng cấp người 
thiết kế cập nhật lại version tại giao diện này. Giao diện có dòng địa chỉ Email màu 
xanh, khi chọn người dùng có thể trao đổi thông tin với nhóm tác giả qua Email.. 

B - Menu Help 

 

Hình 76. Menu Help 

- ‘About EGeoBase’ mở giao diện ‘About EGeoBase’ 
- ‘Hướng dẫn sử dụng EGeoBase’ mở trang trợ giúp về hướng dẫn sử dụng 

CSDL 
- ‘Hướng dẫn sử dụng chương trình hỗ trợ’ mở trang hướng dẫn sử dụng các 

chương trình hỗ trợ 

II.4 - Phần liên kết của EGeoBase 
Hệ thông tin địa lý (GIS) sử dụng trong đề tài là phần mềm MapInfo. Cũng như 

các phần mềm GIS khác, các đối tượng trên bản đồ gồm hai phần là phần hình học và 
phần thuộc tính. 

Phần hình học bao gồm các đối tượng: đường (line), vùng (region), điểm 
(symbol), ký tự (text)… 

Phần thuộc tính là các thông tin của đối tượng hình học, là một bảng số liệu 
gồm các trường (field) và các hàng (record). mỗi đối tượng trên bản đồ sẽ có các định 
danh để liên kết hai loại đối tượng và thuộc tính. 

Trong nghiên cứu địa chất công trình hai loại đối tượng hình học được quan 
tâm là các dạng điểm như lỗ khoan, hố đào, điểm xuyên… được thể hiện trên MapInfo 
bằng các symbol. 

Các đối tượng hình học thể hiện trên bản đồ đều có các định danh, thông tin các 
đối tượng này được lấy từ CSDL kết hợp lại sẽ trở thành bản đồ có đủ thông tin. 

1. Map-link 
Thuộc tính trên bản đồ tạo bằng Query trong phần Map-link của CSDL trong 

file EGeoBaseLink (Hình 77) với số liệu được liên kết (link table) từ phần Back-end 
file EGeoBaseData. Query kết quả để làm thuộc tính trên bản đồ có chữ đầu là ‘Map’ 
các query khác là các query trung gian. 
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Hình 77. Query tạo thuộc tính cho các đối tượng trên bản đồ 

Để có được tên nước cho các mẫu nước trên bản đồ Query Map_TenNuoc sử 
dụng số liệu nguồn là table tt_ten_nuoc được tổng hợp từ các mẫu nước thông qua một 
giao diện ‘Update tên gọi nuớc’ (Hình 78) được thực hiên bằng việc mở giao diện 
‘Dialog hoá học nước tổng hợp’ (trong ngăn ‘Forms’) 

 

Hình 78. Giao diện Update tên gọi nước 
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Trên giao diện này người dùng sẽ chọn các công trình và nhấp nút ‘OK’ để thực 
hiện khi đó Query Map_TenNuoc sẽ được cập nhật sẵn sàng cho kết nối với bản đồ. 

2. Thực hiện kết nối. 
Ví dụ tạo bản đồ thuộc tính thành phần hoá học cho các giếng đào của đề án 

Lộc Ninh. 
Bước 1. Từ phần giao diện của CSDL vào menu ‘Export’→ ‘Vị trí công trình 

trên bản đồ’, trên giao diện xuất hiện (Hình 79) chọn loại công trình là giếng đào của 
đề án Lộc Ninh và xuất số liệu ra dạng mif file. Giả sử file số liệu xuất ra là 
LN_GIENG.mif, file này khi Import vào MapInfo sẽ có trường ‘Ten_diem’ là tên các 
giếng trong đề án Lộc Ninh 

 

Hình 79. Xuất giếng đào của đề án Lộc Ninh sang dạng mif file 

Bước 2. Từ phần Link của CSDL tạo query Map_TPHH Hình 80 
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Hình 80. Kết quả Query Map_TPHH 

Trong kết quả của query này có trường ‘TenCongTrinh’ là toàn bộ các công 
trình có phân tích thành phần hoá học nước. 

Bước 3. Mở MapInfo, Import file LN_GIENG.mif thành file LN_GIENG.tab  
thông tin của các điểm trong file chỉ là Tên điểm và tọa độ điểm Hình 81 
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Hình 81. File LN_GIENG và thông tin của một điểm 

Bước 4. Trong MapInfo vào menu ‘File’ → ‘Open DBMS table’, hộp thoai 
‘Select Data Source’ xuất hiện chọn tab ‘Machine Data Source’ và chọn ‘EGeoBase’ 
(Hình 82) và chọn Query Map_TPHH trong hộp thoại ‘Open DBMS table’ (Hình 83) 
sau đó save thành file Map_TPHH.tab trong MapInfo. 

Hiện tại trong MapInfo lúc này có 2 file là 
- LN_GIENG.tab chỉ có phần hình học là điểm giếng có trên bản đồ mỗi điểm 

giếng có tên điểm là trường khoá. 
- Map_TPHH.tab là phần thuộc tính, file này chỉ là bảng số liệu, cũng có trường 

TenCongTrinh là trường khoá. 
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Hình 82. Chọn EGeoBase, số liệu nguồn để tạo thuộc tính cho đối tượng bản đồ 

 

Hình 83. Chọn query Map_TPHH trong hộp thoại Open DBMS Table 
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Bước 5. Sử dụng công cụ ‘SQL Select’ trong MapInfo để tạo bản đồ thuộc tính 
cho các giếng, thực hiện chọn các giá trị như trong Hình 84, kết quả được tạo ra trong 
‘into Table Named’ là ‘Selection’ 

 

Hình 84. Thực hiện liên kết tạo thuộc tính bằng SQL 

Bước 6. Vào menu ‘File’ → ‘Save as’ ‘Selection’ thành 1 tab giả sử file được 
đặt tên là KetQuaTPHH.tab. Đóng các table LN_GIENG.tab và Map_TPHH.tab và mở 
file KetQuaTPHH.tab, đây là file giếng của đề án Lộc Ninh với đầy đủ các thông 
tin.Hình 85 
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Hình 85. File KetQuaTPHH với các thông tin về thành phần hoá học nước 

Như vậy, qua cổng ODBC, hệ điều hành Windows mở kết nối cho phép số liệu 
trong CSDL được liên kết với bản đồ và trở thành thuộc tính của bản đồ. Số liệu trong 
CSDL được cập nhật, mỗi lần kết nối, số liệu sẽ được tự động cập nhật trên bản đồ. 
Với số liệu thuộc tính, người dùng dễ dàng tạo ra các bản đồ chuyên đề với thông tin 
đầy đủ. 
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Chương III 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THÀNH LẬP  
BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 

Trong các đề án “Lập bản đồ địa chất thuỷ văn, bản đồ địa chất công trình“ thì 
việc các bản vẽ và bản đồ trong công tác thành lập bản đồ địa chất công trình bao gồm: 

- Phiếu lỗ khoan, phiếu hố đào, phiếu giếng 
- Mặt cắt địa chất công trình. 
- Bản đồ cột địa tầng lỗ khoan 
- Bản đồ địa chất công trình 
- Bản đồ phân vùng địa chất công trình. 
Trên các bản đồ thường thể hiện vị trí các công trình nghiên cứu, các số liệu 

liên quan, ký hiệu thạch học, đường đẳng mực nước ngầm… Các chương trình hỗ trợ 
cho công tác thành lập bản đồ địa chất công trình hướng tới hỗ trợ các chi tiết trên các 
bản vẽ, cùng với các nhà địa chất công trình nhanh chóng thành lập được các bản vẽ 
với số liệu chính xác và ký hiệu thống nhất. 

I - CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THÀNH LẬP BẢN VẼ 
Các chương trình hỗ trợ thành lập các bản vẽ ĐCCT được xây dụng trên 

nguyên tắc: 
- Sử dụng số liệu là các file xuất từ CSDL 
- Viết bằng ngôn ngữ AutoLISP, sử dụng AutoCAD để thực hiện các chương 

trình, sau đó chuyển sang MapInfo để trình bày và in ấn. 
- Dễ sử dụng, thân thiện với người dùng. 
Các chương trình hỗ trợ thành lập bản vẽ:: 
Ngoài việc tạo bộ ký hiệu cho các loại thạch học phù hợp với các ký hiệu trong 

tài liệu [1] (file Acad.pat). và các hàm dùng chung cho các chương trình hỗ trợ (File 
Acad.lsp) các chương trình hỗ trợ bao gồm: 

- Chương trình thành lập phiếu lỗ khoan ĐCCT (File PDCCT.lsp). 
- Chương trình thành lập phiếu lỗ khoan có đóng SPT (File PSPT.lsp) 
- Chương trình thành lập phiếu lỗ khoan có cắt cánh (File PCC.lsp) 
- Chương trình thành lập phiếu hố đào (File PHD.lsp) 
- Chương trình thành lập phiếu điểm xuyên (File PXT.lsp) 

I.1 - Ký hiệu thạch học và hàm thư viện dùng chung cho các chương trình 
1 - Ký hiệu thach học (file Acad.pat) 
File Acad.pat chứa các ký hiệu thạch học trong nghiên cứu ĐCCT. File này 

được lưu trong Thư mục Support (Hình 86) của AutoCAD và được nạp tự động vào bộ 
nhớ khi chạy AutoCAD.  
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Hình 86. File Acad.pat trong thư mục Support 

Sử dụng file Acad.pat đổ ký hiệu thạch học cho: 
- Phiếu lỗ khoan 
- Phiếu điểm xuyên 
- Phiếu hố đào 
- Mặt cắt địa chất công trình 
- Bản đồ cột địa tầng lỗ khoan 
- Bản đồ địa chất công trình 
Các bản đồ và bản vẽ sử dụng chung bộ ký hiệu nên đảm bảo cùng loại thạch 

học trên các bản vẽ có ký hiệu giống nhau 
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Hình 87. Bảng ký hiệu thạch học địa chất công trình 

Khi thêm ký hiệu thạch học sẽ thêm vào đoạn mô tả vào file Acad.pat (Hình 88) 
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Hình 88. Nội dung file Acad.pat 

2 - Các hàm thư viện dùng chung cho các chương trình ứng dụng (file Acad.lsp) 
File Acad.lsp chứa các hàm dùng chung và các lệnh thường dùng khi sử dụng 

AutoCAD. Acad.lsp được đặt chung thư mục với file Acad.exe, các hàm và lệnh được 
tự động nạp vào bộ nhớ khi chạy Acad. 

Khi chạy Acad.lsp đã nạp vào bộ nhớ, nếu gõ lênh ‘??’ sẽ xuất hiện trên màn 
hình text của AutoCAD các lệnh có trong Acad.lsp (Hình 91) các lệnh này sử dung 
bình thường như các lệnh chuẩn của AutoCAD  
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Hình 89. Vị trí của file Acad.lsp trong thư mục AutoCAD 

 

Hình 90. Nội dung file Acad.lsp 
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Hình 91. Các lệnh trong file Acad.lsp 

I.2 - Các chương trình hỗ trợ 
1 - Chương trình thành lập phiếu lỗ khoan ĐCCT (file PDCCT.lsp) 
Chươmg trình được nạp vào bộ nhớ để làm việc khi người dùng sử dụng lệnh 

Appload và nạp file PDCCT.lsp (Hình 92) vào bộ nhớ. 

 

Hình 92. Load file PDCCT.lsp vào bộ nhớ 
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 Chương trình này sử dụng số liệu xuất ra từ CSDL từ menu ‘Export’ → ‘Địa 
tầng lỗ khoan’ 

Căn cứ vào file số liệu chiều sâu mái, đáy của lớp và các mã thạch học chương 
trình sẽ tìm mô tả ký hiệu thạch học trong file Acad.pat và trải các ký hiệu thạch học 
cho các lớp, vị trí lấy mẫu và mô tả các lớp… (Hình 93) 

 

Hình 93. Kết quả của chương trình PDCCT.lsp 

Sau khi có kết quả ở AutoCAD, phiếu lỗ khoan được chuyển sang MapInfo để 
biên tập và in ấn, kết hợp với file khung dùng chung cho mọi phiếu lỗ khoan kết quả sẽ 
được như chỉ ra trên Hình 94. 
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Hình 94. Phiếu lỗ khoan ĐCCT sau khi biên tập trong MapInfo 
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2 - Chương trình thành lập phiếu lỗ khoan có thí nghiệm SPT (File PSPT.lsp) 
Chương trình sử dụng file số liệu được xuất từ CSDL trong menu ‘Export’  

→ ‘Địa tầng lỗ khoan và SPT’ khi chạy chương trình sẽ có kết quả trên Hình 95 

 

Hình 95. Kết quả chạy chương trình PSPT.lsp 

Kết quả biên tập trên MapInfo sẽ có kết quả như trên Hình 96 
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Hình 96. Kết quả phiếu lỗ khoan có thí nghiệm SPT trên MapInfo 
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3 - Chương trình thành lập phiếu lỗ khoan có thí nghiệm cắt cánh (File 
PCC.lsp) 

Chương trình sử dụng file số liệu được xuất từ CSDL trong menu ‘Export → 
‘Địa tầng lỗ khoan và cắt cánh’. Sau khi chạy chương trình sẽ có kết quả Hình 97 

 

Hình 97. Kết quả của chương trình PCC.lsp 

Sau khi sử dụng file mẫu (template) Kh_catcanh.tab và chồng kết quả của file 
này người dùng sẽ có phiếu lỗ khoan và biểu đồ thí nghiệm cắt cánh trên Hình 98. 
Phiếu này là trang đầu của phiếu lỗ khoan và cắt cánh (trang sau đã được xuất từ 
CSDL trên Hình 37) 
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Hình 98. Phiếu lỗ khoan và đồ thị cắt cánh 
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4 - Chương trình thành lập phiếu hố đào (File PHD.lsp) 
Chương trình sử dụng file số liệu xuất từ CSDL từ menu ‘Export’ →  ‘Địa tầng 

hố đào’. Chạy chương trình PHD.lsp sẽ cho kết quả trên Hình 99 

 

Hình 99. Kết quả của chương trình PHD.lsp 

Khi trình bày trên MapInfo có 2 file template 
- KH_HoDao.tab cho các hố đào lấy mẫu thạch học 
- KH_HDDNTN.tab cho các hố đào đổ nước thí nghiệm 
Kết quả kết hợp template với file này sẽ có kết quả Hình 100 
 



94 

 

Hình 100. Phiếu hố đào đổ nước thí nghiệm 

 
5 - Chương trình thành lập phiếu điểm xuyên (File PXT.lsp) 
Chương trình sử dụng file số liệu xuất từ CSDL từ menu ‘Export’ → ‘Xuyên 

tĩnh’ chương trình sẽ cho kết quả thể hiện trên Hình 101 
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Hình 101. Kết quả của chương trình PXT.lsp 

Sau khi biên tập ở MapInfo, phiếu điểm xuyên có kết quả thể hiện trên Hình 
102 
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Hình 102. Phiếu xuyên tĩnh trên MapInfo 
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II - CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ 
Các chương trình hỗ trợ thành lập các bản đồ ĐCCT được xây dựng trên 

nguyên tắc: 
- Sử dụng số liệu là các file xuất từ CSDL 
- Viết bằng ngôn ngữ AutoLISP, sử dụng AutoCAD để thực hiện các chương 

trình, sau đó chuyển sang MapInfo để trình bày và in ấn. 
- Dễ sử dụng, thân thiện với người dùng. 
Các chương trình hỗ trợ: 
Ngoài việc bổ xung cho bộ ký hiệu cho các loại thạch học (file Acad.pat) và  

hàm dùng chung cho các chương trình hỗ trợ (File Acad.lsp). Các chương trình hỗ trợ 
thành lập bản đồ bao gồm: 

- Chương trình thành lập mặt cắt ĐCCT (File MCDCCT.lsp). 
- Chương trình đưa biểu đồ SPT và biểu đồ xuyên tĩnh lên mặt cắt ĐCCT (File 

XYLOG.lsp). 
- Chương trình đưa các điểm công trình lên bản đồ (File PS20.lsp). 
- Chương trình thành lập bản đồ cột địa tầng lỗ khoan (File CDT.lsp). 

II.1 - Các chương trình hỗ trợ 
1 - Chương trình thành lập mặt cắt ĐCCT (File MCDCCT.lsp) 
Mặt cắt ĐCCT là 1 phần của bản đồ ĐCCT.  Mặt cắt ĐCCT thực hiện theo tài 

liệu [1] trang 143. Theo tài liệu này để thể hiện mặt cắt cần phải có: 
- Thước tỷ lệ của mặt cắt. 
- Vị trí các lỗ khoan, điểm xuyên, hố đào, giếng trên mặt cắt 
- Phương vị của mặt cắt 
- Chiều sâu chân lớp thạch học. 
- Mực nước tĩnh  
- Biểu đồ thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT 
- Biểu đồ thí nghiệm xuyên tĩnh 
Chương trình MCDCCT.lsp được thiết kế để thành lập mặt cắt ĐCCT, đáp ứng 

hầu hết các vấn đề trên. Chương trình chạy trong môi trường AutoCAD. Để thực hiện 
chương trình, cần phải nạp chương trình vào bộ nhớ (load), chương trình gồm các 
lệnh. 

- Lệnh TTL được người dùng khai báo tỷ lệ đứng, tỷ lệ ngang, chiều dài của 
mặt cắt… Chương trình tự động vẽ thước tỷ lệ theo khai báo của người dùng. 

- Lệnh KCLK để xác định vị trí các công trình trên mặt cắt, khoảng cách, độ 
cao và phương vị các công trình…, lệnh này sử dụng file *.dis được xuất ra từ giao 
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diện ‘Khoảng cách công trình trên mặt cắt ĐCCT’ (Hình 103) trong CSDL hoặc khai 
báo trực tiếp.  

 

Hình 103. Giao diện khoảng cách công trình trên mặt cắt 

- Lệnh ‘LK‘ dùng để đưa chiều sâu đáy chân lớp và độ sâu mực nước tĩnh lên 
mặt cắt, lệnh này có hai chọn lựa hoặc sử dụng file *.lth được xuất ra từ giao diện ‘Địa 
tầng lỗ khoan’ (Hình 104) và ‘Địa tầng và kết quả xuyên tĩnh’ (Hình 105) trong CSDL 
cho vẽ các lỗ khoan và điểm xuyên tĩnh hoặc do người dùng tự khai báo đối với các 
giếng đào và hố đào. Kết quả của chương trình MCDCCT.lsp được thể hiện trên Hình 
106 
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Hình 104. Giao diện địa tầng lỗ khoan 

 

Hình 105. Giao diện địa tầng và kết quả xuyên tĩnh 
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Hình 106. Kết quả của chương trình MCDCCT.lsp 

2 - Chương trình đưa biểu đồ SPT và biểu đồ xuyên tĩnh lên mặt cắt ĐCCT 
(File XYLOG.lsp) 

Trên mặt cắt ĐCCT tại các vị trí điểm xuyên tĩnh hoặc lỗ khoan có xuyên tiêu 
chuẩn SPT thì các biểu đồ điểm xuyên được đưa lên trên mặt cắt bằng chương trình 
XYLOG.lsp. Chương trình này nhận file đầu vào dạng *.log được xuất ra từ CSDL 
trong các giao diện: 

- Đối với giá trị xuyên được xuất từ giao diện ‘Địa tầng và kết quả xuyên tĩnh’ 
(Hình 105) 

- Đối với giá trị thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT được xuất từ giao diện ‘Địa 
tầng lỗ khoan và SPT’ (Hình 107) 

 

Hình 107. Giao diện địa tầng lỗ khoan và SPT 
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Kết quả của lệnh XYLOG.lsp để vẽ biểu đồ xuyên trên mặt cắt ĐCCT được thể 
hiện trên Hình 108 

 

Hình 108. Kết quả của chương trình XYLOG.lsp 

Sau khi thực hiện chương trình MCDCCT.lsp và chương trình XYLOG.lsp, 
người dùng sẽ vẽ ranh giới các lớp, đóng vùng, trải thạch học cho các lớp và xuất sang 
MapInfo trình bày và in ra. Trải thạch học được sử dụng các ký hiệu thạch học trong 
file Acad.pat. 

3 - Chương trình đưa các điểm công trình lên bản đồ (File PS20.lsp) 
Trong các loại bản đồ của ĐCCT như ‘Bản đồ cột địa tầng lỗ khoan’, ‘Bản đồ 

phân vùng ĐCCT’, ‘Bản đồ ĐCCT’ đều phải đưa các điểm công trình lên trên bản đồ. 
Chương trình PS20.lsp sẽ thực hiện công việc này. Chương trình này sử dụng file số 
liệu dạng *.txt được xuất ra từ các giao diện ‘Xuất số liệu vị trí các điểm’ (Hình 109) 
và ‘Export mực nước sang Surfer’ (Hình 110) 
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Hình 109. Giao diện xuất số liệu vị trí các điểm 

 

Hình 110. Giao diện Export mực nước sang Surfer 
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Khi vẽ bản đồ đẳng trị mực nước người dùng sẽ cần phải đưa vị trí công trình 
và giá trị mực nước lên bản đồ. Chương trình PS20.lsp sẽ thực hiện nhiệm vụ này và 
kết quả được thể hiện trên Hình 111 

 

Hình 111. Kết quả của chương trình PS20.lsp trên bản đồ đẳng trị mực nuớc 

4 - Chương trình vẽ bản đồ cột địa tầng các lỗ khoan (File CDT.lsp) 
Chương trình vẽ bản đồ cột địa tầng các lỗ khoan dựa theo tài liệu [1], trang 

150. Theo hướng dẫn để thể hiện bản đồ này cần phải có: 
- Vị trí các lỗ khoan 
- Cột địa tầng lỗ khoan 
- Chiều sâu chân lớp 
- Ký hiệu thạch hoc cho từng lớp 
- Tên thạch học 
-  Vị trí lấy mẫu 
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- Mực nước tĩnh 
- Chữ ký hiệu thạch học cho lớp dày hơn 5 m 
Vị trí lỗ khoan được thể hiện bằng chương trình PS20. Chương trình CDT.lsp 

thể hiện đầy đủ các yêu cầu còn lại.  
Chương trình CDT.lsp sử dụng file số liệu được xuất ra từ giao diện ‘Địa tầng 

lỗ khoan’ (Hình 104) trong CSDL..Kết quả thực hiện chương trinh được thể hiện trên 
Hình 112 

 

Hình 112. Kết quả của chương trình CDT.lsp 

Sau khi vẽ xong toàn bộ các lỗ khoan, file này sẽ được xuất sang MapInfo để 
biên tập và in ra. 

II.2 - Các hỗ trợ khác 
1 - Ký hiệu thạch học trên bản đồ và mặt cắt 
Trên mặt cắt và trên bản đồ ĐCCT, dựa vào ranh giới thạch học và sử dụng 

lệnh ‘Hatch‘ của AutoCAD để trải ký hiệu thạch học cho các lớp trên mặt cắt và trên 
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bản đồ. Các ký hiệu thạch học ĐCCT trong file Acad.pat sẽ được sử dụng để thể hiện 
lên trên mặt cắt và bản đồ. 

2. - Một số lệnh thường dùng trong file Acad.lsp 
Lệnh ‘Lay‘: lệnh này yêu cầu người dùng cho biết tên layer. Nếu layer chựa tồn 

tại AutoCAD sẽ tạo layer nếu layer đã tồn tại AutoCAD sẽ chuyển thành hiện thời. 
Lệnh ‘Mau‘ lệnh này đi theo sau lệnh ‘Lay‘ để tạo màu cho layer trong lệnh 

‘Lay‘ 
Lệnh ‘Layoff‘ để đóng layer (không phải là layer hiện thời) 
Lệnh ‘De‘ để xoá số liệu trên layer 
Lệnh ‘ZZ‘ để zoom mọi chi tiết trong bản vẽ 
Lệnh ‘EA‘ để xoá toàn bộ bản vẽ 
Lệnh ‘Tim‘ để tìm text trên bản vẽ 
Lệnh ‘PP‘ để vẽ đường polyline qua 2 điểm cuối của đối tượng. 
Và một số lệnh khác được mô tả trong AutoCAD khi mở AutoCAD và gõ lệnh 

‘??‘ Hình 91 
Các lệnh  trên tiện dụng khi sử dụng bàn số hoá vì chuột bàn số hoá rất khó di 

chuyển gọi lệnh từ toolbar hoặc menu. 
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Chương IV 

ỨNG DỤNG CƠ SỞ DŨ LIỆU VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ 
TRONG ĐỀ ÁN LỘC NINH 

Đề án ‘Báo cáo lập bản đồ địa chất thuỷ văn, bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 
1:50.000 vùng Lộc Ninh‘ được chọn để ứng dụng các kết quả của đề tài. Đề án tổng 
kết trong thời gian thực hiện đề tài và đề án đã nộp lưu trữ nhà nước tháng 8 năm 
2006. 

Các kết quả ứng dụng bao gồm: 
1 - Lưu trữ: 
49 Lỗ khoan ĐCCT bao gồm số liệu thạch học, kết quả phân tích mẫu cơ lý 
29 Hố đào ĐCCT bao gồm số liệu thạch học, kết quả phân tích mẫu cơ lý 
14 Hố đào đổ nước hố đào bao gồm số liệu thạch học, kết quả đổ nước thí 

nghiệm. 
77 Giếng đào bao gồm số liệu thạch học và mẫu nước 
Các số liệu lưu trữ đầy đủ, đã được kiểm tra bằng các tiện ích, dễ khai thác sử 

dụng. 
2 - Thành lập các biểu bảng, bản vẽ, bản đồ 
- Thành lập bộ phiếu lỗ khoan ĐCCT gồm 49 lỗ khoan thuộc hai khoảnh Lộc 

Ninh và Phước Long. Các phiếu lỗ khoan sử dụng chương trình PDCCT.lsp, thực hiện 
trong AutoCAD sau đó chuyển sang MapInfo trình bày và in ấn. 

- Các bảng chỉ tiêu cơ lý đất và đá cho từng lỗ khoan . 
- Xếp lớp kiểu thạch học địa tầng nguồn gốc cho tất cả các giếng khoan và hố 

đào, thành lập các bảng chỉ tiêu cơ lý đất cho từng phức hệ thạch học, chuyển sang 
excel và tính các giá trị thống kế (max, min, độ lêch,…) 

- Thành lập phiếu giếng và bảng kết quả phân tích thành phần nước. 
- Thành lập 8 mặt cắt ĐCCT khoảnh Lộc Ninh và 5 mặt cắt ĐCCT khoảnh 

Phước Long. Các mặt cắt được thành lập theo 2 bước: 
Bước 1. Căn cứ vào tọa độ, độ cao của các công trình, thạch học và phân tầng 

các số liệu cần thiết xuất cho chương trình MCDCCT.lsp xác định vị trí lỗ khoan trên 
mặt cắt, vẽ các lỗ khoan sau đó in ra cho chủ nhiệm đề án vẽ ranh giới lớp trên bản in. 

Bước 2. Sau khi đã có ranh giới lớp, sử dụng bàn số hoá, số hoá các đường ranh 
giới, đóng vùng và đổ ký hiệu thạch học cho các lớp, xuất sang MapInfo để trình bày 
và in ấn. 

- Thành lập 2 bản đồ cột địa tầng lỗ khoan cho 2 khoảnh bằng chương trình 
CDT.lsp. 

- Trải ký hiệu thạch học cho bản đồ ĐCCT, đưa các vị trí công trình trên bản 
đồ, xuất số liệu để vẽ đường đẳng mực nước ngầm 
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Các ứng dụng của đề tài đã giúp cho đề án nhanh chóng có những sản phẩm 
chính xác, số liệu không bị sai lệch trong các biểu bảng và bản vẽ. 

Một số chương trình ứng dụng khác chưa được ứng dụng trong đề án này như 
xuyên tĩnh, cắt cánh, SPT… do đề án không nghiên cứu các thí nghiệm này, song các 
chương trình PSPT đang được áp dụng trong đề án ‘Báo cáo lập bản đồ địa chất thuỷ 
văn, bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1:50.000 vùng Tân Uyên‘ 
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Chương V 

BÁO CÁO KINH TẾ 
I - KHÁI QUÁT 
Đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất công trình và các chương trình hỗ trợ 

thành lập bản đồ địa chất công trình“ được thực hiện  trên cơ sở hợp đồng nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường mà đại diện là Vụ 
Khoa học và Công nghệ với Liên đoàn Địa chát thuỷ văn - Địa chất công trình Miền 
Nam số 07-ĐC BTNMT-HDKHCN, ngày 11 tháng 8 năm 2005. Trên cơ sở đó Cục 
Địa chất và Kháng sản Việt Nam đã có các quyết định, văn bản giao kế hoạch hàng 
năm và thời hạn xét duyệt báo cáo gồm: Quyết định giao bổ sung kế hoạch và dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2005 số 1372 QĐ/ĐCKS-KHTC ngày 28 tháng 7 năm 2005. 
Quyết định giao kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 số 184 QĐ/ 
ĐCKS - ĐC ngày 9 tháng 2 năm 2006. Thông báo số 1823 ĐCKS - ĐC thông báo 
Lịch xét duyệt báo cáo KHCN cấp bộ năm 2006. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, tổ đề tài và Liên đoàn đã triển khai các công tác 
của đề tài. Kinh phí thực hiện của đề tài được chia theo năm như sau: 

Năm 2005: 100 triệu đồng 
Năm 2006: 125 triệu đồng 
Tổng kinh phí là 225 triệu đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu đồng) 
II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC VÀ CHI PHÍ 

II.1 - Tình hình thực hiện khối lượng 
Các dạng công tác thực hiện đúng theo đề cương được duyệt, kết quả thực hiện  

được trình bày trong bảng 1. 

Bảng 1 - KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG CÁC DẠNG CÔNG TÁC 

KHỐI LƯỢNG 

STT CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC Đơn vị tính 
Theo  
đề tài 

Thực 
hiện 

Tỷ lệ đạt 
(%) 

I Xác định và tuyển chọn đề tài  Đề cương 1 1 100 

II Hoạt động nghiên cứu     

1 CĐ1: Phân tích cấu trúc dữ liệu quan hệ   Chuyên đề 1 1 100 

2 CĐ2: Xây dựng các bảng số liệu quan hệ và 
ràng buộc toàn vẹn  Chuyên đề 1 1 100 

3 CĐ3: Thiết kế các giao diện nhập số liệu (menu 
Input) Chuyên đề 1 1 100 

4 CĐ4: Thiết kế các giao diện kiểm tra số liệu và 
các tiện ích hỗ trợ nhập liệu (menu Control)  Chuyên đề 1 1 100 



109 

KHỐI LƯỢNG 

STT CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC Đơn vị tính 
Theo  
đề tài 

Thực 
hiện 

Tỷ lệ đạt 
(%) 

5 CĐ5: Thiết kế các giao diện xuất số liệu ra đồ thị, 
biểu bảng, báo cáo. (menu Output) Chuyên đề 1 1 100 

6 CĐ6: Thiết kế các màn hình xuất số liệu ra file 
(menu Export)  Chuyên đề 1 1 100 

7 CĐ7: Thiết kế các màn hình nhập số liệu từ file 
(menu Import)  Chuyên đề 1 1 100 

8 CĐ8: Viết các chương trình hỗ trợ thành lập bản 
vẽ ĐCCT Chuyên đề 1 1 100 

9 CĐ9: Viết các chương trình hỗ trợ  thành lập bản 
đồ ĐCCT Chuyên đề 1 1 100 

10 CĐ10: Kết nối CSDL với bản đồ tạo liên kết, cập 
nhật  thuộc tính cho các đối tượng bản đồ Chuyên đề 1 1 100 

      
11 CĐ11. Viết file help (menu Help) Chuyên đề 1 1 100 

      
12 CĐ12. Viết hướng dẫn sử dụng CSDL Chuyên đề 1 1 100 

      
13 

CĐ13. Viết hướng dẫn sử dụng các chương trình 
hỗ trợ và hướng dẫn kết nối CSDL với bản đồ Chuyên đề 1 1 100 

14 
Thu thập số liệu của một đê án lập bản đồ ĐCCT 
đã nộp lưu trữ nhà nước, chuẩn hóa, cập nhật số 
liệu 

Bộ tài liệu 1 1 100 

15 Nhập số liệu của một đề án đang nghiên cứu, sử 
dụng CSDL để tạo ra các sản phẩm cần thiết. Bộ tài liệu 1    1 100 

16 Viết báo cáo tổng kết Báo cáo 1 1 100 

17 Hội thảo  Buổi 1    1 100 

III Các dạng công tác khác     

1 Thuê phần mềm GEOSLOPE Phần mềm 1 1 100 

2 Mua tài liệu Triệu đồng 2 2 100 

3 Dich tài liệu Trang 200 200 100 

 

II.2 - Chi phí thực hiện 
Chi phí thực hiện đề tài được trình bày trong bảng 2. Tổng hợp các chi phí theo 

năm được thể hiện trong bảng 3. Trong quá trình thực hiện đề tài các chi phí được thực 
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hiện theo quy định của ngành và thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, 
Công nghệ và môi trường (cũ) về ‘Hướng dẫn một số chế độ, chỉ tiêu đối với các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ“ số 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT, ngày 18 tháng 
6 năm 2001. 

Bảng 2 - BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ THỰC HIỆN TOÀN ĐỀ TÀI 

Mẫu số 3/BC 

Dự toán duyệt  
(Triệu đồng) 

Nghiệm thu 
(Triệu đồng) 

Thanh toán 
(Triệu đồng) 

STT CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC Đơn 
vị 

KL Đơn 
giá 

Thành 
tiền KL Thành 

tiền KL Thành 
tiền 

A CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU    164,27  164,27  164,27

I Xác định và tuyển chọn đề tài ĐC   0,60  0,60  0,60 

II Hoạt động nghiên cứu    163,67  163,67  163,67

1 CĐ1: Phân tích cấu trúc dữ liệu 
quan hệ   CĐ 1 11,0 11,0 1 11,0 1 11,0 

2 CĐ2: Xây dựng các bảng số liệu 
quan hệ và ràng buộc toàn vẹn  CĐ 1 11,0 11,0 1 11,0 1 11,0 

3 CĐ3: Thiết kế các giao diện nhập 
số liệu (menu Input) CĐ 1 10,0 10,0 1 10,0 1 10,0 

4 

 

CĐ4: Thiết kế các giao diện kiểm 
tra số liệu và các tiện ích hỗ trợ 
nhập liệu (menu Control)  

CĐ 1 10,0 10,0 1 10,0 1 10,0 

5 
CĐ5: Thiết kế các giao diện 
xuất số liệu ra đồ thị, biểu bảng, 
báo cáo. (menu Output) 

CĐ 1 12,0 12,0 1 12,0 1 12,0 

6 
CĐ6: Thiết kế các màn hình 
xuất số liệu ra file (menu 
Export)  

CĐ 1 11,0 11,0 1 11,0 1 11,0 

7 
CĐ7: Thiết kế các màn hình 
nhập số liệu từ file (menu 
Import)  

CĐ 1 11,0 11,0 1 11,0 1 11,0 

8 CĐ8: Viết các chương trình hỗ 
trợ thành lập bản vẽ ĐCCT CĐ 1 10,0 10,0 1 10,0 1 10,0 

9 CĐ9: Viết các chương trình hỗ 
trợ  thành lập bản đồ ĐCCT CĐ 1 10,0 10,0 1 10,0 1 10,0 

10 
CĐ10: Kết nối CSDL với bản đồ 
tạo liên kết, cập nhật  thuộc tính 
cho các đối tượng bản đồ 

CĐ 1 10,0 10,0 1 10,0 1 10,0 

11  CĐ11. Viết file help (menu Help) CĐ 1 10,0 10,0 1 10,0 1 10,0 
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Dự toán duyệt  
(Triệu đồng) 

Nghiệm thu 
(Triệu đồng) 

Thanh toán 
(Triệu đồng) 

STT CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC Đơn 
vị 

KL Đơn 
giá 

Thành 
tiền KL Thành 

tiền KL Thành 
tiền 

    
12 

CĐ12. Viết hướng dẫn sử dụng 
CSDL CĐ 1 11,0 11,0 1 11,0 1 11,0 

 13 

CĐ13. Viết hướng dẫn sử dụng 
các chương trình hỗ trợ và 
hướng dẫn kết nối CSDL với 
bản đồ 

CĐ 1 11,0 11,0 1 11,0 1 11,0 

14 

Thu thập số liệu của một đê án 
lập bản đồ ĐCCT đã nộp lưu trữ 
nhà nước, chuẩn hóa, cập nhật 
số liệu 

Bộ tài 
liệu 1 10,0 10,0 1 10,0 1 10,0 

15 

Nhập số liệu của một đề án 
đang nghiên cứu, sử dụng 
CSDL để tạo ra các sản phẩm 
cần thiết. 

Bộ tài 
liệu    1 10,0 10,0    1 10,0    1 10,0 

16 Viết báo cáo tổng kết Báo 
cáo 1 4,0 4,0 1 4,0 1 4,0 

17 Hội thảo (30 người) Buổi    1 1,67 1,67    1 1,67    1 1,67 

B NGUYÊN VẬT LIỆU NĂNG 
LƯỢNG    14,05  14,05  14,05 

I Nguyên, vật liệu    8,55  8,55  8,55 

 Đĩa mềm hộp 5 0,2 1,0 5 1,0 5 1,0 

 Đĩa CD-RW hộp 2 0,5 1,0 2 1,0 2 1,0 

 USB flash disk (512MB) cái 2 1,0 2,0 2 2,0 2 2,0 

 Văn phòng phẩm    4,55  4,55  4,55 

 - Mực in máy in màu A0 (750C) bộ 2 1,0 2,0 2 2,0 2 2,0 

 - Mực in máy in lazer 4000T hộp 1 0,8 0,8 1 0,8 1 0,8 

 - Giấy A4 Ram 10 0,045 0,45 10 0,45 10 0,45 

 - Giấy cuộn A0 Cuộn 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 

 - Khác (bút bi, bút chị, băng 
dính, tẩy ...)    0,8  0,8  0,8 

II Năng lượng, nhiên liệu    3,50  3,50  3,50 

  - Điện   kW 2000 0.001 2,0 2000 2,0 2000 2,0 

  - Internet tháng 5 0,3 1,5 5 1,5 5 1,5 
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Dự toán duyệt  
(Triệu đồng) 

Nghiệm thu 
(Triệu đồng) 

Thanh toán 
(Triệu đồng) 

STT CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC Đơn 
vị 

KL Đơn 
giá 

Thành 
tiền KL Thành 

tiền KL Thành 
tiền 

III Mua sách, tài liệu, số liệu 
phục vụ nghiên cứu     2,00  2,00  2,00 

C THIẾT BỊ MÁY MÓC CHUYÊN 
DÙNG    5,00  5,00  5,00 

 Thuê phần mềm GEOSLOPE PM 1 5,00 5,00 1 5,00 1 5,00 

D CHI KHÁC    41,68  41,68  41,68 

1 Xét duyệt đề cương tại cơ sở  buổi 1 1,17 1,17 1 1,17 1 1,17 

2 Xét duyệt đề cương tại tại Bộ buổi 1 1,77 1,77 1 1,77 1 1,77 

3 Chuyên gia phân tích, đánh giá, 
phản biện (13 chuyên đề) 

bài 
viết 26 0,20 5,20 26 5,20 26 5,20 

4 Nghiệm thu cơ sở buổi 1 1,09 1,09 1 1,09 1 1,09 

5 Nghiệm thu tại Bộ buổi 1 2,15 2,15 1 2,15 1 2,15 

6 Chi phí chủ nhiệm đề tài tháng 24 0,10 2,40 24 2,40 24 2,40 

7 Quản lý đề tài năm 2 6,00 12,00 2 12,00 2 12,00 

8 Chi phí in ấn tài liệu trang 500 0,001 0,50 500 0,50 500 0,50 

9 Dịch tài liệu trang 200 0,005 1,00 200 1,00 200 1,00 

10 Công tác phí ngày 40 0,06 2,40 40 2,40 40 2,40 

11 
Chi phí thuê phương tiện đi lại 
(vé tàu, xe TP Hồ Chí Minh- Hà 
Nội) 

 lần 4 3,00 12,00 4 12,00 4 12,00 

 

Bảng 3 - BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NĂM (đồng) 

Năm thực hiện Theo đề tài được 
duyệt Dự toán duyệt Nghiệm thu Thanh toán 

2005 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

2006 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 

 
Kết quả thực hiện chỉ tiêu khối lượng và giá trị khối lượng hàng năm được 

thống kê trong bảng 4 và bảng 5 
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Bảng 4 - BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ THỰC HIỆN NĂM 2005 

Mẫu số 3/BC 

Dự toán duyệt  
(Triệu đồng) 

Nghiệm thu 
(Triệu đồng) 

Thanh toán 
(Triệu đồng) 

STT CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC Đơn 
vị 

KL Đơn 
giá 

Thành 
tiền KL Thành 

tiền KL Thành 
tiền 

A CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU    75,60  75,60  75,60 

I Xác định và tuyển chọn đề tài ĐC   0,60  0,60  0,60 

II Hoạt động nghiên cứu    75,00  75,00  75,00 

1 CĐ1: Phân tích cấu trúc dữ liệu 
quan hệ   CĐ 1 11,0 11,0 1 11,0 1 11,0 

2 CĐ2: Xây dựng các bảng số liệu 
quan hệ và ràng buộc toàn vẹn  CĐ 1 11,0 11,0 1 11,0 1 11,0 

3 CĐ3: Thiết kế các giao diện nhập 
số liệu (menu Input) CĐ 1 10,0 10,0 1 10,0 1 10,0 

4 

 

CĐ4: Thiết kế các giao diện kiểm 
tra số liệu và các tiện ích hỗ trợ 
nhập liệu (menu Control)  

CĐ 1 10,0 10,0 1 10,0 1 10,0 

5 
CĐ5: Thiết kế các giao diện 
xuất số liệu ra đồ thị, biểu bảng, 
báo cáo. (menu Output) 

CĐ 1 12,0 12,0 1 12,0 1 12,0 

6 
CĐ6: Thiết kế các màn hình 
xuất số liệu ra file (menu 
Export)  

CĐ 1 11,0 11,0 1 11,0 1 11,0 

7 

Thu thập số liệu của một đê án 
lập bản đồ ĐCCT đã nộp lưu trữ 
nhà nước, chuẩn hóa, cập nhật 
số liệu 

Bộ tài 
liệu 1 10,0 10,0 1 10,0 1 10,0 

B NGUYÊN VẬT LIỆU NĂNG 
LƯỢNG    4.50  4.50  4.50 

I Nguyên, vật liệu    3,10  3,10  3,10 

 Đĩa mềm hộp 3 0,2 0.60 3 0.60 3 0.60 

 Đĩa CD-RW hộp 1 0,5 0.50 1 0.50 1 0.50 

 USB flash disk (512MB) cái 1 1,0 1,00 1 1,00 1 1,00 

 Văn phòng phẩm    1,00  1,00  1,00 

II Năng lượng, nhiên liệu    1,90  1,90  1,90 

  - Điện   kW 1000 0.001 1,00 1000 1,00 1000 1,00 



114 

Dự toán duyệt  
(Triệu đồng) 

Nghiệm thu 
(Triệu đồng) 

Thanh toán 
(Triệu đồng) 

STT CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC Đơn 
vị 

KL Đơn 
giá 

Thành 
tiền KL Thành 

tiền KL Thành 
tiền 

  - Internet tháng 3 0,3 0.60 3 0.60 3 0.60 

C CHI KHÁC    19,90  19,90  19,90 

1 Xét duyệt đề cương tại cơ sở  buổi 1 1,17 1,17 1 1,17 1 1,17 

2 Xét duyệt đề cương tại tại Bộ buổi 1 1,77 1,77 1 1,77 1 1,77 

3 Chuyên gia phân tích, đánh giá, 
phản biện  

bài 
viết 10 0,20 2,00 10 2,00 10 2,00 

6 Chi phí chủ nhiệm đề tài tháng 12 0,10 1,20 12 1,20 12 1,20 

7 Quản lý đề tài năm 1 6,00 6,00 1 6,00 1 6,00 

8 Chi phí in ấn tài liệu trang 60 0,001 0,06 60 0,06 60 0,06 

9 Dịch tài liệu trang 100 0,005 0,50 100 0,50 100 0,50 

10 Công tác phí ngày 20 0,06 1,20 20 1,20 20 1,20 

11 
Chi phí thuê phương tiện đi lại 
(vé tàu, xe TP Hồ Chí Minh- Hà 
Nội) 

 lần 2 3,00 6,00 2 6,00 2 6,00 

CỘNG (A + B + C)    100,00  100,00  100,00
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Bảng 5 - BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ THỰC NĂM 2006 

Mẫu số 3/BC 

Dự toán duyệt  
(Triệu đồng) 

Nghiệm thu 
(Triệu đồng) 

Thanh toán 
(Triệu đồng) 

STT CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC Đơn 
vị 

KL Đơn 
giá 

Thành 
tiền KL Thành 

tiền KL Thành 
tiền 

A CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU    88,67  88,67  88,67 

1 
CĐ7: Thiết kế các màn hình 
nhập số liệu từ file (menu 
Import)  

CĐ 1 11,0 11,0 1 11,0 1 11,0 

2 CĐ8: Viết các chương trình hỗ 
trợ thành lập bản vẽ ĐCCT CĐ 1 10,0 10,0 1 10,0 1 10,0 

3 CĐ9: Viết các chương trình hỗ 
trợ  thành lập bản đồ ĐCCT CĐ 1 10,0 10,0 1 10,0 1 10,0 

4 
CĐ10: Kết nối CSDL với bản đồ 
tạo liên kết, cập nhật  thuộc tính 
cho các đối tượng bản đồ 

CĐ 1 10,0 10,0 1 10,0 1 10,0 

5   CĐ11. Viết file help (menu Help) CĐ 1 10,0 10,0 1 10,0 1 10,0 

    
6 

CĐ12. Viết hướng dẫn sử dụng 
CSDL CĐ 1 11,0 11,0 1 11,0 1 11,0 

 7 

CĐ13. Viết hướng dẫn sử dụng 
các chương trình hỗ trợ và 
hướng dẫn kết nối CSDL với 
bản đồ 

CĐ 1 11,0 11,0 1 11,0 1 11,0 

8 

Nhập số liệu của một đề án 
đang nghiên cứu, sử dụng 
CSDL để tạo ra các sản phẩm 
cần thiết. 

Bộ tài 
liệu    1 10,0 10,0    1 10,0    1 10,0 

9 Viết báo cáo tổng kết Báo 
cáo 1 4,0 4,0 1 4,0 1 4,0 

10 Hội thảo  Buổi    1 1,67 1,67    1 1,67    1 1,67 

B NGUYÊN VẬT LIỆU NĂNG 
LƯỢNG    9,55  9,55  9,55 

I Nguyên, vật liệu    5,55  5,55  5,55 

1 Đĩa mềm hộp 2 0,2 0.40 2 0.40 2 0.40 

2 Đĩa CD-RW hộp 1 0,5 0.50 1 0.50 1 0.50 

3 USB flash disk (512MB) cái 1 1,0 1.00 1 1.00 1 1.00 

4 Văn phòng phẩm    3,55  3,55  3,55 
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Dự toán duyệt  
(Triệu đồng) 

Nghiệm thu 
(Triệu đồng) 

Thanh toán 
(Triệu đồng) 

STT CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC Đơn 
vị 

KL Đơn 
giá 

Thành 
tiền KL Thành 

tiền KL Thành 
tiền 

II Năng lượng, nhiên liệu    2,10  2,10  2,10 

1  - Điện   kW 1500 0.001 1,50 1500 1,50 1500 1,50 

2  - Internet tháng 2 0,3 0,60 2 0,60 2 0,60 

III Mua sách, tài liệu, số liệu 
phục vụ nghiên cứu     2,00  2,00  2,00 

C THIẾT BỊ MÁY MÓC CHUYÊN 
DÙNG    5,00  5,00  5,00 

1 Thuê phần mềm GEOSLOPE PM 1 5,00 5,00 1 5,00 1 5,00 

D CHI KHÁC    21,78  21,78  21,78 

1 Chuyên gia phân tích, đánh giá, 
phản biện  

bài 
viết 16 0,20 3,20 16 3,20 16 3,20 

2 Nghiệm thu cơ sở buổi 1 1,09 1,09 1 1,09 1 1,09 

3 Nghiệm thu tại Bộ buổi 1 2,15 2,15 1 2,15 1 2,15 

4 Chi phí chủ nhiệm đề tài tháng 12 0,10 1,20 12 1,20 12 1,20 

5 Quản lý đề tài năm 1 6,00 6,00 1 6,00 1 6,00 

6 Chi phí in ấn tài liệu trang 440 0,001 0,44 440 0,44 440 0,44 

7 Dịch tài liệu trang 100 0,005 0,50 100 0,50 100 0,50 

8 Công tác phí ngày 20 0,06 1,20 20 1,20 20 1,20 

9 
Chi phí thuê phương tiện đi lại 
(vé tàu, xe TP Hồ Chí Minh- Hà 
Nội) 

 lần 2 3,00 6,00 2 6,00 2 6,00 

 CỘNG (A + B + C + D)    125,00  125,00  125,00

 

 



117 

KẾT LUẬN 
Từ kết quả nghiên cứu của đề tài có thể rút ra một số kết luận sau 
1. Các số liệu nghiên cứu ĐCCT đã được lưu trữ trong một CSDL quan hệ, dễ 

dàng tìm kiếm, khai thác sử dụng. Các số liệu đã được lưu trữ tập trung, không trùng 
lặp. Các số liệu nhập đều có các tiện ích kiểm tra do đó số liệu đã nhập trong CSDL là 
số liệu tin cậy. 

2. CSDL ĐCCT EGeoBase được xây dựng theo mô hình Client - Server, phục 
vụ trong môi trường đa người dùng và đa ứng dụng. Các sản phẩm xuất từ EGeoBase 
phù hợp với hướng dẫn kỹ thuật của ngành. Các giao diện thân thiện với người dùng 
và dễ sử dụng. Số liệu trong EGeoBase dễ dàng liên kết với GIS để tạo ra các bản đồ 
có đủ thông tin. 

3. Các chương trình hỗ trợ  giúp các nhà chuyên môn ĐCCT nhanh chóng tạo ra 
các bản vẽ cần thiết. Các bản vẽ phù hợp với hướng dẫn kỹ thuật của ngành. Các số 
liệu thành lập các bản vẽ và các bảng tổng hợp thống kê được xuất từ một nguồn dữ 
liệu duy nhất (CSDL) nên đảm bảo số liệu không có mâu thuẫn giữa các biểu bảng, 
bản vẽ, bản đồ. 

4. Để các số liệu nhập trong CSDL có giá trị sử dụng, điểm công trình phải có 
tọa độ xác định được trên bản đồ. Tọa độ được xác định bằng trắc địa hoặc bằng GPS. 
Khi nhập tọa độ cần phải xuất ra bản đồ để kiểm tra giá trị tọa độ đã nhập có đúng hay 
không. 

5. Việc tách CSDL ra các phần (phần số liệu, phần giao diện, phần liên kết) có 
một số ưu điểm sau: 

- Tăng khả năng lưu trữ của CSDL. Với khả năng lưu trữ 1 Gigabyte cho một 
file mdb do đó phần số liệu sẽ lưu trữ được rất nhiều số liệu.  

- Chia sẻ số liệu: Ngoài việc dễ dàng chia sẻ số liệu cho phần giao diện và phần 
liên kết, phần số liệu có thể cung cấp số liệu cho các Websize hoặc các ứng dụng khác. 

- Dễ nâng cấp. Do phần giao diện tách rời phần số liệu nên khi nâng cấp CSDL 
thực ra chỉ nâng cấp phần giao diện không ảnh hưởng đến phần số liệu. Người sử dụng 
vẫn khai thác số liệu bình thường, khi nâng cấp xong sẽ cập nhật trở lại cho người sử 
dụng. 

- Thích hợp phục vụ trong môi trường đa người dùng. Thế mạnh của CSDL là 
phục vụ đa người dùng (nhiều người cùng dùng chung một nguồn số liệu) chỉ tách 
giao diện ra khỏi số liệu mới thực hiện được điều này. 

- Giao diện chạy nhanh hơn. Do số liệu lưu trữ tách khỏi phần giao diện nên 
kích thước file của giao diện rất nhỏ nên các modules trong giao diện chạy nhanh hơn  

6. Sau khi ứng dụng đề tài vào thực tế, có một số nhận xét sau: 
- CSDL ĐCCT EGeoBase và các chương trình hỗ trợ hoạt động như một phần 

mềm chuyên dùng trong công tác nghiên cứu ĐCCT. Là nơi lưu trữ số liệu ĐCCT duy 
nhất và rất dễ khai thác sử dụng. 
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- Các bản vẽ thành lập có cùng kiểu dáng, dễ thực hiện và cho ra sản phẩm 
nhanh 

- Số liệu trong các bản vẽ biểu bảng không bị nhầm lẫn vì cùng xuất ra từ một 
nguồn số liệu 

- Giảm thời gian kiểm tra vì không có những sai số và mâu thuẫn số liệu, do số 
liệu đã được kiểm tra trong khi nhập số liệu trong CSDL 

7. Kiến nghị 
- CSDL được xây dựng theo mô hình Client - Server, phục vụ trong môi trường 

đa người dùng và đa ứng dụng nên cần được cài đặt trong môi trường mạng máy tính. 
- Kết quả của đề tài có thể được triển khai trong các liên đoàn ĐCTV - ĐCCT 

và các cơ quan có nghiên cứu về ĐCCT. Sau khi triển khai cần có quy chế bắt buộc để 
các số liệu nghiên cứu về ĐCCT  phải được nhập vào CSDL trước khi nghiệm thu kết 
quả các công trình (khoan, hố đào, thí nghiệm…). 
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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ 
ĐCCT Địa chất công trình 

ĐCTV Địa chất thuỷ văn 

CĐ Chuyên đề 

CSDL Cơ sở dữ liệu 

GIS Hệ thống thông tin địa lý 

SQL Ngôn ngữ truy vấn số liệu có cấu trúc 

VBA Ngôn ngữ lập trình Vísual Basic for Application 

ODBC Mở kết nối với cơ sở dữ liệu (Open Database Conectivity) 

SPT Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn trong lỗ khoan 

File Tập tin máy tính 

Format file Định dạng chuẩn của file 

Save Lưu file trong máy tính 

Save as Lưu file với tên khác 

Preview Xem trước khi in 

Print Xuất số liệu ra máy in 

Input Nhập số liệu vào phần mềm từ bàn phim 

Import Số liệu đưa vào phần mềm từ file 

Output Số liệu xuất ra khỏi phần mềm dạng báo biểu, đồ thị 

Export Số liệu xuất ra khỏi phần mềm dưới dạng file số liệu 

Update Tính toán và cập nhật số liệu 

Control  Kiểm soát số liệu 

Help Trợ giúp của phần mềm 

Link Liên kết số liệu giữa các phần mềm 

Table Bảng số liệu trong Access  

Query Truy vấn số liệu 

Module Mã nguồn của hàm và thủ tục 

Template File mẫu đã chuẩn hoá 

Comma delimited Dạng file định giới bằng dấu phẩy 

BookMark Chỉ mục trong file dạng siêu văn bản 

ASCII file File chi chứa các ký tự rút ra từ bộ mã ASCII 
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MỞ ĐẦU 
Đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất công trình và các chương trình hỗ trợ 

thành lập bản đồ địa chất công trình“ được thực hiện đề tài theo hợp đồng số 07-
ĐC/BTNMT-HĐKHCN ngày 11 tháng 8 năm 2005 giữa Vụ Khoa học và Công nghệ, 
Bộ Tài Nguyên và Môi trường và Liên đoàn Địa chất thuỷ văn - Địa chất công trình 
Miền Nam.  

Mục tiêu của đề tài: 
Thành lập CSDL ĐCCT trong môi trường nhiều người dùng, tương thích với hệ 

thống thông tin địa lý (GIS) lưu trữ các loại số liệu về kết quả nghiên cứu ĐCCT cung 
cấp số liệu cho các chương trình và phần mềm xử lý số liệu. Viết các chương trình hỗ 
trợ cho công tác lập bản đồ ĐCCT theo quy định của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt 
Nam 

Nội dung nghiên cứu: 
Thu thập toàn bộ số liệu các loại về nghiên cứu ĐCCT trong 1 đề án Lập bản đồ 

ĐCCT đã được nộp Lưu trữ Địa chất. Phân tích cấu trúc dữ liệu, sắp xếp, phân loại các 
loại số liệu cần lưu trữ. Xác định các quan hệ của các loại số liệu lưu trữ, các công 
thức tính toán trên tập hợp các số liệu. Xác định các dạng bản vẽ, các biểu bảng, các 
loại đồ thị cần xuất ra. Xây dựng các bảng lưu trữ số liệu. Xây dựng các quan hệ. Xây 
dựng các giao diện để nhập, xuất, kiểm tra... số liệu.Viết các hàm, modules để CSDL 
hoạt động. Viết các chương trình để hỗ trợ thành lập các bản vẽ, mặt cắt, biểu đồ trên 
cơ sở các số liệu được xuất ra từ CSDL. Tạo liên kết giữa CSDL với bản đồ, đưa các 
số liệu trong CSDL trở thành các thuộc tính của đối tượng GIS.Ứng dụng các sản 
phẩm cho một đề án đã hoàn thành nộp lưu trữ địa chất và một đề án đang thi công.  
Viết hướng dẫn sử dụng, biên tập thành file Help 

Sản phẩm của đề tài: 
CSDL ĐCCT và các chương trình hỗ trợ dễ sử dụng để hỗ trợ thành lập các bản 

vẽ và bản đồ ĐCCT. Hướng dẫn sử dụng CSDL và hướng dẫn sử dụng các chương 
trình hỗ trợ. 

Địa chỉ áp dụng: 
Kết quả của đề tài có thể cho các Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT trong Cục Địa chất 

và Khoáng sản Việt Nam sử dụng để lưu trữ khai thác các số liệu ĐCCT đã và đang 
nghiên cứu. 

Đề tài do kỹ sư Nguyễn  Xuân Nhạ làm chủ nhiệm. 
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Chương I 

KHỐI LƯỢNG CÁC DẠNG CÔNG TÁC 

 
STT CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC Đơn vị tính Khối lượng Tỷ lệ đạt (%)

1 CĐ1: Phân tích cấu trúc dữ liệu quan hệ   Chuyên đề 1 100 

2 CĐ2: Xây dựng các bảng số liệu quan hệ và ràng 
buộc toàn vẹn  Chuyên đề 1 100 

3 CĐ3: Thiết kế các giao diện nhập số liệu (menu 
Input) Chuyên đề 1 100 

4 CĐ4: Thiết kế các giao diện kiểm tra số liệu và các 
tiện ích hỗ trợ nhập liệu (menu Control)  Chuyên đề 1 100 

5 CĐ5: Thiết kế các giao diện xuất số liệu ra đồ thị, 
biểu bảng, báo cáo. (menu Output) Chuyên đề 1 100 

6 CĐ6: Thiết kế các màn hình xuất số liệu ra file 
(menu Export)  Chuyên đề 1 100 

7 CĐ7: Thiết kế các màn hình nhập số liệu từ file 
(menu Import)  Chuyên đề 1 100 

8 CĐ8: Viết các chương trình hỗ trợ thành lập bản 
vẽ ĐCCT Chuyên đề 1 100 

9 CĐ9: Viết các chương trình hỗ trợ  thành lập bản 
đồ ĐCCT Chuyên đề 1 100 

10 CĐ10: Kết nối CSDL với bản đồ tạo liên kết, cập 
nhật  thuộc tính cho các đối tượng bản đồ Chuyên đề 1 100 

 11 CĐ11. Viết file help (menu Help) Chuyên đề 1 100 

12 CĐ12. Viết hướng dẫn sử dụng CSDL Chuyên đề 1 100 

13 CĐ13. Viết hướng dẫn sử dụng các chương trình 
hỗ trợ và hướng dẫn kết nối CSDL với bản đồ Chuyên đề 1 100 

14 
Thu thập số liệu của một đê án lập bản đồ ĐCCT 
đã nộp lưu trữ nhà nước, chuẩn hóa, cập nhật số 
liệu 

Bộ tài liệu 1 100 

15 Nhập số liệu của một đề án đang nghiên cứu, sử 
dụng CSDL để tạo ra các sản phẩm cần thiết. Bộ tài liệu 1 100 

16 Viết báo cáo tổng kết Báo cáo 1 100 

17 Hội thảo  Buổi 1 100 
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Chương II 

CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 
I - PHẦN MỀM XÂY DỰNG CSDL 
- CSDL ĐCCT được xây dựng bằng phần mềm Microsoft Access đây là phần 

mềm chuyên dùng cho thiết kế CSDL vừa và nhỏ, là sản phẩm của Microsoft nên 
tương tích với hệ điều hành Windows, hệ điều hành phổ biến ở Việt Nam. Có ngôn 
ngữ lập trình VBA (Visual Basic for Applications) được tích hợp ngôn ngữ lập trình 
cơ sở dữ liệu Visual Basic với các hàm trong thư viện động sẵn có của hệ điều hành. 

- Thích hợp chạy trong môi trường đa người dùng, dễ dàng liên kết với các 
phần mềm trong hệ thông tin địa lý GIS để tạo ra các thuộc tính của đối tượng bản đồ. 

II - CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 

II.1 - Cấu trúc của cơ sở dữ liệu 
CSDL có tên là EGeoBase để chạy trong môi trường đa người dùng và được 

liên kết với bản đồ để tạo ra các bản đồ thuộc tính, do đó EGeoBase được chia thành 3 
phần. Hình 1 

 

Hình 1. Sơ đồ hoạt động của CSDL 

Phần số liệu (Back-end) đựoc cài đặt trong máy chủ (Server) để lưu số liệu. 
Phần giao diện (Front-end) được liên kêt số liệu từ của phần Back-end và được 

cài đặt trong các máy trạm (Client) là nơi giao tiếp CSDL với người dùng. 
Phần liên kết (Map-link) có tên file là EGeoBaseLink được cài đặt ở một số 

máy trạm, các nhà chuyên môn tạo thuộc tính cho đối tượng của bản đồ. 
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Hình 2.  Sơ đồ cài đặt CSDL trong môi trường đa người dùng 

II.2 - Phần số liệu của EGeoBase 
Có 4 mức số liệu 
Mức 1. Là vị trí các công trình 
Mức 2. Là các công trình cụ thể như lỗ khoan, hố đào,.. 
Mức 3. Là chi tiết trong các công trình cụ thể như thạch học trong lỗ khoan, 

mẫu cơ lý trong lỗ khoan hố đào… 
Mức 4. Là chi tiết của số liệu mức 3 như chi tiết mẫu cơ lý, chi tiết mẫu nước… 
Về quan hệ giữa các mức số liệu sẽ là 
 - Từ mức 1 đến nức 2 là quan hệ 1-1 
 - Từ mức 2 đến mức 3 là quan hệ 1-n 
 - Từ mức 3 đến mức 4 là quan hệ 1-n 
Dựa vào kết quả phân tích cấu trúc dữ liệu quan hệ, chúng tôi tiến hành thành 

lập các bảng lưu trữ số liệu  
Bảng lưu trữ số liệu gồm 2 loại: 
- Bảng số liệu có chữ đầu là ‘dt’ là bảng chứa các số liệu nghiên cứu trong các 

công trình nghiên cứu ĐCCT.  
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- Bảng tham chiếu có chữ đầu là ‘rt” là bảng chứa các miền giá trị. 
Để đảm bảo số liệu duy nhất và đầy đủ thông tin, các số liệu lưu trữ thuộc miền 

giá trị của nó, số liệu được ràng buộc bằng 2 phương pháp: 
- Ràng buộc bằng quan hệ giữa các bảng số liệu và tham chiếu (Relationship) 
- Ràng buộc trên các giao diện nhập số liệu, từ chối hoặc chấp nhận số liệu 

nhập 
Ràng buộc số liệu liên quan hệ, liên thuộc tính bằng RelationshipRàng buộc số 

liệu bằng Relationship 

II.3 - Phần giao diện của EGeoBase 
Người dùng làm việc trên phần giao diện của EGeoBase, bắt đầu từ hệ thống 

menu, dưới các menu là các giao diện. EGeoBase có 6 menu  
1. Menu Input để gọi các giao diện nhập số liệu từ bàn phím. 
2. Menu Import để gọi các giao diện nhập số liệu từ file 
3. Menu Output để gọi các giao diện xuất số liệu ra biểu bảng, đồ thị, báo cáo 
4. Menu Export để gọi các giao diện xuất số liệu ra file cho các chương trình và 

phần mềm xử lý số liệu 
5. Menu Control để gọi các giao diện tính toán và cập nhật số liệu, mở rộng 

miền giá trị tham chiếu và kiểm tra số liệu trong CSDL 
6. Menu Help để trợ giúp người dùng làm việc với CSDL và các chương trình 

ứng dụng. 
II.3.1 - Giao diện nhập số liệu từ bàn phím và menu Input 
Giao diện nhập số liệu được thiết kế theo các nguyên tắc sau: 
- Giao diện nhập số liệu cũng là giao diện tìm kiếm thông tin. Với một loại 

công trình, giao diện nhập được thiết kế nhiều ngăn, các thông tin liên quan phải được 
xuất hiện đồng thời trên các giao diện nhâp.  

- Không cho phép nhập trùng số liệu 
- Phải nhập lần lượt từ mức số liệu 1 đến mức số liệu 4 
A - Các giao diện nhập số liệu 
1. Giao diện nhập số liệu mức 1 
Ví dụ ‘Giao diện nhập vị trí công trình‘ 
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Hình 3. Giao diện nhập vị trí công trình 

Chỉ sau khi mức số liệu 1 được nhập mới nhập được các mức số liệu thấp hơn. 
Giao diện này có ô màu vàng ‘Tìm công trinh’ và một bảng màu vàng danh 

sách các công trình đã nhập trong CSDL 
 Tuỳ theo từng loại công trình mà các thông tin liên quan sẽ xuất hiện trong các 

giao diện của mức 2. 
Giao diện có nút nhấn ‘New’ để nhập công trình mới. Khi nhấn vào nút nhấn 

này CSDL sẽ cho một trang trắng với các ô nhập liệu tương ứng xuất hiện (Hình 3). 
Trong các ô nhập số liệu có nhiều ô có hộp chọn để nhập giá trị thuộc miền giá trị của 
dữ liệu. Các hộp chọn này lấy số liệu tương ứng trong các bảng tham chiếu liên quan. 

Trong ô nhập tên công trình nếu người dùng nhập tên công trình đã có trong 
CSDL sẽ có thông báo và không cho phép nhập trùng số liệu.  

Giao diện có nút ‘Delete’ để xoá số liệu, nhưng muốn xoá được thì số liệu ở các 
giao diện mức thấp hơn phải được xoá trước. 

2 - Giao diện nhập số liệu mức 2 
Giao diện nhập số liệu mức 2 nằm ở ngăn ngay sau giao diện nhập mức số liệu 

1. Ví dụ ‘Giao diện nhập loại công trình lỗ khoan‘ 
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Hình 4. Giao diện nhập loại công trình lỗ khoan 

Với loại công trình là lỗ khoan giao diện nhập sẽ có thêm các giao diện nhập 
thông tin về lỗ khoan (mức số liệu 2) và xuất hiện thêm các giao diện nhập số liệu mức  
3 có liên quan như thạch học lỗ khoan, mẫu cơ lý lỗ khoan mẫu nước, thí nghiệm 
xuyên tiêu chuẩn SPT và thí nghiệm cắt cánh hiện trường (Hình 4) 

Giao diện có nút nhấn ‘Delete‘ để xoá số liệu, nút nhấn này có hiệu lực khi các 
số liệu nhập trong mức số liệu 3 đã được xoá trước. 

3 - Giao diện nhập số liệu mức 3 
Giao diện nhập số liệu mức 3 là các giao diện nằm ở ngăn kế tiếp với giao diện 

nhập số liệu mức 2. Ví dụ ‘Giao diện nhập thạch học‘ (Hình 5)  
Giao diện mức 3 được thiết kế để nhập được nhiều dòng. Có những cột mờ 

không phải nhập mà được cập nhật tự động. Một số cột phải nhập từ bàn phím và một 
số cột có nút chọn để nhập giá trị.  

Muốn xoá số liệu chọn số liệu và cần xoá và nhấn phím ‘Delete‘ từ bàn phím. 
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Hình 5. Giao diện nhập số liệu thạch học 

4 - Giao diện nhập số liệu mức 4 
Giao diện nhập số liệu mức 4 được thiết kế riêng, ví dụ giao diện ‘Nhập kết quả 

phân tích mẫu cơ lý‘ (Hình 6). 
Giao diện ở mức số liệu này có 2 ô tìm kiếm: 
Ô thứ nhất là ‘Điểm lấy mẫu‘ thuộc mức số liệu 2 
Ô thứ hai là ‘Số hiệu mẫu‘ thuộc mức số liệu 3 
Trang đầu là chi tiết các thông tin của mức số liệu 3 đã được nhập trước, trang 

này có khung ‘Chi tiết‘ để xác định thông tin cần nhập, khi chọn CSDL sẽ cung cấp 
các giá trị cần nhập cho mức số liệu 4. Các giao diện cần nhập ở mức số liệu 4 nằm ở 
ngăn sau mức số liệu 3 này. 

Xoá số liệu ở mức 4 bằng cách chọn số liệu cần xoá và nhấn phím ‘Delete‘ từ 
bàn phím. Khi đó nút nhấn ‘Delete’ ở ngăn mức số liệu 3 mới có hiệu lực. 
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Hình 6. Giao diện nhập kết quả phân tích mẫu cơ lý 

B - Menu Input 
Sau khi xây dựng xong các giao diện nhập liệu, Menu Input được thiết kế để 

gọi các giao diện nhập (Hình 7).  

 

Hình 7. Menu Input 

Menu Input có 4 sub-menu 
- ‘Nhập vị trí công trình’ để gọi giao diện nhập vị trí công trình 
- ‘Mẫu cơ lý chi tiết’ để gọi giao diện nhập kết quả phân tích cơ lý đất và đá 
- ‘Mẫu nước chi tiết’ để gọi giao diện nhập kết quả phân tích thành phần nước. 
- ‘Nhập đề án nghiên cứu’ để gọi giao diện nhập đề án nghiên cứu 
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II.3.2 - Giao diện nhập số liệu từ file và menu Import 
Trong quá trình xử lý số liệu ĐCCT có một số loại số liệu luôn được tồn tại 

dưới dạng file Excel. Dạng số liệu xuất ra này bao gồm: 
- Các chỉ tiêu phân tích mẫu cơ lý. 
- Số liệu đổ nước thí nghiệm hố đào. 
- Số liệu xuyên tĩnh. 
Tuy nhiên các số liệu loại này thường không có format chuẩn để Import ngay 

vào CSDL mà cần có các file mẫu chuẩn, các file mẫu này đã được thiết kế sẵn, các số 
liệu cần Import phải được chuẩn theo file mẫu để CSDL có thể đọc được file này và 
nhập vào CSDL. 

A - Đặc điểm giao diện 
Ví dụ ‘Giao diện Import Chỉ tiêu cơ lý‘ (Hình 8) 

 

Hình 8.  Giao diện Import chỉ tiêu cơ lý 

Trên giao diện này có nút nhấn ‘Import’, khi nhấn CSDL sẽ yêu cầu người dùng 
chon file có định dạng chuẩn đã được chuẩn bị. Đúng định dạng số liệu sẽ tự động 
Import vào CSDL. Nút ‘Cancel‘ để đóng giao diện và nút ‘About‘ có hướng dẫn sơ bộ 
về sử dụng giao diện. 

B - Menu Import 

 

Hình 9. Menu Import 
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- ‘Chỉ tiêu cơ lý’ gọi giao diện ‘Import chỉ tiêu cơ lý’ 
- ‘Đổ nước thí nghiệm’ gọi giao diện ‘Import đổ nước thí nghiệm’ 
- ‘Xuyên tĩnh’ gọi giao diện ‘Import xuyên tĩnh’ 
- ‘Import EGeoBase’ gọi giao diện ‘Import EGeoBase’ 
II.3.3 - Giao diện xuất số liệu ra biểu bảng đồ thị và menu Output 
Số liệu lưu trữ trong CSDL sẽ được xuất số liệu ra dưới các dạng báo cáo, đồ 

thị được in ra ngay trong CSDL và các bảng số liệu  nếu kích thước lớn hơn tờ giấy 
khổ A4 sẽ được trình bày và in ra trong Excel. 

Dạng số liệu xuất ra này bao gồm 
- Phiếu mô tả giếng 
- Kết quả đổ nước thí nghiệm hố đào 
- Kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh 
- Kết quả thí nghiệm cắt cánh 
- Biểu đồ thí nghiệm đất (độ hạt, cắt, nén) 
- Bảng số liệu kết quả phân tích mẫu cơ lý lỗ khoan 
- Bảng số liệu kết quả phân tích mẫu cơ lý theo các kiểu thạch học địa tầng 

nguồn gốc 
- Bảng số liệu phân tích thành phần nước 
A - Đặc điểm giao diện 
Các giao diện dạng này dùng để xuất số liệu đã lưu trữ trong CSDL ra 3 dạng 

chính. 
- Dạng bảng số liệu 
- Dạng báo cáo 
- Dạng đồ thị, biểu đồ 
Ví dụ giao diện ‘Kết quả đổ nước thí nghiệm hố đào‘ Hình 10 



15 

 

Hình 10.  Giao diện xuất kết quả đổ nước thí nghiệm hố đào 

Giao diện có các hộp chọn để chọn đối tượng cần xuất số liệu, có khung chọn 
để xác định dạng số liệu cần xuất ra và các nút chọn để thực thi xuất kết quả. 

  

Hình 11. Bảng số liệu đổ nước thí nghiệm hố đào 
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Hình 12.  Kết quả đổ nước thí nghiệm hố đào 
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Hình 13.  Đồ thị quan hệ gữa V và t 

Dạng bảng số liệu (Hình 11) bảng này dễ dàng xuất ra Excel để tiếp tục xử lý. 
Dạng báo cáo (Hình 12) sau khi dạng báo cáo xuất hiện trên màn hình nút nhấn 

‘Preview‘ sẽ chuyển thành nút ‘Print‘ cho phép in kết quả ra máy in. 
Dạng đồ thị (Hình 13)  
B - Menu Output 

 

Hình 14. Menu Output 
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- ‘Phiếu mô tả giếng’ gọi giao diện ‘Phiếu mô tả giếng’ 
- ‘Kết quả đổ nước thí nghiệm hố đào’ gọi giao diện ‘Kết quả đổ nước thí 

nghiệm hố đào’ 
- ‘Kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh’ gọi giao diện ‘Kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh’ 
- ‘Kết quả thí nghiệm cắt cánh’ gọi giao diện ‘Kết quả thí nghiệm cắt cánh’ 
- ‘Biểu đồ thí nghiệm đất’ gọi giao diện ‘Biểu đồ thí nghiêm đất’ 
- ‘Kết quả cơ lý lỗ khoan’ gọi giao diện ‘Kết quả cơ lý lỗ khoan’ 
- ‘Kết quả cơ lý kiểu thạch học nguồn gốc’ gọi giao diện ‘Cơ lý kiểu thạch 

học)’ 
- ‘Hoá học nước tổng hợp’ gọi giao diện ‘Tổng hợp hoá học nước’ 
II.3.4 - Giao diện xuất số liệu ra file và menu Export 
Số liệu lưu trữ trong CSDL sẽ được xuất số liệu ra file làm đầu vào cho các 

chương trình ứng dụng và phần mềm xử lý số liệu. 
Yêu cầu số liệu xuất ra file đúng format mà chương trình và phần mềm phải đọc 

trực tiếp. 
A - Đặc điểm giao diện 
Ví dụ giao diện xuất số liệu cho MapInfo (Hình 15) 

 

Hình 15.  Giao diện xuất số liệu cho MapInfo 
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Giao diện gồm có hộp chọn (Options) để xác định nhóm số liệu cần xuất, gồm 
hộp danh sách ‘Tên công trình’ để chọn và hộp ‘Công trình chọn’ ghi nhận kết quả các 
công trình đã chọn. Khung chọn dạng số liệu xuất ra (Types) cho phép người dùng 
chọn lựa kết quả xuất số liệu. Xuất số liệu sang MapInfo, trên khung chọn luôn có 
chọn lựa xuất số liệu dạng *.mif là file đầu vào của MapInfo. 

Có các nút nhấn ‘OK’ để thực hiện kết quả. Số liệu xuất ra file đòi hỏi người 
dùng chọn lựa thư mục để lưu số liệu  

Với các giao diện xuất đồng thời nhiều file (ví dụ xuất thạch học lỗ khoan, hố 
đào) trên giao diện có thêm mục nút chọn để xác định thư mục lưu số liệu xuất ra. 

B - Menu Export 

 

Hình 16. Menu Export 

- ‘Vị trí công trình trên bản đồ’ gọi giao diện ‘Vị trí công trình trên bản đồ’  
- ‘Thông tin điểm công trình’ gọi giao diện  ‘Thông tin điểm công trình’ 
- ‘Khoảng cách lỗ khoan trên mặt cắt ĐCCT’ gọi giao diện ‘Khoảng cách lỗ 

khoan trên mặt cắt ĐCCT’ 
- ‘Địa tầng lỗ khoan’ gọi giao diện  ‘Địa tầng lỗ khoan’ 
- ‘Địa tầng lỗ khoan và SPT’ gọi giao diện  ‘Địa tầng lỗ khoan và SPT’ 
- ‘Địa tầng lỗ khoan và cắt cánh’ gọi giao diện  ‘Địa tầng lỗ khoan và cắt cánh’ 
- ‘Địa tầng hố đào’ gọi giao diện ‘Địa tầng hố đào’ 
- ‘Địa tầng Xuyên tĩnh’ gọi giao diện ‘Địa tầng và kết quả xuyên tĩnh’ 
- ‘Export toạ độ sang MAPTRAN’ gọi giao diện ‘Export toạ độ sang 

MAPTRAN’  
- ‘Export mực nước sang Surfer’ gọi giao diện ‘Export mực nước sang Surfer’ 
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- ‘Xuất bảng hiện thời sang Excel’ sẽ chuyển số liệu trong bảng số liệu đang 
hiện trên màn hình sang Excel. 

- ‘Export EGeoBase’ gọi giao diện ‘Export EGeoBase’  
II.3.5 - Giao diện kiểm tra số liệu nhập, tiên ích nhập liệu và menu Control 
Trong quá trình nhập số liệu có một số vấn đề phát sinh như sau: 
- Mở rộng miền giá trị của số liệu của các bảng tham chiếu 
- Nhập số liệu cho các trường dựa vào số liệu của trường khác 

 - Cập nhật số liệu tính toán dựa vào số liệu hiện có trong CSDL 
- Kiểm tra số liệu nhập 
A - Bảng tham chiếu 
- Các bảng tham chiếu dùng để nhập số liệu vào CSDL thường xuất hiện trong 

các hộp chọn, ở mỗi vùng, mỗi đề án các giá trị trong bảng tham chiếu cần được mở 
rộng miền giá trị cho phù hợp với từng vùng.  

B - Các giao diện kiểm tra 
Dùng để kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý và thạch học giữa mô tả thực địa khi khoan, 

khi đào với kết quả phòng thí nghiệm phân tích thạch học theo mẫu cơ lý. 
Các giao diện kiểm tra đưa ra bảng số liệu và chỉ ra các mâu thuẫn giúp người 

dùng kiểm tra và chỉnh lý. 
C - Các giao diện tính toán và cập nhật  
Các giao diện loại này tính toán các giá trị dựa vào các giá trị có trước và cập 

nhật vào CSDL bao gồm các dạng số liệu như sau: 
1 - Chỉ tiêu cơ lý tính toán mẫu đất. Một số chỉ tiêu tính toán dựa vào kết quả 

phân tích, khi nhập số liệu người nhập chỉ nhập số liệu phân tích. 
2 - Xếp lớp kiểu thạch học nguồn gốc lỗ khoan, hố đào. CSDL thống kê và gom 

nhóm các kiểu thạch học có cùng nguồn gốc và cùng địa tầng, nguời dùng căn cứ vào 
kết quả này phân ra các kiểu thạch học. Dụa vào kết quả phân chia của người dùng, 
CSDL sẽ cập nhật cho các lỗ khoan và hố đào. 

3 - Mái lớp và xếp lớp mẫu cơ lý 
Mái lớp được cạpp nhật theo nguyên tắc đay lớp trên là mái lớp dưới. Mẫu cơ 

lý được xếp lớp theo kiểu thạch học của lỗ khoan, hố đào đã được cập nhật. căn cứ vào 
vị trí lấy mẫu CSDL tự động dò tìm trong lỗ khoan và hố đào để xác định mẫu cơ lý 
thuộc lớp của kiểu thạch học nào và cập nhật lại. 

4 - Trạng thái mẫu cơ lý đất 
Đối với mẫu đất trạng thái của mẫu đất dính (đất sét pha và đất sét) các trạng 

thái từ chảy đến cứng, được phân loại dựa vào độ sệt (B) . Đối với đất rời (cát, cát bụi, 
cát sỏi…) các trạng thái độ chặt từ chặt đến rời được phân loại dự vào hệ số rỗng (e)  

5 - Giá trị xuyên Qc và Fs 
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Giá trị kháng xuyên Qc và ma sát thành Fs là giá trị được tính toán dựa vào số 
đọc X, Y trên đồng hồ khi xuyên và loại thiết bị xuyên. Khi nhập vào CSDL người 
dùng chỉ cần nhập giá trị X,Y. Qc và Fs được CSDL tính toán và tự động cập nhật 

6 - Giá trị xuyên cho thạch học xuyên 
Đối với các điểm xuyên tĩnh hiện trường, các lớp thạch học được phân tích dựa 

vào các giá trị xuyên tĩnh hiện trường. Các giá trị xuyên trung bình gồm sức kháng 
xuyên trung bình Qc-TB và lực ma sát thành trung bình Fs-TB sẽ được tự động cập  

7 - Giá trị đổ nước hố đào 
Trong thí nghiệm đổ nước hố đào, số liệu được nhập vào CSDL là số liệu thời 

gian và thể tích nước các số liệu khác như khoảng thời gian, tổng thể tích nước và lưu 
lượng là các số liệu được tính toán dựa vào hai số liệu này.  

8 - Giá trị cắt cánh 
Giá trị cắt cánh chỉ phải nhập giá trị số đọc trên đồng hồ cho từng độ sâu cắt 

cánh, các giá trị khác như lực cắt, cường độ kháng cắt, độ nhay sẽ được tính toán và 
cập nhật 

9 - Toạ độ từ MAPTRAN 
Chương trình MAPTRAN dùng để chuyển đổi hệ toạ độ từ HN72 sang VN2000 

và được cập nhật giá trị toạ độ theo hệ toạ độ VN2000. 
D - Menu Control 

 

Hình 17. Menu Control 

- ‘Bảng tham chiếu’ dùng để mở rộng, thay đổi miền giá trị các bảng tham 
chiêu. 

- Kiểm tra 
 + ‘Chỉ tiêu cơ lý đất’ gọi giao diện ‘Kiểm tra chỉ tiêu cơ lý đất’ đã nhập 

vào CSDL với kết quả mà CSDL kiểm tra dựa vào các chỉ tiêu phân tich. 
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 + ‘Thạch học lỗ khoan và hố đào với kết quả phân tích mẫu cơ lý’ gọi 
giao diện ‘Kiểm tra thạch học lỗ khoan và hố đào với kết quả phân tích mẫu cơ lý’ để 
so sánh kết quả thực địa với kết quả phân tích. 

- Tính toán và cập nhật 
 + ‘Chỉ tiêu cơ lý mẫu đất’ gọi giao diện ‘Nhập chỉ tiêu cơ lý tính toán 

mẫu đât’ tính toán dựa vào các chỉ tiêu phân tích các mẫu đất.  
 + ‘Xếp lớp kiểu thạch học nguồn gốc lỗ khoan, hố đào’ gọi giao diện 

‘Xếp lớp kiểu thạch học địa tầng nguồn gốc lỗ khoan và hố đào’.  
 + ‘Mái lớp công trình và xếp lớp mẫu cơ lý’ gọi giao diện ‘Update mái 

lớp cho các lỗ khoan, hố đào, xuyên và xếp lớp mẫu cơ lý’ dựa vào xếp lớp kiểu thạch 
học của cột thạch học lỗ khoan và hố đào. 

 + ‘Trạng thái mẫu cơ lý đất’ gọi giao diện ‘Update trạng thái mẫu cơ lý 
đất’ dựa vào độ sệt và hệ số rỗng của mẫu đất. 

 + ‘Giá trị Qc và Fs’ gọi giao diện update giá trị Qc và Fs cho các điểm 
xuyên tĩnh dựa vào số đọc X,Y trên đồng hồ. 

 + ‘Giá trị xuyên cho thạch học xuyên’ gọi giao diện ‘Update giá trị 
xuyên’  Qc_TB và Fs_TB cho lớp thạch học xuyên phân tích từ biểu đồ xuyên. 

 + ‘Giá trị cắt cánh’ gọi giao diện ‘Update giá trị cắt cánh’ để cập nhật 
các giá trị P_ND, P_PH, Cu_ND, Cu_PH và độ nhạy. 

 + ‘Toạ độ từ MAPTRAN (từ HN72 sang VN2000)’ gọi giao diện 
‘Update toạ độ từ MAPTRAN’ để cập nhật lại toạ độ VN2000. 

- ‘Compact Database’ dùng để dọn rác của CSDL và sửa chữa khi CSDL bị lỗi 
do mất điện đột ngột. 

II.3.6 - Các trợ giúp và menu Help 
Help là phần cuối cùng của một phần mềm bất kỳ, nó trợ giúp cho người dùng 

khai thác và sử dụng phần mềm nhanh chóng. 
Trong CSDL EGeoBase, Help nằm trong menu Help bao gồm hai phần chính 
Phần trợ giúp ‘Hướng dẫn sử dụng CSDL’ 
Phần trợ giúp ‘Hướng dẫn sử dụng các chương trình hỗ trợ’ 
Ngoài ra còn có giao diện ‘About’ để giới thiệu về phiên bản (version) của 

CSDL, Khi nâng cấp sau này sẽ được cập nhật số version trên giao diện này. 
Menu Help 
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Hình 18. Menu Help 

- ‘About EGeoBase’ mở giao diện ‘About EGeoBase’ 
- ‘Hướng dẫn sử dụng EGeoBase’ mở trang trợ giúp về hướng dẫn sử dụng 

CSDL 
- ‘Hướng dẫn sử dụng chương trình hỗ trợ’ mở trang hướng dẫn sử dụng các 

chương trình hỗ trợ 

II.4 - Phần liên kết của EGeoBase 
Hệ thông tin địa lý (GIS) sử dụng trong đề tài là phần mềm MapInfo. Cũng như 

các phần mềm GIS khác, các đối tượng trên bản đồ gồm hai phần là phần hình học và 
phần thuộc tính. 

Phần hình học bao gồm các đối tượng: đường (line), vùng (region), điểm 
(symbol), ký tự (text)… 

Phần thuộc tính là các thông tin của đối tượng hình học, là một bảng số liệu 
gồm các trường (field) và các hàng (record). mỗi đối tượng trên bản đồ sẽ có các định 
danh để liên kết hai loại đối tượng và thuộc tính. 

Map-link của CSDL trong file EGeoBaseLink với số liệu được liên kết (link 
table) từ phần Back-end file EGeoBaseData.  

Trong phần Map-link các Query được tạo ra để làm số liệu thuộc tính cho bản 
đồ. 

2. Thực hiện kết nối. 
Điểm công trình trên bản đồ có định danh là ‘tên công trình‘ có cùng  định danh 

‘tên công trình‘ trong CSDL. 
Qua ODBC của hệ điều hành Windows để liên kết CSDL với bản đồ 
Thực hiện công cụ SQL trong MapInfo để liên kết sô liệu hình học của MapInfo 

với thuộc tính trong CSDL để tạo ra bản đồ có thông tin. 
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Chương III 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THÀNH LẬP  
BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 

Các bản vẽ và bản đồ trong công tác thành lập bản đồ địa chất công trình bao 
gồm: Phiếu lỗ khoan, phiếu hố đào, phiếu giếng; Mặt cắt địa chất công trình; Bản đồ 
cột địa tầng lỗ khoan; Bản đồ địa chất công trình;Bản đồ phân vùng địa chất công 
trình. Trên các bản đồ thường thể hiện vị trí các công trình nghiên cứu, các số liệu liên 
quan, ký hiệu thạch học, đường đẳng mực nước ngầm… Các chương trình hỗ trợ cho 
công tác thành lập bản đồ địa chất công trình hướng tới hỗ trợ các chi tiết trên các bản 
vẽ, cùng với các nhà địa chất công trình nhanh chóng thành lập được các bản vẽ với số 
liệu chính xác và ký hiệu thống nhất. 

I - CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THÀNH LẬP BẢN VẼ 
Các chương trình hỗ trợ thành lập các bản vẽ ĐCCT được xây dụng trên 

nguyên tắc: 
- Sử dụng số liệu là các file xuất từ CSDL 
- Viết bằng ngôn ngữ AutoLISP, sử dụng AutoCAD để thực hiện các chương 

trình, sau đó chuyển sang MapInfo để trình bày và in ấn. 
- Dễ sử dụng, thân thiện với người dùng. 
Các chương trình hỗ trợ thành lập bản vẽ: 
Ngoài việc tạo bộ ký hiệu cho các loại thạch học phù hợp với các ký hiệu trong 

tài liệu [1] (file Acad.pat). và các hàm dùng chung cho các chương trình hỗ trợ (File 
Acad.lsp) các chương trình hỗ trợ bao gồm: 

- Chương trình thành lập phiếu lỗ khoan ĐCCT (File PDCCT.lsp). 
- Chương trình thành lập phiếu lỗ khoan có đóng SPT (File PSPT.lsp) 
- Chương trình thành lập phiếu lỗ khoan có cắt cánh (File PCC.lsp) 
- Chương trình thành lập phiếu hố đào (File PHD.lsp) 
- Chương trình thành lập phiếu Xuyên tĩnh (File PXT.lsp) 

I.1 - Ký hiệu thạch học và hàm thư viện dùng chung cho các chương trình 
1 - Ký hiệu thach học (file Acad.pat) 
Sử dụng file Acad.pat đổ ký hiệu thạch học cho: Phiếu lỗ khoan; Phiếu điểm 

xuyên; Phiếu hố đào; Mặt cắt địa chất công trình; Bản đồ cột địa tầng lỗ khoan; Bản đồ 
địa chất công trình 

Các bản đồ và bản vẽ sử dụng chung bộ ký hiệu nên đảm bảo cùng loại thạch 
học trên các bản vẽ có ký hiệu giống nhau 
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Hình 19. Bảng ký hiệu thạch học địa chất công trình 

2 - Các hàm thư viện dùng chung cho các chương trình ứng dụng (file Acad.lsp) 
File Acad.lsp chứa các hàm dùng chung và các lệnh thường dùng khi sử dụng 

AutoCAD, các hàm và lệnh được tự động nạp vào bộ nhớ khi chạy Acad. 
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I.2 - Các chương trình hỗ trợ 
1 - Chương trình thành lập phiếu lỗ khoan ĐCCT (file PDCCT.lsp) 
Kết quả của chương trình sau khi biên tập trên MapInfo được thể hiện trên Hình 

20 

 

Hình 20. Phiếu lỗ khoan ĐCCT sau khi biên tập trong MapInfo 
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2 - Chương trình thành lập phiếu lỗ khoan có thí nghiệm SPT (File PSPT.lsp) 
Kết quả biên tập trên MapInfo sẽ có kết quả như trên Hình 21 

 

Hình 21. Kết quả phiếu lỗ khoan có thí nghiệm SPT trên MapInfo 



28 

3 - Chương trình thành lập phiếu lỗ khoan có thí nghiệm cắt cánh (File 
PCC.lsp) 

Kết quả thể hiện trên Hình 22 

  

Hình 22. Phiếu lỗ khoan và đồ thị cắt cánh 
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4 - Chương trình thành lập phiếu hố đào (File PHD.lsp) 
Kết quả thể hiện trên Hình 23 
 

 

Hình 23. Phiếu hố đào đổ nước thí nghiệm 
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5 - Chương trình thành lập phiếu điểm xuyên (File PXT.lsp) 
Kết quả thể hiện trên Hình 24 

 

Hình 24. Phiếu xuyên tĩnh trên MapInfo 
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II - CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ 
Các chương trình hỗ trợ thành lập các bản đồ ĐCCT được xây dựng trên 

nguyên tắc: 
- Sử dụng số liệu là các file xuất từ CSDL 
- Viết bằng ngôn ngữ AutoLISP, sử dụng AutoCAD để thực hiện các chương 

trình, sau đó chuyển sang MapInfo để trình bày và in ấn. 
- Dễ sử dụng, thân thiện với người dùng. 
Các sản phẩm của chuyên đề: 
- Chương trình thành lập mặt cắt ĐCCT (File MCDCCT.lsp). 
- Chương trình đưa biểu đồ SPT và biểu đồ xuyên tĩnh lên mặt cắt ĐCCT (File 

XYLOG.lsp) 
- Chương trình đưa các điểm công trình lên bản đồ (File PS20.lsp) 
- Chương trình thành lập bản đồ cột địa tầng lỗ khoan (File CDT.lsp) 

II.1 - Các chương trình hỗ trợ 
1 - Chương trình thành lập mặt cắt ĐCCT (File MCDCCT.lsp) 
Kết quả của chương trình trên AutoCAD Hình 25 

 

Hình 25. Kết quả của chương trình MCDCCT.lsp 

2 - Chương trình đưa biểu đồ SPT và biểu đồ xuyên tĩnh lên mặt cắt ĐCCT 
(File XYLOG.lsp) 

Kết quả của lệnh XYLOG.lsp để vẽ biểu đồ xuyên trên mặt cắt ĐCCT được thể 
hiện trên Hình 26 
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Hình 26. Kết quả của chương trình XYLOG.lsp 

Sau khi thực hiện chương trình MCDCCT.lsp và chương trình XYLOG.lsp, 
người dùng sẽ vẽ ranh giới các lớp, đóng vùng, đổ thạch học cho các lớp và xuất sang 
MapInfo trình bày và in ra. Đổ thạch học được sử dung các ký hiệu thạch học trong 
file Acad.pat được xây dựng trong chuyên đề 8. 
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3 - Chương trình đưa các điểm công trình lên bản đồ (File PS20.lsp) 
Kết quả kết hợp với đường đẳng trị mực nước được thể hiện trên Hình 27 

 

Hình 27. Kết quả của chương trình PS20.lsp trên bản đồ đẳng trị mực nuớc 
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4 - Chương trình vẽ bản đồ cột địa tầng các lỗ khoan (File CDT.lsp) 
Kết quả thực hiện chương trinh được thể hiện trên Hình 28 

 

Hình 28. Kết quả của chương trình CDT.lsp 

Sau khi vẽ xong toàn bộ các lỗ khoan, file này sẽ được xuất sang MapInfo để 
biên tập và in ra. 

II.2 - Các hỗ trợ khác 
1 - Ký hiệu thạch học trên bản đồ và mặt cắt 
2. - Một số lệnh thường dùng trong file Acad.lsp 
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Chương IV 

ỨNG DỤNG CƠ SỞ DŨ LIỆU VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ 
TRONG ĐỀ ÁN LỘC NINH 

Đề án ‘Báo cáo lập bản đồ địa chất thuỷ văn, bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 
1:50.000 vùng Lộc Ninh‘ được chọn để ứng dụng các kết quả của đề tài. Đề án tổng 
kết trong thời gian thực hiện đề tài và đề án đã nộp lưu trữ nhà nước tháng 8 năm 
2006. 

Các kết quả ứng dụng bao gồm: 
1 - Lưu trữ: 
49 Lỗ khoan ĐCCT bao gồm số liệu thạch học, kết quả phân tích mẫu cơ lý 
29 Hố đào ĐCCT bao gồm số liệu thạch học, kết quả phân tích mẫu cơ lý 
14 Hố đào đổ nước hố đào bao gồm số liệu thạch học, kết quả đổ nước thí 

nghiệm. 
77 Giếng đào bao gồm số liệu thạch học và mẫu nước 
Các số liệu lưu trữ đầy đủ, đã được kiểm tra bằng các tiện ích, dễ khai thác sử 

dụng. 
2 - Thành lập các biểu bảng, bản vẽ, bản đồ 
- Thành lập bộ phiếu lỗ khoan ĐCCT gồm 49 lỗ khoan thuộc hai khoảnh Lộc 

Ninh và Phước Long. Các phiếu lỗ khoan sử dụng chương trình PDCCT.lsp, thực hiện 
trong AutoCAD sau đó chuyển sang MapInfo trình bày và in ấn. 

- Các bảng chỉ tiêu cơ lý đất và đá cho từng lỗ khoan . 
- Xếp lớp kiểu thạch học địa tầng nguồn gốc cho tất cả các giếng khoan và hố 

đào, thành lập các bảng chỉ tiêu cơ lý đất cho từng phức hệ thạch học, chuyển sang 
excel và tính các giá trị thống kế (max, min, độ lêch,…) 

- Thành lập phiếu giếng và bảng kết quả phân tích thành phần nước. 
- Thành lập 8 mặt cắt ĐCCT khoảnh Lộc Ninh và 5 mặt cắt ĐCCT khoảnh 

Phước Long.  
- Thành lập 2 bản đồ cột địa tầng lỗ khoan cho 2 khoảnh bằng chương trình 

CDT.lsp. 
- Trải ký hiệu thạch học cho bản đồ ĐCCT, đưa các vị trí công trình trên bản 

đồ, xuất số liệu để vẽ đường đẳng mực nước ngầm 
Các ứng dụng của đề tài đã giúp cho đề án nhanh chóng có những sản phẩm 

chính xác, số liệu không bị sai lệch trong các biểu bảng và bản vẽ. 
Một số chương trình ứng dụng khác chưa được ứng dụng trong đề án này như 

xuyên tĩnh, cắt cánh, SPT… do đề án không áp dụng, song các chương trình PSPT 
đang được áp dụng trong đề án ‘Báo cáo lập bản đồ địa chất thuỷ văn, bản đồ địa chất 
công trình tỷ lệ 1:50.000 vùng Tân Uyên‘ 



36 

Chương V 

BÁO CÁO KINH TẾ 
I - KHÁI QUÁT 
Thực hiện nhiệm vụ được giao, tổ đề tài và Liên đoàn đã triển khai các công tác 

của đề tài. Kinh phí thực hiện của đề tài được chia theo năm như sau: 
Năm 2005: 100 triệu đồng 
Năm 2006: 125 triệu đồng 
Tổng kinh phí là 225 triệu đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu đồng) 
II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC VÀ CHI PHÍ 

II.1 - Tình hình thực hiện khối lượng 

II.2 - Chi phí thực hiện 

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ THỰC HIỆN TOÀN ĐỀ TÀI 

Dự toán duyệt  
(Triệu đồng) 

Nghiệm thu 
(Triệu đồng) 

Thanh toán 
(Triệu đồng) 

STT CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC Đơn 
vị 

KL Đơn 
giá 

Thành 
tiền KL Thành 

tiền KL Thành 
tiền 

A CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU    164,27  164,27  164,27

I Xác định và tuyển chọn đề tài  ĐC   0,60  0,60  0,60 

II Hoạt động nghiên cứu    163,67  163,67  163,67

B NGUYÊN VẬT LIỆU NĂNG 
LƯỢNG    14,05  14,05  14,05 

I Nguyên, vật liệu    8,55  8,55  8,55 

II Năng lượng, nhiên liệu    3,50  3,50  3,50 

III Mua sách, tài liệu, số liệu phục 
vụ nghiên cứu     2,00  2,00  2,00 

C THIẾT BỊ MÁY MÓC CHUYÊN 
DÙNG    5,00  5,00  5,00 

D CHI KHÁC    41,68  41,68  41,68 

 TỔNG CỘNG (A + B + C + D)    225,00  225,00  225,00
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KẾT LUẬN 
Từ kết quả nghiên cứu của đề tài có thể rút ra một số kết luận sau 
1. Các số liệu nghiên cứu ĐCCT đã được lưu trữ trong một CSDL quan hệ, dễ 

dàng tìm kiếm, khai thác sử dụng. Các số liệu đã được lưu trữ tập trung, không trùng 
lặp. Các số liệu nhập đều có các tiện ích kiểm tra do đó số liệu đã nhập trong CSDL là 
số liệu tin cậy. 

2. CSDL ĐCCT EGeoBase được xây dựng theo mô hình Client - Server, phục 
vụ trong môi trường đa người dùng và đa ứng dụng. Các sản phẩm xuất từ EGeoBase 
phù hợp với hướng dẫn kỹ thuật của ngành. Các giao diện thân thiện với người dùng 
và dễ sử dụng. Số liệu trong EGeoBase dễ dàng liên kết với GIS để tạo ra các bản đồ 
có đủ thông tin. 

3. Các chương trình hỗ trợ  giúp các nhà chuyên môn ĐCCT nhanh chóng tạo ra 
các bản vẽ cần thiết. Các bản vẽ phù hợp với hướng dẫn kỹ thuật của ngành. Các số 
liệu thành lập các bản vẽ và các bảng tổng hợp thống kê được xuất từ một nguồn dữ 
liệu duy nhất (CSDL) nên đảm bảo số liệu không có mâu thuẫn giữa các biểu bảng, 
bản vẽ, bản đồ. 

4. Để các số liệu nhập trong CSDL có giá trị sử dụng, điểm công trình phải có 
toạ độ xác định được trên bản đồ. Toạ độ được xác định bằng trắc địa hoặc bằng GPS. 
Khi nhập toạ độ cần phải xuất ra bản đồ để kiểm tra giá trị toạ độ đã nhập có đúng hay 
không. 

5. Việc tách CSDL ra các phần (phần số liệu, phần giao diện, phần liên kết) có 
một số ưu điểm sau: 

- Tăng khả năng lưu trữ của CSDL. Với khả năng lưu trữ 1 Gigabyte cho một 
file mdb do đó phần số liệu sẽ lưu trữ được rất nhiều số liệu.  

- Chia sẻ số liệu: Ngoài việc dễ dàng chia sẻ số liệu cho phần giao diện và phần 
liên kết, phần số liệu có thể cung cấp số liệu cho các Websize hoặc các ứng dụng khác. 

- Dễ nâng cấp. Do phần giao diện tách rời phần số liệu nên khi nâng cấp CSDL 
thực ra chỉ nâng cấp phần giao diện không ảnh hưởng đến phần số liệu. Người sử dụng 
vẫn khai thác số liệu bình thường, khi nâng cấp xong sẽ cập nhật trở lại cho người sử 
dụng. 

- Thích hợp phục vụ trong môi trường đa người dùng. Thế mạnh của CSDL là 
phục vụ đa người dùng (nhiều người cùng dùng chung một nguồn số liệu) chỉ tách 
giao diện ra khỏi số liệu mới thực hiện được điều này. 

- Giao diện chạy nhanh hơn. Do số liệu lưu trữ tách khỏi phần giao diện nên 
kích thước file của giao diện rất nhỏ nên các modules trong giao diện chạy nhanh hơn  

6. Sau khi ứng dụng đề tài vào thực tế, có một số nhận xét sau: 
- CSDL ĐCCT EGeoBase và các chương trình hỗ trợ hoạt động như một phần 

mềm chuyên dùng trong công tác nghiên cứu ĐCCT. Là nơi lưu trữ số liệu ĐCCT duy 
nhất và rất dễ khai thác sử dụng. 
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- Các bản vẽ thành lập có cùng kiểu dáng, dễ thực hiện và cho ra sản phẩm 
nhanh 

- Số liệu trong các bản vẽ biểu bảng không bị nhầm lẫn vì cùng xuất ra từ một 
nguồn số liệu 

- Giảm thời gian kiểm tra vì không có những sai số và mâu thuẫn số liệu, do số 
liệu đã được kiểm tra trong khi nhập số liệu trong CSDL 

7. Kiến nghị 
- CSDL được xây dựng theo mô hình Client - Server, phục vụ trong môi trường 

đa người dùng và đa ứng dụng nên cần được cài đặt trong môi trường mạng máy tính. 
- Kết quả của đề tài có thể được triển khai trong các liên đoàn ĐCTV - ĐCCT 

và các cơ quan có nghiên cứu về ĐCCT. Sau khi triển khai cần có quy chế bắt buộc để 
các số liệu nghiên cứu về ĐCCT  phải được nhập vào CSDL trước khi nghiệm thu kết 
quả các công trình (khoan, hố đào, thí nghiêm…). 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CSDL ĐCCT EGeoBase 
 
EGeoBase là Cơ sở dữ liệu địa chất công trình được thiết kế bằng phần mềm Microsoft 
Access. 
 

 

Hình 1. Giao diện chính của EGeoBase 
 
 Làm việc với EGeoBase từ các menu thuộc phần giao diện (Front-end), có 6 menu như sau: 
Input, Import, Output, Export, Control và Help 
Dưới các menu là các sub-menu giúp người dùng sử dụng và khai thác EGeoBase 
 

1 Input 
 
Dùng để nhập số liệu vào EGeoBase bằng bàn phím, dưới menu input có 4 sub-menu (xem 
Hình 2) 
 

 

Hình 2. Sub-menu của menu Input 
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1.1 Nhập vị trí công trình 

 
1.1.1 Vị trí 

 
Để nhập số liệu các loại công trình, khi sub-menu này được chọn bạn sẽ gặp một giao diện 
(Hình 3). Giao diện này cho phép bạn nhập mới một công trinh như lỗ khoan, xuyên tĩnh, hố 
đào, hố đào đổ nước thí nghiệm, giêng. 
+ Tên công trình: Khi nhập sẽ có hai trường hợp xảy ra:  
 

 

Hình 3. Giao diện nhập vị trí công trình 
 
- Tên công trình đã tồn tại trong EGeoBase, bạn sẽ nhận được thông báo (Hình 4) và bạn sẽ 
không thể nhập được 2 công trình trùng tên trong EGeoBase, điều này đảm bảo cho các công 
trình lưu trong EGeoBase là duy nhất. Khi bạn nhấn ‘OK’ của bản thông báo, hộp danh sách 
(list box) màu vàng của giao diện sẽ chỉ cho bạn tên công trình duy nhất đã tồn tại trong 
EGeoBase, bạn nhấn đúp (double click) vào tên công trình, giao diện sẽ đưa ra các số liệu 
cho phép bạn sủa chữa. Trường hợp bạn muốn nhập một công trình mới bạn phải nhấn ‘ESC’ 
để nhập tên mới. 
 



6 
 

  

Hình 4. Thông báo tên công trình đã tồn tại trong EGeoBase 
 
- Trường hợp tên chưa tồn tại trong EGeoBase bạn dễ dàng nhập các số liệu của công trình 
+ Loại công trình. Trong EGeoBase có 5 dạng công trình 
 

Loại Tên loại công trình
LK Lỗ khoan 
HODAO Hố đào  
DONUOC Đổ nước thí nghiệm hố đào 
GIENG Giếng đào 
XUYEN Xuyên tĩnh hiện trường 

 
- Lỗ khoan (LK): là loại công trình nghiên cứu chính trong công tác nghiên cứu ĐCCT, dùng 
để nghiên cứu thạch học, lấy mẫu đất phân tích các chỉ tiêu cơ lý, thí nghiêm SPT, thí nghiệm 
cắt cánh lẫy mẫu nước phân tích thành phần nước… 
- Hố đào (HODAO): là loại công trình dùng để nghiên cứu thạch học, lây mẫu đâtù, mẫu nước  
- Đổ nước thí nghiệm hố đào  (DONUOC): là loại công trình hố đào nghiên cứu đổ nước thí 
nghiệm 
- Giếng đào (GIENG): những giếng khai thác nước được đào thủ công, có đường kính lớn, 
nông chủ yếu lấy mẫu nước để phân tích các thành phần nước. 
- Xuyên tĩnh hiện trường (XUYEN): là các thí nghiệm xuyên tĩnh ngoài hiện trương. 
Tùy thuộc  vào loại công trình mà bạn có thêm các giao diện nhập sẽ khác nhau, đảm bảo 
cho công trình nhập trong EGeoBase đầy đủ thông tin. 
 
+ Thuộc đề án. Mỗi công trình sẽ thuộc trong một đề án khác nhau, đây là đề án hiện thời 
đang nghiên cứu. Nếu lỗ khoan thuộc đề án chưa được cung cấp trong hộp này bạn chọn 
menu ‘Input’ --> ‘Nhập Đề án nghiên cứu’ (Hình 5).  
 

 

Hình 5. Chọn menu để thêm vào tên đề án nghiên cứu 
 
Kết quả bạn sẽ nhận được một giao diên như Hình 6 và bạn nhấn nút ‘New’ thêm mới hoặc 
chọn trong ô ’Tên Đề án’ để sửa chữa các đề án đã lưu trữ trong EGeoBase. 
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Hình 6. Sửa chữa thêm mới đề án nghiên cứu 
 
+ Hệ toạ độ: 
+ Tọa độ X và toạ độ Y là tọa độ X và Y của công trình trên bản đồ tính bằng m bạn phải 
nhập Hệ tọa độ trước khi nhập giá trị tọa độ, tùy theo hệ tọa độ bạn nhập vào CSDL mà bạn 
sẽ chọn trong hộp ‘Hệ tọa độ’, CSDL cung cấp cho bạn nhập 1 trong 3 hệ tọa độ là ‘HN72’ 
đây là hệ tọa độ ‘GAUSS Hà Nội 72’ hệ tọa độ mà Tổng cục Địa chính đã dùng trong những 
năm gần đây, Hệ tọa độ ‘UTM’ là hệ tọa độ UTM đưọc dùng trong  các bản đồ quân sự của 
Mỹ trước 1975, và hệ tọa độ ‘VN 2000’ đang đưa vào sử dụng Bạn phải nhập giá trị toạ độ X, 
Y tính bằng mét phù hợp với hệ toạ độ của bản đồ.  
+ Độ cao Z là độ cao tuyệt đối của công trình (m).  
Tọa độ X, Y và Z rất cần thiết phải có để giúp bạn đưa được công trình trong EGeoBase lên 
bản đồ. 
+Tỉnh, Huyện và Xã là vị trí hành chính của công trình. 
Sau đó bạn chuyển sang các giao diên khác để nhập cho đủ thông tin của công trình. Sau khi 
bạn nhập xong một công trình, muốn nhập thêm một công trình khác bạn trở về giao diện đầu 
tiên và nhấp vào nút nhấn (button) ‘New’, bạn muốn xóa số liệu bạn nhấn nút ‘Delete’ nhưng 
trước hết phải xóa sô liệu từ ở các ngăn sau giao diên này. 
Phía trên của giao diện có một hộp ‘Tìm công trình’ màu vàng, bạn có thể tìm công trình trong 
EGeoBase để sửa chữa khi đó phía bên phải của giao diện này sẽ hiện ra tên công trình hiện 
hành.. 
+ Số hiệu gốc: Số hiệu công trình đầu tiên, được Chủ nhiệm đề án đặt cho công trình 
+ Đề án nghiên cứu gốc: Công trình này thuộc đề án nào nghiên cứu trước tiên. 
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1.1.2 Lỗ khoan 

 
Đối với các loại công trình là ‘Lỗ khoan’ bạn sẽ phải nhập các thông tin của lỗ khoan ở giao 
diện này (Hình 7) 
 

 

Hình 7. Giao diện nhập các số liệu của lỗ khoan 
 
Tên tờ bản đồ: Danh pháp tờ bản đồ địa hình nền mà đề án dựa vào, nếu danh pháp chưa 
sẵn có cho bạn chọn, bạn hãy nhập trực tiếp từ bàn phím, và từ lỗ khoan sau cùng danh pháp 
bạn sẽ chọn được trong hộp chọn.  
Tỷ lệ bản đồ: Tỷ lệ của tờ bản đồ địa hình có danh pháp bạn nhập ở trên. 
Thuộc cơ quan: Chủ sở hữu của lỗ khoan. 
Thiết bị khoan: Bạn chọn trong hộp chọn, nếu không có bạn chọn menu ‘Control’ --> ‘Bảng 
tham chiêu’ --> ‘Thiết bị khoan’ (Hình 8) và bạn thêm vào loại thiết bị khoan mới khi đó hộp 
chọn thiết bị khoan sẽ sẵn có cho bạn chọn (Hình 9). 
Chiều sâu lỗ khoan: Nhập chiều sâu lỗ khoan là số dương tính bằng m. 
Mực nước tĩnh: Nhập độ sâu mực nước tĩnh ổn định tính bằng m dưới mặt đất là dương trên 
mặt đất là âm 
Ngày khởi công, ngày kết thúc. Vì tùy theo máy tính số liệu dạng ngày thể hiện khác nhau 
(dd/mm/yy hoặc mm/dd/yy) để tránh nhầm lẫn EGeoBase được thiết kế dạng (dd-mmm-yy) 
tức là tháng được thể hiện bằng 3 ký tự tiếng Anh. 
Ghi chú: Những chú thich cần lưu ý với lỗ khoan. 
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Hình 8. Sub-menu Thiết bi khoan để nhập thiết bị khoan mới 
 

 

Hình 9. Bảng nhập thiết bị khoan 
 
Nút nhấn ‘Delete’ cho phép bạn xóa số liệu lỗ khoan nhưng trước hết phải xóa số liệu ở các 
giao diên ở các ngăn bên trong. 
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1.1.3 Hố đào 

 
Với  loại công trình là ‘Hố đào’ bạn sẽ nhận được giao diện như Hình 10 
Địa hình địa mạo: Mô tả sơ lược về địa hình địa mạo xung quanh hố đào. 
Dài, rộng, sâu Kích thước của hố đào. 
Phương vị: Phương vị theo chiều dài của hố đào. 
Mực nước xuất hiện và mực nước ổn định là độ sâu mực nước, nhập số dương khi mực mước 
ở dưới mặt đất. 
Ngày khởi công và ngày kết thúc Bạn nhập và kiểm tra lại có thể máy tính sẽ hiểu sai do định 
dang kiểu số liệu ‘date’ của máy. 
Ghi chú: Dấu hiệu đặc biệt của hố đào. 
Muốn xóa bạn nhấn phím ‘Delete’ sau khi bạn đã xóa hết số liệu trong các giao diện ở ngăn 
phía bên phải giao diện này. 
 

 

Hình 10. Giao diện nhập các số liệu của hố đào 
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1.1.4 Giếng  

 
Với loại công trình la ‘Giếng’ bạn sẽ nhận được giao diện Hình 11.  
Kích thước miệng giếng và kích thước đáy giêng: Tính bằng m, đối với giếng tròn kích thước 
dài rộng sẽ bằng nhau. 
Độ sâu: Chiều sâu giếng tính bằng m. 
Đặc điểm gia cố: Đặc điểm gia cố thành giếng và nền giếng. 
Mực nước tĩnh: độ sâu mực nước tính từ mặt đất. 
Lưu lượng Q: Lưu lượng tính bằng l/s khi bơm thí nghiệm giếng. 
Mực nước hạ thấp S: Mực nước hạ thấp khi bơm với lưu lượng Q. 
Người mô tả: Họ và tên người mô tả giếng. 
Ngày mô tả: Ngày mô tả giếng. 
Muốn xóa số liệu giếng bạn nhấn phím ‘Delete’. 
 

 

Hình 11. Giao diện nhập số liệu giếng 



12 
 

 
1.1.5 Đổ nước thí nghiêm 

 
Với loại công trình là đổ nước thí nghiệm ban sẽ nhận được giao diện Hình 12. 
Độ sâu thí nghiệm: Chiều sâu hố đào đổ nước thí nghiệm. 
Phương pháp thí nghiệm: Bạn chọn trong hộp chọn phương pháp đổ nước thí nghiêm, nếu 
không có trong danh sách bạn nhập từ bàn phím. 
Ngày thí nghiệm và ngày kết thúc thí nghiệm: là ngày bắt đầu và kết thúc thí nghiệm. 
Lưu lượng ổn định: tính bằng lit/phút được xác định trong giao diện kết quả đổ nước thí nghiệm  
(Hình 13). 
Diện tích vòng đo: diện tích khung đo tính bằng cm2 
Tổng lượng nước tiêu hao V tính bằng lít được xác định tại cột ‘tổng thể tích tiêu hao’ trong 
giao diện kết quả đổ nước thí nghiêm (Hình 13) khi lưu lượng bắt đầu ổn định  
Tổng thời gian tính bằng phút được xác định tại cột ‘Thời gian’ trong giao diện kết quả đổ nước 
thí nghiêm (Hình 13) khi lưu lượng bắt đầu ổn định. 
V1 là giá tri CSDL tự tính V1 = V/2. 
Thời gian t1 khi V1 = 1/2V tính bằng phút được xác định tại cột ‘Thời gian’ khi giá trị ở cột lưu 
lượng bằng V1. 
t/t1 là giá tri CSDL tự tính  = t./t1. 
Beta là giá trị xác định trên đồ thị β = f(t/t1) giá trị này được CSDL tự động xác định và cập 
nhật khi bạn nhấn nút ‘Update Beta’. 

Hệ số thấm K tính bằng m/ngày được tự động tính theo công thức của Bideman 
Ft
VK β

=  khi 

nhấn nút nhấn ‘Update K’. 
 

 

Hình 12. Giao diện nhập số liệu hố đào đổ nước thí nghiệm 
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Muốn xóa số liệu bạn nhấn phím ‘Delete’ sau khi đã xóa hết số liệu ở các giao diên bên phải 
giao diện này. 

 

Hình 13. Giao diên nhập kết quả đổ nước thí nghiệm 
 

1.1.6 Kết quả đổ nước thí nghiệm 
 
Giao diên nhập kếât quả đổ nước thí nghiệm (Hình 13), xuất hiện khi loại công trình là đổ nước 
thí nghiệm hố đào.  
Thời gian: Thời gian thí nghiệm tích luỹ tính bằng phút. 
Khoảng thời gian là khoảng thời gian liên tiếp giữa hai lần đổ nước tính bằng phút. 
Thể tích nước là thể tích nước đổ trong 1 lần tính bằng lít. 
Tổng thể tích là lượng nước tích luỹ từ khi bắt đầu đổ nước tính bằng lít. 
Lưu lượng tiêu hao: Giá trị lưu lượng tiêu hao tính bằng lit/phút trong từng khoảng thời gian, lưu 
lượng tiêu hao = Thể tích 1 lần đổ/khoảng thời gian. 
Các giá trị Khoảng thời gian, tổng thể tích và lưu lượng không cần phải nhập, các giá trị này 
sẽ được cập nhật từ menu ‘Control’ --> ‘Tính toán và cập nhật’ --> ‘Giá trị đổ nước hố đào’ 
(Xem mục 5.3.6). 
 

1.1.7 Xuyên tĩnh 
 
Với loại công trình là xuyên tĩnh hiện trường bạn sẽ nhận được giao diện Hình 14. 
Thiết bị xuyên: Bạn chọn trong hộp chọn, nếu hộp chọn không có thiết bị của bạn, bạn vào  
menu ‘Control’ --> ‘Bảng tham chiếu’ --> ‘Thiết bị xuyên’ để nhập thiết bị xuyên. 
Phương pháp xuyên: Nhập từ bàn phím phương pháp xuyên. 
Chiều sâu: Độ sâu lớn nhất của điểm xuyên, tính bằng m. 
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Ngày thí nghiêm: Ngày làm thí nghiệm xuyên. 
Người thí nghiệm: Họ và tên người thí nghiệm.. 
Muốn xóa số liệu bạn nhấn phím ‘Delete’ sau khi đã xóa hết số liệu ở các giao diên bên phải 
giao diện này. 
 

 

Hình 14. Giao diện nhập số liệu xuyên tĩnh hiện trường 
 

1.1.8 Kết quả xuyên 
 
Với công trình là xuyên bạn sẽ có giao diện nhập kết quả xuyên (Hình 15). 
 
Độ sâu: Độ sâu xuyên được tính bằng m. 
X. là số đọc sức kháng xuyên dưới mũi côn tính bằng kG/cm2. 
Y. là số đọc sức kháng xuyên tổng (cả mũi côn và ma sát) tính bằng kG/cm2. 
Qc Kháng xuyên: Sức kháng mũi xuyên tính bằng kG/cm2. 
Fs Ma sát thanh: Lực ma sát thành hố xuyên tính bằng kG/cm2. 
 Đối với thiết bị xuyên GOUDA, Qc và Fs ban không cần phải nhập, giá trị này được CSDL tự 
động tính toán và cập nhật từ menu ‘Control’ --> ‘Tính toán và cập nhật’ --> ‘Update gia tri 
xuyên Qc và Fs’ (xem mục 5.3.4). 
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Hình 15. Giao diện nhập kết quả xuyên 
 

1.1.9 Điểm khảo sát 
 
Với loại công trình là điểm khảo sát bạn nhận được giao diệân Hình 16 
- Loại điểm khảo sát là loại điểm khảo sát động lực công trình và các điểm lấy mẫu thông 
thường được chọn trong hộp chọn (Điểm khảo sát chỉ thuần tuý lấy mẫu là điểm ‘Bình 
thường’), để thêm miền giá trị cho hộp chọn này bạn chọn menu ‘Control’  ‘Điểm khảo sát 
động lực công trình’ 
- Chiều dai và chiều rộng là kích thước của điểm khảo sát 
- Hình dạng, quy mô phân bố và mô tả là đặc điểm của điểm khảo sát 
- Ngày mô tả được xuất hiện trên giao diện với format ‘dd – mmm – yy’ 
- Người mô tả: Họ và tên người mô tả điểm khảo sát 
  
Để xoá điểm khảo sát nhấn vào nút nhấn ‘Delete’ 
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Hình 16. Giao diện nhập điểm khảo sát động lực công trình 
 

1.1.10 Thạch học 
 
Sau khi nhập xong lỗ khoan bạn mới có thể nhập được thạch học lỗ khoan, khi bạn chọn ngăn 
này bạn sẽ nhận được giao diện như Hình 17. (giao diện thạch học xuyên sẽ có vài điểm khác 
nhau ở các loại công trình là giêng, hố đào và xuyên, thạch học ở công trình xuyên là thạch 
học phân tích từ biểu đồ xuyên, không phải theo mẫu đất). 
Lớp là thứ tự từ trên xuống dưới. 
Mái lớp là chiều sâu từ mặt đất đến mái lớp lấy số dương tính bằng m. Bạn không phải nhập 
cột này mà CSDL sẽ tự động cập nhật cho bạn từ menu ‘Control’ --> ‘Tính toán và cập nhật’ --
> ‘Mái lớp công trình và xếp lớp mẫu cơ lý’ (Hình 18). 
Đáy lớp là chiều sâu từ mặt đất đến đáy lớp lấy số dương tính bằng m. 
Xếp lớp: Bạn xếp theo nguyên tắc phân lớp ‘kiểu thạch học địa tầng nguồn gốc’ bạn không 
nên xếp tại đây, CSDL sẽ cung cấp công cụ tự động xếp lớp ở menu ‘Control’  --> ‘Tính toán 
và cập nhật’ --> ‘Xếp lớp thạch học nguồn gốc lỗ khoan, hố đào’ (Hình 19) và xem thêm mục 
77. 
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Hình 17. Giao diện nhập thạch học lỗ khoan 

 

Hình 18. Submenu Mái lớp công trình và xếp lớp mẫu cơ lý 
 
Thạch học bạn phải chọn trong danh sách, các mã ở đây sẽ được các chương trình phụ trợ vẽ 
bản đồ cột địa tầng lỗ khoan và phiếu lỗ khoan sử dụng để trải ký hiệu thạch học. 
Nguồn gốc: Bạn chọn trong danh sách, nếu thiếu bạn chọn menu ‘Control’ --> ‘Bảng tham 
chiêu’ --> ‘Nguồn gốc thạch học’ và thêm nguồn gốc mới. 
Tầng bạn cũng phải chọn trong danh sách (Nếu không có trong danh sách bạn chọn trong 
‘Control’ để thêm vào nhưng phải phù hợp với miền giá trị mà loại số liệu đòi hỏi). 
Muốn xóa bạn đánh dấu và bấm phím ‘Delete’ trên bàn phím. 
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Hình 19. Sub-menu Xếp lớp thạch học nguồn gốc lỗ khoan, hố đào 
 

 

Hình 20. Sub-menu Nguồn gốc thạch học 
 

1.1.11 Mẫu cơ lý 
 
 Đối với loại công trình là lỗ khoan, hố đào sẽ xuất hiện giao diện mẫu cơ lý ở Hình 21. 
Số hiệu mẫu: Số hiệu của mẫu phân tích cơ lý . 
Loại mẫu: Bạn chọn một trong hai loại hoặc là mẫu đất hoặc mẫu đá. 
Xếp lớp: Ô này bạn không phải nhập nà được cập nhật sau khi bạn đã xếp lớp ở giao diện 
thạch học. Để cập nhật bạn chọn ở menu ‘Control’ --> ‘Tính toán và cập nhật’ --> ‘Mái lớp lỗ 
khoan và xếp lớp mẫu cơ lý’. 
Từ: là độ sâu bắt đầu lấy mẫu. 
Đến: Bạn không cần phải nhập, chỉ cần nhấn vào nút nhân ‘Update độ sâu đến’ sau khi đã 
nhập xong độ sâu từ, CSDL sẽ mặc định mỗi mẫu cơ lý chuẩn có độ dài là 20cm.  
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Hình 21. Giao diện nhập mẫu cơ lý của lỗ khoan  
 
Thạch học bạn chọn trong hộp chọn. 
Màu sác và trạng thái bạn nhập ntheo kết quả phân tích trong phòng thí nghiêm, nếu không 
có sẵn để chọn nan nhập trực tiếp từ bàn phím. 
Phòng thí nghiệm: Tên phòng thí nghiệm phân tích cơ ly và mẫu nước, nếu không có trong 
hộp chọn, bạn nhập thêm từ menu ‘Control’ --> ‘Bảng tham chiếu’ --> ‘Phòng thí nghiệm’ 
(Hình 23). 
Muốn xóa bạn đánh dấu và bấm phím ‘Delete’ trên bàn phím. 
 

1.1.12 Mẫu nước 
 
Giao diện này (Hình 22) chỉ xuất hiện khi loại công trình là lỗ khoan, giếng, hố đào. Mỗi loại  
có thể lấy nhiều mẫu. Mỗi mẫu phải có số hiệu mẫu và phân loại mẫu theo các mục đích 
nghiên cứu. 
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Hình 22. Giao diện nhập mẫu nước giếng 
 
Số hiệu mẫu: Trong CSDL các số hiệu mẫu không trùng nhau. 
Loại mẫu: Bạn chọn trong danh sách, mỗi loại mẫu, EGeoBase sẽ xuất hiện các giao diện 
nhập chi tiết mẫu nước khác. Nếu mẫu là tổng hợp, EGeoBase sẽ xuất hiện đầy đủ các giao 
diện nhập. 
Mẫu chính: Mỗi loại mẫu bạn xác định một mẫu chính đây là mẫu phân tích đầy đủ và dùng 
để thể hiện trong các tính toán và đánh giá về chất lượng nước, các mẫu còn lại là các mẫu 
tham khảo mục đích xác định sự biến đổi chất lượng nước theo thời gian. 
Ngày lấy mẫu và ngày phân tích sẽ xuất hiên kiểu (dd-mmm-yy), ngày lấy mẫu rất quan trọng 
bạn phải nhập số liệu này để có thể theo dõi sự biến đổi thành phần của nước theo thời gian. 
Độ sâu lấy mẫu: Là độ sâu từ mặt đất tới vị trí lấy mẫu tính bằng m có giá trị dương.  
Cơ quan phân tích: Bạn chọn theo danh sách, nếu trong danh sách không có tên cơ quan 
phân tích bạn sẽ vào menu ‘Control’ --> ‘Bảng tham chiếu’ --> ‘Phòng thí nghiệm’ (Hình 23). 
EGeoBase sẽ đưa ra cho bạn 1 bảng (Hình 24) cho phép bạn thêm vào tên cơ quan phân 
tích. 
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Hình 23. Sub-menu Phòng thí nghiệm 
 

 

Hình 24. Bảng thêm và sửa chữa cơ quan phân tích mẫu nước 
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1.1.13 SPT 
 
Nếu loại công trình là lỗ khoan sẽ có giao diện ‘SPT’ xuất hiện (Hình 25) cho phép bạn nhập 
số liệu thí nghiêmj xuyên tiêu chuẩn (SPT). 
 

 

Hình 25. Giao diên nhập số liệu SPT 
 
Từ: Độ sâu bắt đầu thí nghiệm SPT. 
Đến: Độ sâu kết thúc thí nghiệm SPT, bạn không thể nhập được số liệu này, số liệu này có 
được khi bạn nhấn phím ‘Update đô sâu đến’ sau khi đã nhập số liệu ‘Từ’. CSDL sẽ tự động 
cập nhật độ dài của thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn là 45cm. 
Sb 15cm đầu, giữa, cuối là số búa thí nghiệm ở mỗi 15cm. 
Ghi chú: Ghi những đặc điểm của đoạn thí nghiệm. 
Muốn xóa số liệu bạn đánh dấu và nhấn phím ‘Delete’ trên bàn phím. 
 

1.1.14 Cắt cánh 
 
Nếu loại công trình là lỗ khoan sẽ có giao diện ‘Cắt cánh’ xuất hiện (Hình 26) cho phép bạn 
nhập số liệu thí nghiệm cắt  cánh hiện trường. Trên giao diện này bạn chỉ phải nhập độ sâu 
bắt đầu cắt cánh, mã thiết bị, số đọc trên đồng hồ khi mẫu còn nguyên dạng và khi đã biï phá 
huỷ, các số liệu khác được CSDL tính toán dụa vào các thông số của ‘mã thiết bị’. 
 
Đế thêm vào một mã thiết bị bạn chon menu ‘Control’ --> ‘Bảng tham chiếu’ --> ‘Thiết bị cắt 
cánh’ (Hình 27) và bạn sẽ có bảng thiết bị  cắt cánh (Hình 28). Với mỗi sụ thay đổi hệ số vòng 
lực khi chuẩn máy bạn phải cập nhật thêm mã thiết bị mới. 
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Hình 26. Giao diên nhập số liệu thí nghiệm cắt cánh hiện trường 
 

 

Hình 27. Sub-menu Thiết bị cắt cánh 
 

 

Hình 28. Bảng thiết bị cắt cánh 
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Các giá trị  bị mờ trong giao diện nhập sẽ được tự động tính toán và cập nhật khi bạn chọn 
sub-menu trên Hình 29, Bạn cần cập nhật các giá trị này trước khi xuất số liệu cắt cánh. Trên 
giao diện ‘Update giá trị cắt cánh’ xuất hiện (Hình 30), bạn chonï lỗ khoan sau đó nhấp nút 
‘Update’. 

 

Hình 29. Sub-menu Giá trị cắt cánh 
 

 

Hình 30. Giao diện Update giá trị cắt cánh 
 
Muốn xóa số liệu bạn đánh dấu và nhấn phím ‘Delete’ trên bàn phím. 
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1.2 Mẫu cơ lý chi tiết 

 
Để nhập các chỉ tiêu cơ lý mẫu đất và mẫu đá, bạn chọn sub-menu ‘Mẫu cơ lý chi tiết’ và 
nhận được giao diện Hình 31. Ở giao diện này cho phép bạn sửa chữa và nhập mới các chỉ 
tiêu cơ lý. 
Hai hộp màu vàng ‘Điểm lấy mẫu’ và ‘Số hiệu mẫu’ cho phép bạn chọn mẫu cần nhập hoặc 
sửa chữa.  
 

 

Hình 31. Giao diện sửa chữa số hiệu mẫu và nhập chi tiết các chỉ tiêu cơ lý đất đá 
 

1.2.1 Số hiệu mẫu: 
 
Số hiệu mẫu sẽ xuất hiên các số liệu được nhập từ giao diện Hình 21. Ở đây bạn chỉ  có thể 
sửa chữa số liệu cho số hiệu mẫu mà không được thêm mới số hiệu mẫu. Giao diện này có 2 
chọn lựa.  
 
- ‘Nhập toàn bộ sô liệu mới’ Khi chọn chọn lựa này và nhấn OK CSDL cho phép bạn nhập 
toàn bộ cả số liệu phân tích và số liệu tính toán và tùy theo mẫu là mẫu đất hay mẫu đá mà 
CSDL sẽ cho bạn nhập các loại giá trị nào và ở ngăn nào. 
- ‘Chỉ nhập số liệu phân tích’ Khi chọn chọn lựa này và nhấn OK, đối với các mẫu đất bạn chỉ 
có thể nhập các số liệu phân tích, các số liệu tính toán sẽ được CSDL tự động tính toán và 
cập nhật từ menu ‘Control’ --> ‘Tính toán và cập nhật’ --> ‘Chỉ tiêu cơ lý tính toán mẫu đất’ 
(Xem 5.3). 
Nút nhấn ‘Delete’ để xóa mẫu, Nút này chỉ có giá trị khi các số liệu trong các ngăn bên phải 
ngăn ‘Số hiệu mẫu’ đã được xóa. 
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Nút nhấn ‘About’ hướng dẫn sơ lựợc cách dùng giao diện. 
 

1.2.2 Độ hạt 
 
Để nhập độ hạt bạn chọn ngăn ‘Độ hạt’ và bạn nhận được giao diện như ở Hình 32. 
 
 

 

Hình 32. Giao diện nhập độ hạt của mẫu 
 
Trong giao diện này bạn chỉ phải nhập duy nhất ở cột giá trị, theo các chỉ tiêu ở cột ‘Chỉ tiêu’, 
cột thư tự cho phép bạn ‘Sort’ để có thể nhập độ hạt từ thô đến mịn hay ngược lại. 
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1.2.3 Cắt và nén 
 
Để nhập cắt và nén bạn chon các tab tương ứng và bạn nhận được giao diện Hình 33. 
 

 

Hình 33. Giao diện nhập số liệu cắt trực tiếp trong phòng thí nghiệm 
 
Trong giao diện này bạn chỉ nhập ở cột giá trị theo các chỉ tiêu ở cột chỉ tiêu. Nếu ở vùng 
nghiên cứu có một sô cấp áp lực không sử dụng bạn có thể vào menu ‘Control’ --> ‘Bảng 
tham chiêu’ --> ‘Chỉ tiêu cơ lý’ bạn sẽ nhận được một bảng tham chiêu (Hình 34), bạn có thể 
tắt ở cột ‘Active’ (Ví dụ MaChiTieu C05). 
 

 

Hình 34. Bảng tham chiếu các chỉ tiêu cơ lý đất đá 
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1.2.4 Tổng hợp 
 
Để nhập các chỉ tiêu cơ bản bạn chọn ngăn ‘Tổng hợp’ và nhận được giao diện Hình 35. 
 

 

Hình 35. Giao diện nhập các chỉ tiêu cơ lý cơ bản 
 
Trong giao diện này cột ‘GT Text’ để bạn nhập giá trị không phải là số như góc ma sát trong. 
Đối  với góc ma sát trong bạn nhập theo định dạng ‘ddopp’ (Vi dụ 05o42). 
 
Chú ý: Các giao diện nhập chi tiết mẫu cơ lý bạn không phải xóa các dòng không có số liệu 
CSDL sẽ tự động xóa cho bạn khi đóng giao diện. 
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1.3 Mẫu nước chi tiết 
 

1.3.1 Số hiệu mẫu. 
 
Sau khi chọn sub-menu ‘Mẫu nước chi tiết’, bạn sẽ nhận được giao diện ở Hình 36, giao diện 
này cho phép bạn sửa chữa và xóa số hiệu mẫu được nhập trong giao diện Hình 22. Trên giao 
diện này có 2 hộp màu vàng cho phép bạn chọn ‘điểm lấy mẫu’ và ‘số hiệu mẫu’ trong 
EGeoBase. Phía dưới có 2 hộp: 
Tên mẫu: Bạn đã nhập trong Hình 22, bạn không nhập mới trong giao diện này, ở đây bạn 
được phép sửa chữa và xóa bỏ nhưng phải xóa từ trong ra ngoài. Tùy thuộc vào ‘loại mẫu’ mà 
các ngăn nhập liệu trong giao diện này khác nhau. Có hai nút nhấn ‘Delete’ để xóa bỏ mẫu và 
‘About’ để hướng dẫn sử dụng giao diện. 
Số liệu chi tiết: có 2 chọn lựa, nếu bạn muốn sửa chữa thì chọn ngay vào ngăn cần sửa số 
liệu hoặc chọn ‘sửa chữa số liệu’ rồi nhấn ‘OK’, nếu bạn muốn nhập mới hoặc thêm số liệu thì 
chọn ‘Nhập mới’ rồi nhấn ‘OK” 
 

 

Hình 36. Giao diện sửa chữa số hiệu mẫu và nhập chi tiết thành phần mẫu. 
 
Khi bạn chọn nhập mới EGeoBase chuẩn bị sẵn cho bạn các hàng trắng với các thành phần 
cần nhập, bạn có thể sửa được các thành phần cần nhập này bằng cách chọn menu ‘Control’ 
--> ’Bảng tham chiếu’ --> ‘Thành phần mẫu nước’ như ở Hình 37, và kết quả chỉ ra như trong 
Hình 38. 
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Hình 37. Chọn thay đổi thành phần mẫu nước 
 

 

Hình 38. Thay đổi nội dung thành phần mẫu nhập trong EGeoBase 
 
Bạn không được xóa bất kỳ một hàng nào trong bảng này sẽ có thể bị mất số liệu trong 
EGeoBase. Những số liệu không cần nhập bạn xóa chữ ‘A’ trong cột ‘status_flag’, thành phần 
muốn thêm bạn phải thêm hàng mới trong bảng này. 
Mã hóa học: Là mã các thành phần phân tích bạnï có thể bạn tự đặt thêm sao cho không được 
trùng. 
Công thức: Là ký hiệu của thành phần đó. 
Đơn vị chuẩn: Là đơn vị chính thường dùng thành phần đó  
Phân loại: Có 3 loại chính là VL (vật lý), HH (hóa học) và NB (nhiễm bẩn). 
Thứ tự 1 và 2. Là tiện ích cho bạn sort để dễ dàng nhập số liệu, bạn có thể thay đổi để khi 
nhập được dễ dàng. 



31 
 

1.3.2 Vật lý 
 
Trong giao diện này (Hình 39), bạn chỉ phải nhập hoặc giá trị không phải là số ‘Giá trị text’ cho 
các thành phần như màu, mùi, vị, hoặc giá trị số ở cột ‘Giá trị’ với đơn vị ở cột đơn vị.  
Hai cột thứ tự cho phép bạn sắp xếp thứ tự các thành phần cần nhập để nhập cho nhanh, 
bằng cách nhấp phím phải chuột và chọn ‘sort...’. 
 

 

Hình 39. Giao diện nhập thành phần vật lý mẫu nước 
 

1.3.3 Hóa hoc. 
 
Nếu mẫu là mẫu hóa lý hay tổng hợp, khi bạn chọn sang ngăn ‘Hóa học’ bạn sẽ nhận được 
giao diện như Hình 40.. 
Trong giao diện này bạn phải nhập các thành phần hóa học với đơn vi ở cột đơn vị, bạn phải 
đổi đơn vị cho đúng rồi nhập vào giao diện này. 
Nút nhấn ‘KTCân bằng’: Dùng để kiểm tra sự cân bằng giữa Cation (ion dương) và Anion (Ion 
âm). Trong tự nhiên thành phần hóa học của nước, các ion âm và dương phải ở trạng thái cân 
bằng ion. Số liệu phân tích thành phần hóa học nước EGeoBase sẽ tính toán sự cân bằng ion 
và tính toán tỷ lệ cân bằng, các mẫu hóa lý có tỷ lệ cân bằng lớn là không đạt chất lượng do 
một số nguyên nhân sau. 

- Không phân tích đủ các thành phần. 
- Phân tích đủ các thành phần nhưng thiếu tin cậy. 
- Nhầm lẫn trong quá trình nhập liệu. 
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Nút nhấn ‘Tinh TDS’ dùng để tính TDS để nhập vào EGeoBase. 
  TDS = Tổng Cation + Tổng Anion + SiO2 - ½(HCO3-). 
 

 

Hình 40. Giao diện nhập thành phần hóa học mẫu nước 
 

1.3.4 Vi sinh, vi lượng 
 
Đối với loại mẫu là ‘Tổng hợp’ hay ‘Vi luợng’ bạn chọn tab ‘Vi sinh, Vi lượng’ sẽ nhận được 
giao diện như ở Hình 41. Đây là các thành phần vi lượng và vi sinh trong mẫu nước. Bạn phải 
đổi đơn vị cho phù hợp với cột đơn vị để nhập vào EGeoBase. 
 
Chú ý: Các dòng không có giá trị bạn không phải xóa, sau khi đóng giao diện, EGeoBase tự 
động xóa bỏ các dòng không có giá trị. 
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Hình 41. Giao diện nhập các thành phần vi lượng và vi sinh 
 

1.4 Nhập đề án nghiên cứu 
 

1.4.1 Thông tin đề án 
 
Giao diện có hộp chọn màu vàng ‘Tìm đề án’ đê xem các thông tin của đề án đã tồn tại trong 
CSDL. Để nhập đề án mới bạn nhấn nút ‘New’  
 
+ Mã đề án: Mỗi đề án nhập mới bạn đặt cho một mã, EGeoBase không cho phép bạn nhập 
trùng mã đề án. 
+ Tên đề án: Là tên pháp định của đề án theo quyết định. 
+ Cấp ký quyết định: Cấp quản lý cao nhất ký quyết định thành lập đề án. 
+ Ngày ký quyết định: Ngày ghi trong quyết định thành lập đề án. 
+ Ngày kết thúc: Ngày ghi trong quyết định phê chuẩn báo cáo đề án. 
+ Chủ nhiệm đề án: Tên của chủ nhiệm đề án, chịu trách nhiệm của báo cáo đề án. 
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Hình 42. Giao diện nhập thông tin của đề án nghiên cứu. 
 

1.4.2 Nhập kiểu thạch học địa tầng nguồn gốc 
 
Giao diện này bạn nhập với một mục đích duy nhất để tiện cho xuất số liệu các chỉ tiêu cơ lý 
của đất đá trong từng kiểu thạch học. Chọn ngăn ‘Kiểu thạch học nguồân gốc’, bạn được giao 
diện ở Hình 43. 

 

Hình 43. Giao diên nhập tên kiểu thạch học địa tầng nguồn gốc 
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Số liệu trong giao diện này có một số cột mờ đi không cho phép ban thay đổi, các số liệu này 
được tạo ra tự động khi bạn xếp lớp của các lớp tnạch học ở lỗ khoan và hố đào ở menu 
‘Control’ --> ‘Tính toán và cập nhật’ --> ‘Xếp lớp thạch học nguồn gốc lỗ khoan, hố đao’ (xem 
mục 5.3), CSDL sẽ tự động nhập số liệu ở các cột Lớp, Tầng. Nguồn gốc, Thạch học vào giao 
diện này, bạn sẽ đặt tên cho các phức hệ để dễ dàng nhận biết khi xuất số liệu cơ lý của các 
phức hệ địa tầng nguồn gốc.ở menu ‘Output’ --> ’Kết quả cơ lý kiểu thạch học nguồn gốc’. 
 

2 Import 
 
Dùng để nhập số liệu vào EGeoBase tự động, dưới menu Import có các sub-menu như Hình 
44. 
 

 

Hình 44. Menu Import 
 

2.1 Chỉ tiêu cơ lý 
 
Khi chọn sub-menu ‘Chỉ tiêu cơ lý’ bạn sẽ nhận được giao diện Hình 45. 

 

Hình 45. Giao diện Import số liêu các chỉ tiêu cơ lý đất đá 
 
Sau khi gửi mẫu phân tích, phòng thí nghiệm sẽ trả kết quả phân tích các chỉ tiêu cơ lý đất đá 
của các mẫu, thường dưới dạng file số liệu là các bảng tính Excel. Để import đươc các giá trị 
từ các file này bạn phải chuẩn bi theo các bước sau: 
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Bước 1: Chèn thêm 1 hàng trên cùng của phần số liệu kết quả phân tích, để làm tên trường 
mới, nhập vào hàng này ở cột tên công trình bằng ‘TENCT’ và cột số hiệu mẫu bằng ‘SHM’ 
(Hình 46) còn các cột khác thay thế với các mã chỉ tiêu cơ lý tương ứng, mã cơ lý được tìm 
theo chỉ dẫn từ menu ‘Control’ --> ‘Bảng tham chiếu’ --> ‘Chỉ tiêu cơ lý’ trên hình (Hình 47). 
 

 

Hình 46. Kết quả sau khi chèn thêm hàng 7 và nhập tên trường tương ứng 
 

 

Hình 47. Tìm mã chỉ tiêu cơ lý trong CSDL 
 
Bước 2: Copy toàn bộ từ ô chưa TENCT (ô B7) đến cuối cùng trong số các ô có mã chỉ tiêu cơ 
lý được thay thế ở hàng 7 sang sheet khác và save sang dạng *.csv (Hình 48) 
 
Bước 3. Chọn menu Import --> Chỉ tiêu cơ lý giao diên Hình 45 xuất hiện, nhấn phím import và 
chọn file *.csv mà bạn vừa xuất từ Excel, nếu số hiệu mẫu bạn đã nhập vào CSDL thì chi tiết 
các chỉ tiêu cơ lý của mẫu trong file sẽ được import vào CSDL. 
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Bạn có thể tham khảo file mẫu X:\Data\EGeoBase\Sample\Colymau.xls. 
 

 

Hình 48. Save file các chỉ tiêu cơ lý mẫu sang dang *.csv. 
 

2.2 Đổ nước thí nghiệm 
 
Khi chọn sub-menu ‘Đổ nước thí nghiệm’ bạn sẽ nhận được giao diện Hình 49. 

 

Hình 49. Giao diện đổ nước thí nghiệm hố đào 
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Bước 1: Để có file import số liệu đổ nước thí nghiệm hố đào bạn cần có file mẫu 
X:\Data\EGeoBase\Sample\DoNuocThiNghiem.xls, bạn giữ lại hàng đầu tiên (hàng 1) và thay 
nội dung mới và save sang 1 trong 3 dạng file *.xls, *.txt, *.csv. 
 
Bước 2: Khi đã có file để import, trên Hình 49, bạn chọn phương pháp đổ nước thí nghiệm. 
(Nếu phương pháp thí nghiệm bạn cần nhập không có trong hộp chọn, bạn có thể nhập từ 
bàn phím). Sau đó bạn nhấn import và chọn tên file, số liệu trong file sẽ import vào CSDL. 
 

2.3 Xuyên tĩnh 
 
Khi chọn sub-menu ‘Xuyên tĩnh’ bạn nhận được giao diện Hình 50. 

 

Hình 50. Menu Import số liệu Xuyên tĩnh 
 
Buớc 1: Để import được số liệu xuyên tĩnh bạn cần có 1 file số liệu như  file X:\Data\ 
EGeoBase\Sample\XuyenTinh.xls. Bạn sử dụng file này giữ lại hàng 1 và nhập số liệu vào 
các cột tương ứng sau đó bạn save sang 1 trong 3 dang file *.xls, *.txt, *.csv.. 
 
Bước 2: Trên giao diện Hình 50 bạn chọn thiết bị và phương pháp xuyên sau đó nhấn phím 
‘Import’ và chọn file số liệu tương ứng. Số liệu trên file bạn chọn sẽ được import vào CSDL.. 
 

2.4 Import EGeoBase 
 
Chọn menu này bạn sẽ nhận được giao diện trên Hình 51, dùng trong trường hợp copy số liệu 
từ EGeoBase này sang EGeoBase khác, bằng việc chọn các loại số liệu (nút radio) và nhấn 
phím ‘Import’. Với mỗi loại số liệu các file số liệu tương ứng sẽ xuất hiện trong cửa số ‘Open 
file’. Các file này được xuất ra từ EGeoBase trong menu ‘Export’ --> ‘Export EGeoBase’.(xem 
mục 4.12). 
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Hình 51. Giao diện Import EGeoBase 
 

 
3 Output 

 
Dùng để xuất dữ liệu dưới biểu bảng và đồ thị Hình 52. 
 

 

Hình 52. Sub-menu của menu Output 
 

3.1 Phiếu mô tả giếng 
 
Chọn sub-menu này bạn nhận được giao diện như Hình 53. 
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Hình 53. Giao diện phiếu mô tả giếng 
 
Đề án: Bạn chọn đề án đang nghiên cứu, khi chọn xong thĩ các giếng đào trong đề án bạn 
chọn sẽ xuất hiện trong hộp tên giếng. Nếu bạn không muốn chọn giếng theo đề án, bạn có 
thể chọn theo file text mà bạn xuất từ MapInfo khi đó các tên file trong file text bạn chọn sẽ 
xuất hiện trong hộp tên giếng. 
Tên giếng: Các giếng đào bạn muốn xuất số liệu ra phiếu. 
Nhấn nút ‘Preview’ bạn sẽ có một phiếu giếng đào xuất hiện Hình 54, khi đó nút nhấn 
‘Preview’ chuyển thành nút ‘Print’ và bạn nhấn vào để in phiếu mô tả giếng.. 
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Hình 54. Phiếu mô tả giếng 
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3.2 Kết quả phân tích thành phần nước 
 

 

Hình 55. Giao diện kết quả phân tích mẫu nước 
 
Điểm lấy mẫu: là tên công trình mà bạn lấy mẫu 
Số hiệu mẫu: Chỉ các mẫu hóa lý và tổng hợp mới xuất hiện trong hộp để chọn 
Preview: Để xem kết quả trên màn hình như Hình 56, Tùy theo các thành phần hóa học được 
phân tích, nếu phân tích đầy đủ các cation và anion bạn sẽ chọn là Mẫu phân tích đầy đủ 
thành phần sẽ tự động tính tỷ lệ phần trăm các ion tan trong nước, viết công thức Cuốc lốp và 
tên nước. Để viết được công thức Cuốc Lốp bạn cần phải cài đặt font Kurlop trong thư mục 
Font. Nếu mẫu chỉ phân tích một vài thành phần thì bạn chọn mẫu không phân tích đầy đủ 
thành phần.  
 
Đánh giá độ ăn mòn bê tôn tính theo công thức 

- Ăn mòn Axit khi pH nhỏ hơn 5 
- Ăn mòn rửa lũa khi HCO3 nhỏ hơn 2 mgđl/l 
- Ăn mòn carbonic khi CO2 xâm thực lớn hơn 3mg/l 
- Ăn mòn Sulfat khi SO4 lớn hơn 250ng/l 

 
Print: Cho phép bạn chọn để in khi kết quả đã hiện trên màn hình. Chỉ sau khi Hình 55 xuất 
hiện trên màn hình nút nhấn Print mới sáng lên khi đó bạn mới có thể in được. 
Cancel: Để đóng giao diện 
Chú ý: Bạn phải xác định default máy in A4 trước khi nhấn preview 
Trong kết quả phân tích mẫu nước các giá trị như mgdl/l, %mgdl/l của các ion cũng như công 
thức Cuôc-lốp và tên gọi nước được EGeoBase tự động tính toán và đựa vào, bạn không phải 
nhập các giá trị này. 
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Hình 56. Kết quả phân tích thành phần nước 
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3.3 Kết quả đổ nước thí nghiệm hố đào 

 
Với chọn lựa sub menu ‘Kết quả đổ nước hố đào’ bạn nhận được giao diện Hình 57, Sau khi 
bạn chọn tên hố đào, bạn sẽ có 3 chọn lựa để xuất số liệu: 
- Bảng số liệu bạn nhân được kết quả trên Hình 58 bạn có thể xuất số liệu sang Excel. 
- Kết quả đổ nước thí nghiệm hố đào, với chọn lựa này nút nhấn ‘OK’ sẽ chuyển thành 
‘Preview’ khi nhấn bạn sẽ có kết quả dạng báo cáo xuất hiện trên màn hình Hình 59 và nút 
nhân ‘Preview’ sẽ chuyển thành ‘Print’ cho phép bạn in báo cáo kết quả  
- Đồ thị quan hệ V và t là đồ thị quan hệ giữa thời gian tích luỹ (phút) với tổng thể tích nước đổâ 
trong hố đào (lít). Khi nhấn ‘Preview’ bạn nhận được kết quả (Hình 60). 

 

Hình 57. Giao diện xuất số liệu kết quả đổ nước hố đào 
 

 

Hình 58. Bảng số liệu kết quả thí nghiệm đổ nước hố đào 
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Hình 59. Kết quả đổ nước thí nghiệm hố đào 
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Hình 60. Đồ thị quan hệ giữa V và t 
 

3.4 Kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh 
 
Cũng như giao diện ‘Đổ nước thí nghiệm hố đào’ Hình 57, Giao diện ‘Kết quả xuyên tĩnh’ cũng 
có 3 chọn lựa Hình 61  
- Bảng số liệu cho kết quả dạng bảng Hình 62. 
- Kết quả xuyên tĩnh hiện trường cho kết quả dạng báo cáo Hình 63. 
- Đồ thị quan hệ Qc (Sức kháng thành) Fs (Sức ma sát thành) với chiều sâu Hình 64. 
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Hình 61. Giao diện kết quả xuyên tĩnh 

 

Hình 62. Bảng số liệu xuyên tĩnh 
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Hình 63. Kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh 
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Hình 64. Biểu đồ Qc và Fs theo chiều sâu 
 

3.5 Kết quả thí nghiệm cắt cánh 
 
Sau khi bạn nhập số liệu cắt cánh hiện trường trong giao diện Hình 26 bạn phải vào menu 
‘Control’ --> ‘Update giá trị cắt cánh’ để CSDL tinh toán các lực cắt,ø cường độ kháng nén và 
độ nhạy dựa vào mã thiết bị cắt cánh (xem mục 5.3.7)  sau đó chọn sub-menu này để in ‘Kết 
quả thí nghiệm cắt cánh’. Khi chọn sub-menu này bạn sẽ nhận được giao diện Hình 65. 

 

Hình 65. Giao diện kết quả thí nghiệm cắt cánh 
 
Sau khi bạn chọn tên lỗ khoan, người thành lập,ø người kiểm tra và nhấn phím ‘Preview’ bạn sẽ 
nhận đưọc kết quả trên Hình 66. Lúc này nút ‘Preview’ sẽ chuyển thành ‘Print’ cho phép bạn 
in kết quả. Kết quả này là trang sau của phiếu lỗ khoan và đồ thị cắt cánh. 
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Hình 66. Kết quả thí nghiệm cắt cánh hiện trường 
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3.6 Biểu đồ thí nghiệm đất 
 
Chọn sub-menu này bạn nhận được giao diện  Hình 67. 
 

  

Hình 67. Giao diện biểu đồ thí nghiệm đất 

 

Hình 68. Biểu đồ thí nghiệm mẫu đất 
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Trên giao diện này, bạn chon số hiệu mẫu đất mà bạn muốn vẽ ‘Biểu đồ thí nghiệm mẫu đất’, 
sau khi bạn nhấn nút ‘Preview’ bạn sẽ nhận được ‘Biểu đồ thí nghiệm mẫu đất’ (Hình 68). Sau 
khi ‘Biểu đồ thí nghiệm mẫu đất’ xuất hiện trên màn hình, nút nhấn ‘Preview’ sẽ chuyển rhành 
nút ‘Print’ khi bạn nhấn nút ‘Print’ bạn sẽ in được biểu đồ này. 
 

3.7 Kết quả cơ lý lỗ khoan 
 
Chọn sub-menu này bạn sẽ nhận được giao diện Hình 69. 

 

Hình 69. Giao diện chỉ tiêu cơ lý lõ khoan 
 
Ở giao diện này đối với mẫu đất sau khi bạn chọn mẫu và nhấn phím ‘OK’, một bảng số liệu 
các chỉ tiêu cơ lý đất xuất hiện, bạn xuất bảng số liệu này sang Excel sau đó Copy và Paste 
giá trị vào file X:\EGeoBase\Template\RP_ChiTieuCoLyDatLoKhoan.xls để in. 
 
Đối với mẫu đá ở giao diện này, chọn lựa ‘Báo cáo chỉ tiêu cơ lý lỗ khoan’ sáng lên cho phép 
bạn chọn, khi bạn chon nút nhấn ‘OK’ sẽ chuyển thành ‘Preview’ khi bạn nhấn vào ‘Preview’  
bao cáo sẽ xuất hiện trên màn hình và nút nhấn ‘Preview’ chuyển thành ‘Print’ cho phép bạn 
nhấn để in trực tiếp từ giao diện này Hình 70. 
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Hình 70. Kết quả phân tích mẫu đá lỗ khoan 
 

3.8 Kết quả cơ lý kiểu thạch học địa tầng nguồn gốc 
 
Chọn sub-menu này bạn nhận được giao diện Hình 71. 

 

Hình 71. Giao diện Các chỉ tiêu cơ lý kiểu thạch học địa tầng nguồn gốc 
 
Sau khi bạn chọn Đề án, Loại mẫu,ø Kiểu thạch học và nhấn nút ‘OK’ kết quả bạn nhận được 
bảng số liệu trên Hình 72. 
 
Bạn chuyển số liệu sang Excel và tiếp tục xử lý. 
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Hình 72. Một phần bảng số liệu các chỉ tiêu cơ lý của kiểu thạch học 
 

3.9 Hóa học nước tổng hợp 
 
Chon sub-menu này bạn nhận được giao diện Hình 73. 

 

Hình 73. Giao diện tổng hợp hóa học nước 
 
Giao diện này giup bạn thành lập các bảng kết quả phân tích thành phần hóa học nước mẫu, 
Với giếng có nhiều mẫu thì mẫu chính sẽ có giá trị là ‘yes’ ở cột mẫu chính. Bạn đánh dấu 
mẫu bạn chọn và nhấn ‘OK’. Kết quả sẽ đượ thể hiện trên Hình 74. 
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Hình 74. Một phần bảng kết quả phân tích thành phần hóa học nước  

 
Trong bảng này mỗi mẫu được thể hiện trên 3 dòng. 
Dòng 1. Kết quả thành phần hóa tính bằng mg/l và ngày lấy mẫu. 
Dòng 2. Kết quả thành phần hóa tính bằng mgđl/l, tính chất vật lý và ngày phân tích. 
Dòng 3: Kết quả phần trăm mgđl/l. 
 
Muốn chuyển số liệu sang Excel bạn đánh dấu toàn bộ bảng và chọn menu ‘Export’ -> ‘Xuất 
bảng số liệu sang Excel’. 
 

4 Export. 
 

Menu Export có các sub-menu như Hình 75. 
 

 

Hình 75. Sub-menu của menu Export 
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4.1 Vị trí công trình trên bản đồ 
 
Mục đích là đưa các vị trí công trình trong EGeoBase lên trên bản đồ, trong các trường hợp vẽ 
mặt cắt, liên kết EGeoBase với bản đồ, thành lập các bản đồ chuyên đề… 
 
Với sub-menu này bạn nhận được giao diện Hình 76. Giao diện gồm 2 phần 
Sô liệu vào: Gồm 3 hộp chọn lựa. 
- Hệ tọa độ: Là chọn lựa cho số liệu xuất ra, khi chọn ‘Hệ tọa đo’ä chỉ có các công trình thuộc 
‘Hệ tọa độ’ đó mới xuất hiện ở hộp ‘Tên công trình’. 
- Đề án: Mặc định là tất cả các đề án , bạn có thể chọn lựa theo từng đề án  
- Loại công trình: Mặc định là tất cả các công trình, bạn có thể chọn theo từng loại công trình 
nghiên cứu 
 
Với 3 hộp chọn trên kết quả được xuất hiện trong hộp ‘Tên công trình’, bạn muốn xuất số liệu 
của công trình nào thì đánh dấu vào công trình đó, kết quả các lỗ khoan được chọn xuất hiện 
ở hộp công trình chọn. 
 
Số liệu ra: Có 3 chọn lựa cho việc xuất số liệu theo ‘Options’. 
 

 

Hình 76. Giao diện xuất vị trí các công trình ra bản đồ 
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Giao diện này chỉ làm việc với các công trình có tọa độ XY, Bạn phải nhập vào EGeoBase tọa 
độ của các công trình để thể hiện các giá trị trong EGeoBase lên trên bản đồ. 
 

4.1.1 Xuất số liệu dạng bảng ra màn hình 
 
Với chọn lựa này cho phép ta xem trước số liệu về tọa độ của công trình, bạn có thể đưa số 
liệu sang Excel hoặc trao đổi với các phần mềm khác. 
 
Sau khi nhấn ‘OK’ bạn có thể nhận được bảng số liệu như Hình 77. 

 

Hình 77. Bảng số liệu tọa độ các công trình 
 

4.1.2 Xuất số liệu sang MapInfo dạng mif file 
 
Đây là chọn lựa quan trọng nhất của giao diện này, sau khi chọn và nhấn ‘OK’ EGeoBase sẽ 
tự động xuất số liệu trong EGeoBase ra dang file *.mif và *.mid, đây là định dạng chuẩn của 
MapInfo, khi bạn import file này vào MapInfo nó có tên lỗ khoan là trường khóa giúp cho bạn 
liên kết với các số liệu trong EGeoBase. Khi bạn chọn ‘OK’ với chọn lựa là mọi công trình 
EGeoBase xuất file với mặc định là ‘test.mif’, nếu chọn lựa là từng loại công trình và theo đề 
án thì mặc định file là ‘Mã đề án’ và ‘Loại công trinh’ (ví dụ RGTN_LK.mif), bạn phải xác định 
thư mục để lưu file. 
 
Bạn mở MapInfo và Import file này vào kết quả sẽ được thể hiện trên bản đồ (Hình 78). Số 
liệu được thể hiện ở hai phần hình học và thuộc tính, phần thuộc tính có tên điểm là trường 
khóa để liên kết số liệu với EGeoBase.. 
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Hình 78. Số liệu trong EGeoBase được thể hiện trên bản đồ 
 

4.1.3 Xuất số liệu cho AutoCAD 
 
Để tạo thành bản đồ in ra bạn phải xuất theo chọn lựa này và với chương trình PS20.lsp trên 
AutoCAD bạn sẽ vẽ được các lỗ khoan, các điểm công trình theo hình tròn, vuông hoặc tam 
giác (đây là các vùng (Regon) khi chuyển sang MapInfo) với kích thước tùy chọn và các text 
cho tên công trình. Chương trình PS20.lsp chạy với file xuất từ giao diện này bạn chỉ chọn vị 
trí Text so với điểâm là phía trên (Top) 
Mỗi vị trí công trình có 2 đối tượng 
Region: Đó là các ký hiệu của điểm công trình có thể là hình tròn, vuông hoặc tam giác, bạn 
có thể thay đổi màu sắc cho region. 
Text: Là tên của điểm công trình bạn có thể thay đổi font cho các text. 
 

4.2 Thông tin điểm công trình 
 
Khi chọn sub-menu này bạn nhận được giao diện Hình 79. 
Mục đích chính của giao diện này dùng để xuất số liệu ra bản đồ dưới dạng file *.mif. Từ 
MapInfo bạn Import file mif này sẽ được các điểm công trình có đầy đủ các thông tin. 
 
Để xuất hiện tên công trình theo ý bạn chọn bạn có 2 cách thể hiện: 
Cách 1: Chọn hệ toạ độ, đề án và loại công trình ở các hộp chọn tương ứng. 
Cách 2: Chọn theo file text Danh sách các công trình xuất từ MapInfo, file này được tạo ra như 
thế nào tham khảo ơ ûmục 4.3. 
 
Để chọn nhiều công trình liên tục bạn giữ phím Shift và chọn trong hộp ‘tên công trình’, các 
công trình đã chọn xuất hiện ở hộp ‘công trình chọn’. 
 
Khung ‘Options’ dùng để chọn loại số liệu xuất ra. 
 
Khung ‘Types’ dùng để chọn phương thức xuất số liệu, có 3 phương thức: 
- Bảng số liệu: bạn sẽ có bảng số liệu xuất ra màn hình bạn dễ dàng chuyển sang Excel. 
- File dạng mif để xuất sang MapInfo  
- File ASCII để xuất số liệu cho các phần mềm khác. 
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Với chọn lựa ‘Xuất số liệu sang MIF file’ và với chọn lụa như trên Hình 79. Import vào MapInfo 
bạn sẽ có kết quả trên Hình 80. Chọn bất kỳ điểm nào bạn sẽ có thông tin của điểm. 

 

Hình 79. Giao diện thông tin điểm công trình 
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Hình 80. Thông tin các công trình thể hiện trên MapInfo 
 
 

4.3 Khoảng cách lỗ khoan trên mặt cắt địa chất công trình 
 
Mục đích của giao diện này là tính toán khoảng cách, phương vị giữa các lỗ khoan trên tuyến 
mặt cắt, xuất ra file dạng ‘*.dis’ làm đầu vào cho chương trình vẽ mặt cắt lỗ khoan. 
 
Chọn sub-menu này bạn nhận được giao diện ở Hình 81  
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Hình 81. Giao diện xác định khoảng cách các lỗ khoan để vẽ mặt cắt 
 
Trong chọn lựa nguồn đầu vào (‘Source’) nếu bạn chọn là ‘Xác định công trình từ CSDL’ đây 
là cách dễ thực hiện nhưng ít dùng, khi đó bạn chọn các lỗ khoan trên tuyến vẽ mặt cắt trực 
tiếp từ hộp ‘Tên công trình’. Nếu bạn chọn ‘Xác định công trình từ file text’ đây là cách thường 
dùng, bạn sẽ thực hiện như sau: 

- Từ file ‘Các điểm công trình trên bản đồ’ xem 4.1.2, bạn chọn các lỗ khoan trên tuyến 
mặt cắt trực tiếp trên bản đồ (MapInfo), bằng cách giữ phím Shift và nhấn chuột vào các 
lỗ khoan cần chọn, sau đó từ trong MapInfo vào menu ‘Table’ -> ‘Export’ và chọn 
‘Selection’ sẽ có kết quả như Hình 82. 
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- 

 

Hình 82. Xuất các LK vẽ mặt cắt từ MapInfo để đưa vào giao diện tính khoảng cách (1) 
 

- Kết quả là MapInfo sẽ chuyển sang cửa sổ tiếp theo, bạn đánh dấu vào ô ‘Use First 
Line for Colunm table’ và nhấn nút ‘OK’ (Hình 83). 

 

Hình 83. Xuất các LK vẽ mặt cắt từ MapInfo để đưa vào giao diện tính khoảng cách (2) 
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Bạn phải xác định hướng vẽ mặt cắt và khoảng cách từ đầu tuyến đến lỗ khoan đầu tiên và 
khoảng cách từ lỗ khoan cuối cùng đến cuối tuyến. Với chọn lựa là ‘Xuất số liệu dạng *.DIS 
file’ sau khi nhấn ‘OK’ Chương trình sẽ yêu cầu bạn nhập vào file text mà bạn mới xuất ra ở 
MapInfo ở phần trên như Hình 84, chương trình sẽ tạo ra file *.dis tại thư mục chứa file *.txt với 
tên file trùng với tên file *.txt chỉ khác phần mở rộng. (Giao diện cũng đồng thời tạo cho bạn file 
*.mif, bạn import file này trong Mapinfo sẽ được đường tuyến mặt cắt bạn đã chọn.). 

 

Hình 84. Cửa số nhập file tính khoảng cách để vẽ mặt cắt 
 

4.4 Địa tầng lỗ khoan  
 
Sub-menu này dùng để xuất số liệu thạch học của lỗ khoan ra file để thành lập phiếu lỗ khoan 
hoặc mặt cắt. Với sub-menu này, bạn nhận được giao diện ở Hình 85. 

 

Hình 85. Giao diện xuất địa tầng lỗ khoan 
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- Trên giao diện này, hộp chọn ‘Đề án’ cho phép bạn chọn các đề án đã lưu trong CSDL, với 
mỗi đề án bạn chọn tên lỗ khoan trong đề án đó sẽ xuất hiện trong hộp ‘Ten LK’ cho phép 
bạn chọn lỗ khoan cần xuất số liệu, các lỗ khoan đã chọn sẽ xuất hiện trong hộp ‘LK chọn’.  
 
- Nút check ‘Chọn lỗ khoan theo file xuất từ MapInfo’ khi được đánh dâu hộp chon ‘Đề án’ sẽ 
mờ đi và CSDL đòi hỏi bạn xác định tên file, đây là file text (*.txt) được xuât ở Hình 82, khi đó 
hộp chọn ‘Tên LK’ sẽ xuất hiện các tên LK trong file bạn đã chọn. 
 
- Nut nhấn ‘Change’ cho phep bạn thay đổi thư mục lưu trữ các file xuất ra, bạn sẽ chọn nếu 
không muốn chấp nhận thư mục mà CSDL đã gợi ý ở ô bên trái. 
 
- Khi nhấn ‘OK’ toàn bộ số liệu của lỗ khoan bạn chọn sẽ được xuất ra trong thư mục bạn đã 
chọn. Đây là các file đầu vào cho các chương trình hỗ trợ thành lập phiếu lỗ khoan, vẽ mặt cắt 
và thành lập bản đồ cột địa tầng lỗ khoan. 
 

4.5 Địa tầng lỗ khoan và SPT 
 
Giao diện này dùng để xuất số liệu lỗ khoan có thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT làm file đầu 
vào cho chương trình thành lập phiếu lỗ khoan có SPT. Với chọn lựa này bạn nhận được giao 
diện  Hình 86. 

 

Hình 86. Giao diện xuất địa tầng lỗ khoan và SPT 
 
Cũng giống như phần xuất cột địa tầng trong mục 4.4 nhưng có thêm các các chọn lựa: 
 
- Bảng số liệu. Với chọn lựa này CSDL sẽ xuất số liệu ra màn hình, khi đó nút nhấn ‘Change’ 
sẽ mờ đi, khi bạn nhấn ‘OK’ bạn nhận được bảng số liệu SPT trên Hình 87. 



65 
 

 
- Xuất số liệu địa tầng và SPT. CSDL sễ xuất số liệu điậ tầng và SPT ra file, bạn cần xác định 
thư mục để lưu các file này khi đó nút ‘Change’ sẽ sáng trở lại và cho phép bạn chọn thư mục. 
 
- Xuất số liệu SPT sẽ chỉ xuất số liệu SPT. 

  

Hình 87. Bảng số liệu SPT 
 

4.6 Địa tầng lỗ khoan và cắt cánh 
 
Giao diện này dùng để xuất số liệu địa tầng lỗ khoan có thí nghiệm cắt cánh hiện trương làm 
file đầu vào cho chương trình thành lập phiếu lỗ khoan có cắt cánh (PCC.lsp). Trước khi xuất 
số liệu trong giao diện này bạn phải chắc chắn đã cập nhật số liệu từ giao diện ‘Update số 
liệu cắt cánh’ (Hình 116)  Với chọn lựa này bạn nhận được giao diện Hình 88. 

 

Hình 88. Giao diện xuất địa tầng lỗ khoan và cắt cánh 
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Cũng giống như phần xuất cột địa tầng trong mục 4.4 nhưng có thêm các các chọn lựa: 
 
- Bảng số liệu. Với chọn lựa này CSDL sẽ xuất số liệu ra màn hình, khi đó nút nhấn ‘Change’ 
sẽ mờ đi, khi bạn nhấn ‘OK’ bạn nhận được bảng số liệu thí nghiệm cắt cánh trên Hình 89. 
- Xuất số liệu địa tầng và cắt cánh. CSDL sễ xuất số liệu điậ tầng và cắt cánh ra file, bạn cần 
xác định thư mục để lưu các file này khi đó nút ‘Change’ sẽ sáng trở lại và cho phép bạn chọn 
thư mục. 
- Xuất số liệu cắt cánh sẽ chỉ xuất số liệu thí nghiệm cắt cánh.. 
 

  

Hình 89. Bảng số liệu thí nghiệm cắt cánh 
 

4.7 Địa tầng hố đào 
 
Giao diện này dùng để xuất số liệu hố đào làm file đầu vào cho chương trình thành lập phiếu 
hố đào (PHD.lsp). Với chọn lựa này bạn nhận được giao diện Hình 90. 

 

Hình 90. Giao diện xuất địa tầng hố đào 
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Bạn chọn hố đào và thư mục để xuất số liệu ra file cho chương trình thành lập phiếu hố đào, 
để xuất tất cả các hố đào xuất hiện trong hộp danh sách tên hố đào bạn nhấn vào nút check 
‘Select All’  
 

4.8 Xuyên tĩnh 
 
Với chonï lựa này bạn nhận được giao diện Hình 91. 
 
Mục đích giao diện là xuất số liệu ra file đầu vào cho các chương trình hỗ trợ thành lập phiếu 
điểm xuyên và mắt cắt ĐCCT. Cách thực hiện giống như trong mục 4.5.. 

 

Hình 91. Giao diện địa tầng và kết quả xuyên tĩnh 
 

4.9 Export tọa độ sang MAPTRAN (chuyển từ HN72 sang VN-2000) 
 
Theo công vặn số 33/2004/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trương ngày 17 tháng 12 năm 
2004, các tọa độ công trình sẽ phải chuyển đổi sang hệ tọa độ VN-2000 bằng phần mềm 
MAPTRAN. Bạn sẽ chọn sub-menu này để xuất tọa đô HN-72 từ CSDL ra file cho phân mềm 
MAPTRAN chuyển đổi tọa độ, khi chọn sub-menu này bạn sẽ nhận được giao diện như Hình 
92. 
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Hình 92. Giao diện Export tọa độ sang MAPTRAN 
 
Cách chuyển tọa độ và cập nhật lai số liệu toạ độ vào CSDL 
 
Bước 1: Sau khi chọn lỗ khoan và nhấn Export bạn sẽ save file xuất ra với mặc địïnh tên file là 
TdHN72.txt (Hình 93). 
 

 

Hình 93. Save file đầu vào cho phần mềm chuyển đổi tọa độ MAPTRAN 
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Bước 2: Mở phần mềm MAPTRAN vào menu ‘Format style’ chọn ‘HN-72(X,Y)’ (Hình 94). 

 

Hình 94. Chọn Hệ tọa độ nguồn 
 
 Bước 3: Vào menu file chon Open mở file TdHN72.txt vữa xuất ra ở bước 1 Hình 95. 

 

Hình 95. Mở file TdHN72.txt 
 
Bước 4: Vào menu ‘Format style’ chọn ‘HN-72(X,Y)’ sau đó chọn ‘Coordinate Transfer’ Hình 
96. 

 

Hình 96. Lệnh chuyển đổi tọa độ HN-72 sang VN2000 
 
Bước 5: MAPTRAN xuất hiện giao diện bạn sẽ chọn như Hình 97 (kinh tuyến trục 105 và múi 
6 độ) và MAPTRAN tự đông save file ở địa chỉ của file nguồn với phần mở rông là rpt bạn 
không cần phải thay đổi gì. 
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Hình 97. Chọn thông số chuyển đổi tọa độ 
 
Bước 6: Đóng MAPTRAN, trở lại CSDL chon memu ‘Control’ --> ‘Tính toán và cập nhật’ --> 
‘Update tọa độ từ MAPTRAN’ chọn các thông số như Hình 98 và chọ file *.rpt vừa xuất từ 
MAPTRAN ở bước 5. Giao diện sẽ tự động Update và thông báo kết quả. 

 

Hình 98. Update tọa độ từ MAPTRAN 
 

4.10 Export mực nước sang Surfer 
 
Chọn sub-menu này bạn sẽ nhận được giao diện Hình 99 
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Hình 99. Giao diện Export mực nước sang Surfer 
 
Mục đích của giao diện này là xuất số liệu dạng file đầu vào cho Surfer để vẽ các đường đẳng 
chiều sâu mực nước ngầm hoặc đẳng độ cao tuyệt đối mực nước ngầm. Khi xuất số liệu giao 
diện đồng thời xuất ra file cho chương trình PS20.lsp để đưa các giá trị mực nước lên bản đồ. 
 

4.11 Xuất bảng số liệu hiện thời sang Excel 
 
Mục đích: Chuyển các bảng hiện đang xuất hiện trên màn sang phần mềm Excel và tự động 
mở Excel cho bạn xử lý số liệu. 
 
Khi có 1 bảng số liệu đang xuất hiện trên màn hình, bạn nhấn vào sub-menu này thì 
EGeoBase sẽ tự động mở và chuyển bảng số liệu sang Excel. Bạn có thể ‘Save as’ file này 
sang tên khác để sử dụng về sau. 
 
Nếu bạn chỉ muốn Export một phần số liệu trong bảng hãy đánh dấu vùng sau đó chọn ‘Xuất 
số liệu sang file Excel’. 
 

4.12 Export EGeoBase 
 
Với chọn lựa này bạn sẽ nhận được giao diện như trong Hình 100. 
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Hình 100. Giao diện xuất số liệu từ EGeoBase sang ASCII 
 
Mục đích: Xuất mọi loại số liệu và mọi loại công trình trong EGeoBase sang file ASCII và lại 
nhập lại trong EGeoBase từ giao diện ‘Import EGeoBase’ (xem mục 2.4) trong các trường 
hợp. 
 
- Giả sử EGeoBase được cài đặt ở hai nơi khác nhau và chạy độc lập (ở các đoàn), muốn 
chuyển về chung một CSDL (ở Liên đoàn). 
- Trao đổi số liệu với các người dùng và phần mềm khác. 
 
Tùy loại công trình mà các hộp Options xuất hiện các chọn lựa được phép xuất ra tại thời điểm 
đó. Mỗi chọn lựa sẽ có đuôi file khác nhau. 

- Vi trí  Phần mở rộng của file là *.vtr  
- Lỗ khoan  *.lkn 
- Hố đào  *.hda 
- Xuyên tĩnh  *.xth 
- Giếng  *.gng 
- Mẫu cơ lý  *.mcl 
- Mẫu nước  *.mnc 
- Thạch học lỗ khoan  *.tlk 
- Thạch học hố đào  *.tha 
- Thạch học giếng  *.tgi 
- Thạch học xuyênä  *.txn 
- Kết quả xuyên  *.kxt 
- Kết quả đổ nước thí nghiệm *.kdn 
- Kết quả thí nghiệm SPT  *.ksp 
- Kết quả thí nghiệm căt cánh *.kcc 
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Nếu bạn đổi tên phần mở rộng của file bạn sẽ không nhập được vào EGeoBase trở lại được, 
nên tốt nhất bạn không đổi. 
Hộp tên công trình cho phép bạn chọn công trình muốn xuất số liệu. 
Các công trình đưưọc chọn hiện ở hộp công trình chọn. 
Nhấn ‘OK’ chỉ các công trình có mặt trong ‘công trình chọn’ mới được xuất số liệu. 
 

5 Control 
 

Dùng để kiểm soát tính toàn vẹn của EGeoBase. Menu Control có các sub-menu Hình 101. 
 

 

Hình 101. Sub-menu Control 
 

5.1 Bảng tham chiếu 
 
Mục đích thêm miền giá trị cho số liệu nhập vào EGeoBase. 
Với chọn lựa này bạn có thể thêm vào các giá trị tham chiếu mới. 
 

5.1.1 Đề án nghiên cứu 
 
Chọn lựa này cho phép bạn nhận được bảng tổng hợp các đề án hiện có trong CSDL Hình 
102  

 

Hình 102. Bảng tham chiếu đề án nghiên cứu 
 
Để nhập thêm đề án mới, bạn  nhập các thông tin trong dòng cuối của bảng này hoặc nhập từ 
giao diên ở Hình 42. 
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5.1.2 Hệ toạ độ 
 
Chọn lựa này cho phép bạn thêm hệ toạ độ mới vào dong cuối cùng, nếu có trong danh sách 
nhưng hệ toạ đọ này bạn không dùng bạn có thể tắt đi trong cột ‘Active’ ví dụ Hệ toạ độ ‘UTM-
49 (ING-B)’, Projection là Porojection của MapInfo ứng với hệ toạ độ đó nếu không có hệ toạ 
độ bạn nhập sẽ không có giá trị đưa lên bản đồ MapInfo. 
 

 

Hình 103. Bảng tham chiếu hệ toạ độ 
 

5.1.3 Chỉ tiêu cơ lý 
 
Với chọn lụa này bạn nhận được bảng tham chiếu các chỉ tiêu cơ lý đất đá (Hình 104). 
 

 

Hình 104. Bảng tham chiếu các chỉ tiêu cơ lý đất đá 
Với bảng này bạn sẽ biết mã các chỉ tiêu cơ lý đất đá để nhập dòng đầu trong file mẫu để 
import bảng các chỉ tiêu cơ lý đất đá vào CSDL (xem 2.1). 
Trong bảng này các cột ‘đất’, ‘đa’ù có đánh dâu là các chỉ tiêu của các mẫu đất hoặc đá, cột 
‘Active’ nếu không đánh dấu sẽ không xuất hiện trong giao diện nhập kết quả phân tích các 
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chỉ tiêu cơ lý đất đá (Hình 31). Cột phân  tích nếu không đánh dấu sẽ không xuất hiện trong 
các giao diện nhập khi chọn lựa ‘Chỉ nhập các chỉ tiêu phân tích’ ở giao diên (Hình 31), Cột 
thứ tự là thứ tư các chỉ tiêu xuất hiện trong các giao diện nhập (xem mục 1.2), mục  đích để 
sắp xếp thứ tự để thuân lợi cho quá trình nhập số liệu. 
 

5.1.4 Các bảng tham chiếu khác 
 
Các bảng tham chiếu còn lại được mở rộng miền giá trị  hoặc tham khảo nhờ các chọn lựa vào 
sub-menu tương ứng. Không nên thay đổi các giá trị mã trong các bảng tham chiếu (thường là 
gia trị trong cột đầu tiên) nó có thể làm cho CSDL hoạt động không bình thường. 
 

5.2 Kiểm tra  
 

5.2.1 Chỉ tiêu cơ lý đất 
 
Trong quá trình nhập các chỉ tiêu cơ lý đất từ bàn phím hoặc Import số liệu từ file, do số lượng 
phải nhập rất nhiều nên không thể tránh khỏi có sự nhầm lẫn  Chọn lựa này dùng để phát 
hiện các số liệu nhập sai. Khi chọn sub menu này bạn sẽ nhận được giao diện Hình 105 

 

Hình 105. Giao diện kiểm tra chỉ tiêu cơ lý đất 
 
Sau khi chọn Đề án, các công trình thuộc đề án bạn đã chọn sẽ xuất hiện trong hộp tên công 
trình. bạn chọ các công trình để kiểm tra và nhấn ‘OK’, bạn sẽ nhận được bảng kết quả xuất 
hiện trên màn hình (Hình 105). Trên bảng này mỗi loại số liệu kiểm tra là các số liệu tính toán 
sẽ có 1 cặp số liệu. 
- Cột thứ nhất (Ví dụ: Khối lương thể tích côt đất) là số liệu hiện tại đã nhập trong CSDL 
- Cột thứ 2 có chữ cuối cùng là ‘KT” (Ví dụ:Khối lương thể tích côt đất KT) là số liệu mà CSDL 
tự tính dựa vào các số liệu phân tích. 
Nếu mẫu đất nào 2 cột này có sự sai khác nhiều bạn phải kiểm tra lại toàn bộ số liệu gốc để 
nhập lại toàn bộ mẫu đó. 
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Hình 106. Bảng kiểm tra các các chỉ tiêu cơ lý đất 
 

5.2.2  Thạch học lỗ khoan và hố đào với mẫu cơ lý 
 
Mục đích của việc kiểm tra này là thống nhất lại tên gọi của thạch học trong lỗ khoan và dố 
đào mô tả ngoài thực địa đã nhập vào CSDL với kết quả xác định tên thạch học sau khi phân 
tích các chỉ tiêu cơ lý đất. 
Cách thực hiện: 
- Bước 1. Nhập thạch học cho lỗ khoan và hố đào trên giao diện Hình 17. 
- Bước 2. Nhập thạch học và kết quả phân tích các chỉ tiêu cơ lý đất trên giao diện Hình 21. 
- Bước 3. Xếp lớp thạch học lỗ khoan và hố đào trên giao diện Hình 110. 
- Bước 4. Xếp lớp mẫu cơ lý trên giao diện Hình 112. 
- Bước 5. Kiểm tra mâu thuẫn giữa thạch học lỗ khoan và hố đào với mẫu cơ lý trên giao diện 
Hình 107. 
- Bước 6. Chỉnh lý lại thành phần thạch học của các lớp thạch học trong lỗ khoan, hố đào các 
lớp xuất hiện trong bảng số liệu ở Hình 108  
 
Sau khi chỉnh lý xong thực hiện lại các bước từ bước 3 đến bước 6 
 
Cho đến khi không còn mâu thuẫn nữa bạn vào giao diện ‘Nhập kiểu thạch học nguồn gốc’ 
Hình 43, xoá hết số liệu trong giao diện này và chạy lại bước 3 để cập nhật lại. Sau đó bạn sẽ 
đặt tên cho các kiểu thạch học trong đề án bạn nghiên cứu. 
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Hình 107. Giao diện kiểm tra thạch học lỗ khoan và hố đào với mẫu cơ lý 

 

Hình 108. Bảng so sánh thạch học giữa lỗ khoan và hố đào với kết quả phân tích mẫu cơ lý 
 

5.3 Tính toán và cập nhật 
 

5.3.1 Nhập chỉ tiêu cơ lý tính toán mẫu đất 
 
Trong khi nhập số liệu chỉ tiêu cơ lý mẫu đất, khi bạn chọn ‘Chỉ nhập các chỉ tiêu phân tích’ 
trên giao diện Hình 31 trong mục 1.2, các số liệu tính toán sẽ được nhập trong giao diện này 
(Hình 109)  
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Hình 109. Giao diện nhập các chỉ tiêu cơ lý đất tính toán 
 
Trong trường hợp bạn muốn thay thế các chỉ tiêu tính toán đã được nhập với số liệu tính toán 
lại trước hết bạn phải xoáù các chỉ tiêu cũ và nhập lại từ giao diện này. 
 

5.3.2 Xếp lớp thạch học nguồn gốc lỗ khoan và hố đào 
 
Với chọn lựa này bạn nhận được giao diện trên (Hình 110). 
 

 

Hình 110. Giao diện xếp lớp thạch học, địa tầng, nguồn gốc 
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Trong nghiên cứu điạ chất công trình, các kiểu thạch học được phân ra theo thành phần thạch 
học, địa tầng và nguồn gốc đất đá. Giao diện này cho phép chủ nhiệm đề án sử dụng để 
phân chia ra các phức hệ trong các lỗ khoan và hố đào của đề án đang nghiên cứu. 
 
Khi chọn đề án và nhấn nút ‘Show’ CSDL sẽ cung cấp cho bạn một bảng số liệu liệt kê các 
loại thạch học, các tuổi địa chất và nguồn gốc thành tạo mà bạn đã nhập tròng giao diện nhập 
thạch học cúa lỗ khoan và hố đào. Căn cứ vào bảng sô liệu này bạn xếp lớp các theo các chỉ 
tiêu kiểu thạch học mà bạn chọn. Để xếp được đầy đủ các kiểu thạch học bạn phải nhập đủ 
các thông tin địa tầng, nguồn gốc, thạch học trong giao diện nhập thạch học. 
 
Kết quả sau khi nhấn nút ‘Show’ và xếp lớp phức hệ bạn sẽ có bảng số liệu trên Hình 111. 
Sau khi bảng số liệu hiện lên, nút nhấn ‘Update’ trên giao diện sáng lên cho phép bạn nhấn 
để cập nhật số liệu cho cho cột xếp lớp trong giao diện nhập thạch học cúa lỗ khoan (Hình 
17) và thạch học hố đào. Đồng thời CSDL sẽ tự động nhập số liệu trong giao diện kiểu thạch 
học (Hình 43), bạn sẽ vào giao diện này và nhập tên kiểu thạch học thạch hoc. 

 

Hình 111. Bảng số liệu để xếp lớp các phức hệ thạch học địa tầng nguồn gốc 
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5.3.3 Mái lớp công trình và xếp lớp mẫu cơ lý 

 
Với chọn lựa này bạn nhận được giao diện Hình 112. 
 
Giao diện có hai chọn lựa 
- Xếp lớp mái lớp công trình sẽ tự động xếp giá trị mái lớp thạch học trong giao diện nhập 
thạch học lỗ khoan, giếng, hố đào và xuyên trên nguyên tắc mái lớp trên là đáy lớp dưới. 
- Xếp lớp mẫu cơ ly. CSDL sẽ tự động tìm độ sâu lấy mẫu của lỗ khoan và hố đào căn cứ vào 
lớp phức hệ thạch học bạn cập nhật ở giao diện Hình 110 để gán cho mẫu cơ lý bạn đã nhập 
ở giao diện Hình 21. 
 
Mục đích gán số liệu lớp kiểu thạch học để bạn có thể dễ dàng xuất số liệu các chỉ tiêu cơ lý 
đất đá trong giao diện Hình 71. 
 

 

Hình 112. Giao diện Update mái lớp công trình và xếp lớp mẫu cơ lý 
 

5.3.4 Giá trị xuyên Qc và Fs 
 
Các giá trị sức kháng thành Qc (kG/cm2) và sức ma sat thành Fs (kG/cm2) được tính qua giá 
trị sức kháng xuyên dưới mũi côn X và sức kháng tổng (cả mũi côn và áo ma sát) Y theo công 
thức 
Qc = (X × tiết diện mũi côn)/10 
Fs = (Y - X) × tiết diên mũi côn/150 
 Giao diên Hình 113 thực hiên tính toán và cập nhật vào CSDL 
 
Sau khi cập nhật sô liệu các giao diện xuất số liệu xuyên mới có đủ thông tin. 
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Hình 113. Giao diên Update giá trị xuyên Qc và Fs 
 

5.3.5 Giá trị xuyên cho thạch học xuyên 
 
Với chọn lựa này bạn sẽ nhận được giao diện Hình 114. 



82 
 

 

Hình 114. Giao diện Update giá trị xuyên cho thạch học xuyên 
 
Khi bạn phân tích các lớp thạch học xuyên theo giá trị xuyên tĩnh hiệ trường bạn nhâp vào 
giao diện thạch học xuyên, các giá trị trung bình của tài liệu xuyên sẽ được cập nhật trên giao 
diện này. Các giá trị này được thể hiện trên bản đồ khi bạn chọn giao diên Hình 79, với loại 
công trình là ‘xuyên’. 
 
Để giao diện này thực hiện được thì sau khi nhập xong bạn phải cập nhật mái lớp từ giao diên 
Hình 112 (xem mục 5.3.3). 
 

5.3.6 Giá trị đổ nước hố đào 
 
Giao diên ‘Update giá trị đổ nước thí nghiệm hố đào’ (Hình 115) dùng để tính toán và cập nhật 
các giá tri khoảng thời gian, tổng lượng nước và lưu lượng mà chưa được nhập trong giao diện 
‘Kết quả đổ nước thí nghiệm’ (Hình 13). Sau khi bạn chon ‘Tên hố đào’ và nhấn ‘OK’ các giá 
trị chưa nhập trong giao diên Hình 13 sẽ được cập nhật.Chỉ sau khi sử dụng giao diện này thì 
số liệu được xuất ra từ giao diện Hình 57 mới đầy đủ. 
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Hình 115. Giao diện update giá trị đổ nước thí nghiệm hố đào 
 

5.3.7 Số liệu cắt cánh 
 
Giao diện này dùng để tính toán và cập nhật các giá trị cắt cánh được CSDL tính toán dựa vào 
số đọc trên đồng hồ khi thí nghiệm và ‘mã thiết bị’. Sau khi nhập xong số liêụ trong giao diện 
Hình 26, bạn sẽ cập nhật các giá trị còn lại từ giao diện này (Hình 116).Bạn chọn lỗ khoan 
cần cập nhật và nhấn nút ‘Update’ Sau khi thực hiện xong các giá trị xuất trong các giao diện 
Hình 65 và Hình 88 mới đầy đủ số liệu. 
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Hình 116. Giao diện Update giá trị cắt cánh 
 

5.3.8 Toạ độ từ MAPTRAN 
 
Xem mục 4.9. 
 

5.4 Compact Database 
 
Trong trường hợp CSDL đang hoạt động mà bị mất điện đột ngột hoặc CSDL chạy chậm do 
quá trình khai thác và sử dụng EGeoBase các chương trình tạo ra các đối tượng tạm thời, làm 
cho kính thước CSDL lớn lên. Chọn lựa này giúp dọn dẹp CSDL và sửa chữa lỗi giúp CSDL 
hoạt động bình thường. 
 

6 Help 
 

Dùng để trợ giúp trong quá trình khai thác sử dụng EGeoBase (Hình 117). 

 

Hình 117. Sub-menu Help  
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6.1 About EGeoBase 

 

Hình 118. Giao diện About EGeoBase 
 
Giao diện cho biết phiên bản (Version) của EGeoBase, ngày phát hành của CSDL và có địa 
chỉ Email của nhóm tác giả, nhấn vào dòng này sẽ mở ra phần soạn thảo Email để liên lạc với 
nhóm tác giả. 
 

6.2 Hướng dẫn sử dụng EGeoBase 
 
Trang trợ giúp hướng dẫn sử dụng EGeoBase có 2 phần ‘Chỉ mục’ (BookMark) và ‘Nội dung’ 
Hình 119. 
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Hình 119. Trang trợ giúp Hướng dẫn sử dụng EGeoBase 
 
Phần ‘Chỉ mục’ cấu tạo dạng cây thư mục, sẽ liên kết trực tiếp đến phần nôị dung cần trợ 
giúp. 
Phần ‘Nộâi dung’ hướng dẫn chi tiết từng giao diên của CSDL, trong mỗi trang có các điểm 
liiên kết màu xanh có gạch chân, khi di chuyển đến điểm liên kết trỏ chuột sẽ chuyển sang 
hình ngón tay và khi nhấn trỏ chuột sẽ chuyển đến các phần cần trợ giúp. 
 

6.3 Hướng dẫn sử dụng chương trình hỗ trợ 
 
Khi chọn sub-menu này trang giao diện hướng dẫn sử dụng các chương trình hỗ trợ xuất hiên  
ở Hình 120, cấu tao của trang cũng giống như ‘Hướng dẫn sử dụng EGeoBase’ xem mục 6.2. 
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Hình 120. Trang trợ giúp Hướng dẫn sử dung chương trinh hỗ trợ 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH  
HỖ TRỢ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH  
VÀ HƯỚNG DẪN KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI BẢN ĐỒ 

 

1 Giới thiệu chung 
 
Nhóm các chương trình này được viết bằng ngôn ngữ AutoLISP chạy trên nền AutoCAD bao 
gồm: 
 

• PDCCT.lsp dùng để thành lập phiếu lỗ khoan không có SPT và không có cắt cánh 
• PSPT.lsp dùng để thành lập phiếu lỗ khoan có thí nghiệm SPT 
• PCC.lsp dùng để thành lập phiếu lỗ khoan có thí nghiệm cắt cánh 
• PHD.lsp dùng để thành lập phiếu hố đào thạch học và hố đào đổ nước thí nghiệm 
• PXT.lsp dùng để thành lập phiếu điểm xuyên 
• MCDCCT.lsp dùng để vẽ mặt cắt địa chất công trình 
• XYLOG.lsp dùng để đưa các đường cong xuyên tĩnh lên trên mặt cắt ĐCCT 
• PS20.lsp dùng để đưa các số liệu công trình lên trên bản đồ 
• CDT.lsp dùng để vẽ bản đồ cột địa tầng lỗ khoan 

 
Đi kèm với các chương trình này là các chương trình Acad.lsp chứa các hàm thư viện và file 
Acad.pat để cung cấp các ký hiệu thạch học của địa chất 
 
Chú ý: Trong AutoCAD bộ ký hiệu thạch học địa chất chỉ tác dụng khi bạn mở chương trình 
AutoCAD lần đầu tiên từ Desktop, nếu bạn chọn ‘File’ --> ‘New’ thì bộ Ký hiệu chuẩn của 
AutoCAD sẽ thay thế bộ ký hiệu thạch học địa chất.  
 

2 Hướng dẫn sử dụng các chương trình AutoLISP 
 

2.1 Chương trình thành lập phiếu lỗ khoan (PDCCT.lsp) 
 

Mục đích là thành lập các phiếu lỗ khoan trên cơ sở các số liệu đã được lưu trữ trong 
EGeoBase. 

Đê thực hiện được chương trình này bạn cần phải có file số liệu được xuất ra từ cơ sở dữ liệu 
EGeoBase (goi tắt là CSDL) theo các bước như sau 

Bước 1. Chọn menu ‘Export’ --> ‘Địa tầng lỗ khoan’ Hình 1 bạn sẽ nhận được giao diện Hình 2. 
Giả sử bạn muốn xuất số liệu lỗ khoan D6, D6, D8 vào thư muc C:\MyDocuments\ 
PhieuLKDCCT\  bạn sẽ chọn như trong hình vẽ và nhấn nút ‘OK’, CSDL sẽ xuất toàn bộ số liệu 
các lỗ khoan bạn chon, khi xuất thành công bạn sẽ nhận được thông báo trên Hình 3 
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Hình 1. Sub-menu Địa tầng lỗ khoan trong CSDL 

 

 

Hình 2. Giao diện xuất số liệu địa tầng lỗ khoan 
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Hình 3. Thông báo xuất số liệu thành công 

 
Bước 2. Mở AutoCAD, dùng lênh Appload (AP) để nạp (load) chương trình PDCCT.lsp xong 
nhấn nút ‘Load’ như trong Hình 4 

 

Hình 4. Nạp chương trình PDCCT vào bộ nhớ 

 
Chương trình nạp thành công trên màn hình xuất hiện thông báo: 

Loading E:\Data\EGeoBase\Program\PDCCT.lsp ... 

                       Chuong trinh PDCCT.LSP da load 

       Lenh chuong trinh: PLK, Type ?PDCCT de biet them chi tiet 

Nếu bạn gõ ?PDCCT bạn sẽ nhận được bảng hướng dẫn sử dụng chương trình. 
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Bước 3. Từ dòng lệnh Command trong AutoCAD gõ lệnh ‘PLK’. Giả sử bạn muốn vẽ phiếu lỗ 
khoan D8, bạn sẽ chọn file D8.lth đưọc xuất trong giao diện Hình 2, khi hộp thoại ‘Directory 
Listing’ (Hình 5) xuất hiện. 

 

Hình 5. Chon file cho chương trình thành lập phiếu lỗ khoan 

 
- Chương trình sẽ xác định cho bạn biết chiều sâu lỗ khoan.  

 

Hình 6. Thông báo chiều sâu lỗ khoan 

 
Sau đó bạn khai các thông số khi chương trình hỏi bạn như sau: 
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Ty le dung 1:75.0000 , 1:75 
Diem cuc tieu cua thuoc <m>:15 
Khoang cach buoc nhay cua thuoc <m>:1 
 

Kêt quả chương trình sẽ tự động vẽ cho bạn như Hình 7: 

 

Hình 7.  Chương trình đoc file D8.lth và tự động vẽ phiếu lỗ khoan 

 
Chương trình tự động tạo ra các lớp (layer) ‘Pattern’, ‘PLK’ và ‘VTLM’ bạn chỉ mở layer ‘Pattern’ 
gõ lệnh EXPLODE và chọn toàn bộ đối tượng trên layer này sau đó gõ enter để chuyển toàn bộ 
khối pattern (block) thành các line (Hình 8). 
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Hình 8. Explode khối pattern thành line 

Vào menu File chọn Export hoặc gõ lệnh ‘DXFOUT’, Hộp thoại Export xuất hiện chọn ‘Export 
AutoCAD R12/LT2DXF’. 

Giả sử bạn chon file là Drawing.dxf trong thư mục C:\My Documents\D8  (Hình 9)  
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Hình 9. Export file *.Dwg sang *.Dxf để chuyển sang MapInfo 

Bước 4. Mở MapInfo  

Chọn Table --> Import (Hình 10) 

 

Hình 10. Import file *.dxf vào MapInfo  
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Xác định file DXF bạn vừa xuất ra, (C:\My Documents\D8\Drawing.dxf) một hộp thoại ‘DXF 
Import Ìnformation’ xuất hiện bạn chọn như Hình 11 sau đó chọn ‘Projection’ chọn ‘Non-Earth’ 
với đơn vị là cm Hình 12. Nhấn 2 lần OK và chọn Next nếu bạn muốn thay đổi tên file hay tên 
thư mục thì chọn ở đây rồi nhấn OK. 
 
Gợi ý: Bạn tạo thư mục và export DXF file từ AutoCAD vào thư mục vừa tạo, khi import ở MapInfo 
sẽ tự động vào thư mục đó. 

 

Hình 11. Chọn thông số để Import 

 

Hình 12. Chọn projection cho phiếu lỗ khoan 

Bạn mở file ‘C:\Data\EGeoBase\Template\Kh_DCCT.TAB’ (Hình 13), đây là file mẫu (template) 
khung chung cho các phiếu lỗ khoan địa chất công trình bạn sẽ có kết quả như Hình 14. 
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Hình 13. Mở file Khungdt.tab  

Vào Menu ‘Map’ --> ‘Control layer’ chọn ‘Add’ 3 table là ‘PLK’, ‘Pattern’ và ‘VTLM’ bạn sẽ được 
kết quả như trên Hình 18, để in được rõ các ký hiệu thạch học và đường nét trên máy in laser, 
trong khi Add layer PLK và Pattern bạn thựïc hiện như sau: 
- Đánh dấu vào ô ‘Editable’ trong hộp thoại ‘Layer Control’ ở dòng PLK để layer PLK có thể biên 
tập được Hình 15. 
- Vào menu Query --> Select hộp toại Select hiện ra bạn chọn Select Records from Table là 
PLK Hình 16, khi đó trên màn hình các đối tượng của layer PLK sẽ được chọn. 
- Vào menu Options --> Line style chọn Width  Point = 0.7 như Hình 17. 
 
Làm tương tự với layer Pattern 
 
- Đối với layer ‘VTLM’ đây là vị trí lấy mẫu cơ lý, là đối tượng dạng vùng bạn chọn ‘Options’ -->  
‘Region style’ với kiểu vùng đặc màu đen. 
 
Sau đó bạn chỉnh sửa để có tiêng Việt và kết quả bạn sẽ có phiếu lỗ khoan địa chất công trình 
Hình 18. 
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Hình 14. File Kh_dcct.tab 
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Hình 15. Đánh dấu vào ô Editable để Layer có thể biên tập được 

 

Hình 16. Chọn tất cả các đối tượng trên layer PLK 
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Hình 17. Chọn độ rộng của line để in cho rõ 
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Hình 18. Kết quả của phiếu lỗ khoan 
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Để in phiếu lỗ khoan bạn tạo layout Hình 19 và in ra với tỷ lệ 1:1.Hình 20 và đặt trang in như 
Hình 21 và Hình 22. 
 

 

Hình 19. Tạo Layout 

 

Hình 20. Đặt tỷ lệâ trang in 1cm = 1 cm 
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Hình 21. Chọn menu Option-->Region style để chon kiểu vùng của trang in 

 

 

Hình 22. Đặt kiểu vùng của trang in 
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2.2 Chương trình thành lập phiếu lỗ khoan có SPT (PSPT.lsp) 
 
Chương trình này dùng để vẽ phiếu lỗ khoan có xuyên tiêu chuẩn SPT cách thực hiện như sau: 
Bước 1. Bạn cần có file đầu vào được xuất ra từ CSDL từ menu ‘Export’ --> ‘Địa tầng lỗ khoan 
và SPT’ (Hình 23). 
 

 
Hình 23. Sub-menu Địa tầng lỗ khoan và SPT 

 

Hình 24. Giao diện Địa tầng lỗ khoan và SPT 
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Với chọn lựïa này bạn nhận được giao diện cho phép bạn chon các lỗ khoan có SPT để xuất số 
liệu. Giả sư bạn muốn xuất số liệu lỗ khoan L12, L14, L16 sang thư mục ‘C:\My Documents\ 
SPT’ bạn chọn như trên Hình 24 và nhấn ‘OK’. Số liệu xuất thành công bạn nhận được thông 
báo Hình 25. 

 

Hình 25. Thông báo xuất số liệu thành công 

 
Bước 2. Mở AutoCAD, gõ lênh AP từ dòng lệnh command để nạp chương trình PSPT.lsp Hình 
26. 
 

 

Hình 26. Nạp chương trình PSPT vào bộ nhớ 

 
Khi nạp thành công bạn nhận được thông báo: 
 
                    Chuong trinh PSPT.LSP da load 
       Lenh chuong trinh: PSPT, Type ?PSPT de biet them chi tiet 
 
Bước 3. Gõ lệnh ‘PSPT’ từ dòng lệnh command và chọn file được xuất từ CSDL trong bước 1 ở 
giao diện Hình 24. (ví dụ file L14.lth  trên Hình 27) chương trình cho biết độ sâu của lỗ khoan là 
20m và bạn nhập vào các thông số sau khi chương trình đòi hỏi. 
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Hình 27. Chọn file để vẽ phiếu lỗ khoan có đóng SPT 

 
Command: pspt 
Ty le dung 1:100.0000 , 1: 
Diem cuc tieu cua thuoc <m>:20 
Khoang cach buoc nhay cua thuoc <m>:1 
 
Bạn nhận được kết quả như trên Hình 28. 
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Hình 28. Kết quả thực hiện lệnh PSPT 

 
Chương trình tự động tạo ra các layer ‘Pattern’, ‘PLK’, ‘SPT’ và ‘VTLM’, bạn chỉ để ‘on’ trên layer 
‘Pattern’ Hình 29 và thực hiện lệnh Explode các đối tượng của layer này sau đó Export sang 
dạng DXF R12. 
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Hình 29. Explode đối tượng của layer pattern  

Bước 3. Mở MapInfo và Import file DXF bạn vừa xuất ra với chọn lựa mỗi layer của AutoCAD là 
một tab của MapInfo (Hình 30) và chọn Projection là Non-Earth và đơn vị là cm. 

 

Hình 30. Chọn layer thành các tab riêng biệt 

Bạn mở file E:\Data\EGeoBase\Template\kh_SPT và Add các tab vừa Import bạn nhận được kết 
quả trên Hình 31 
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Hình 31. Kết quà phiếu lỗ khoan có xuyên tiêu chuẩn SPT 



 
 

24 
 

 
2.3 Chương trình thành lập phiếu lỗ khoan có cắt cánh (PCC.lsp) 

 
Chương trình này dùng để vẽ phiếu lỗ khoan có đồ thị cắt cánh, cách thực hiện như sau: 
 
Bước 1. Bạn cần có file đầu vào được xuất ra từ CSDL từ menu ‘Export’ --> ‘Địa tầng lỗ khoan 
và cắt cánh’ (Hình 32). 
 

 
Hình 32. Sub-menu Địa tầng lỗ khoan và SPT 

Với chọn lựïa này bạn nhận được giao diện cho phép bạn chon các lỗ khoan có thí nghiệm cắt 
cánh để xuất số liệu. Sau khi bạn chọn lỗ khoan và thư mục để xuất số liẹu. giả sử bạn chọn thư 
mục ‘C:\My Documents\CatCanh’ bạn chọn như trên Hình 33 và nhấn ‘OK’. Số liệu xuất thành 
công bạn nhận được thông báo (Hình 34). 
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Hình 33. Giao diện Địa tầng lỗ khoan và cắt cánh 

 

Hình 34. Thông báo xuất số liệu thành công 

 
Bước 2. Mở AutoCAD gõ lênh AP từ dòng lệnh command để nạp chương trình PCC.lsp (Hình 
26) 
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Hình 35. Nạp chương trình PCC.lsp vào bộ nhớ 

 
Khi nạp thành công bạn nhận được thông báo 
 
  Chuong trinh PCC.LSP da load 
       Lenh chuong trinh: PCC, Type ?PCC de biet them chi tiet 
 
Bước 3. Gõ lệnh PCC từ dòng lệnh command và chọn file được xuất từ CSDL trong bước 1 ở 
giao diện Hình 33. (ví dụ file L21.lth  Hình 36) chương trình cho biết độ sâu của lỗ khoan là 30m 
và bạn nhập vào các thông số sau khi chương trình đòi hỏi 
 

 

Hình 36. Chọn file để vẽ phiếu lỗ khoan có thí nghiệm cắt cánh 

Command: pcc 
Ty le dung 1:150.0000 , 1:150 
Diem cuc tieu cua thuoc <m>:30 
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Khoang cach buoc nhay cua thuoc <m>:2 
 
Bạn nhận được kết quả như trên Hình 37. 
 

 

Hình 37. Kết quả thực hiện lệnh PCC 

 
Chương trình tự động tạo ra các layer ‘Pattern’, ‘PLK’, ND, PH và VTLM, bạn chỉ để ‘ON’ trên 
layer ‘Pattern’ (Hình 38) và thực hiện lệnh ‘Explode’ các đối tượng của layer này sau đó Export 
sang dạng DXF R12. 
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Hình 38. Explode đối tượng của layer pattern  

 
Bước 3. Mở MapInfo và Import file DXF bạn vừa xuất ra với chọn lựa mỗi layer của AutoCAD là 
một tab của MapInfo (Hình 39) và chọn ‘Projection’ là ‘Non-Earth’ và đơn vị là cm. 
 

 

Hình 39. Chọn layer thành các tab riêng biệt 

 
Bạn mở file ‘…\EGeoBase\Template\kh_CC’ và Add các tab vừa Import bạn nhận được kết quả 
trên Hình 40 
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Hình 40. Kết quà phiếu lỗ khoan có thí nghiệm cắt cánh 
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2.4 Chương trình thành lập phiếu hố đào (PHD.lsp) 

 
Chương trình này dùng để thành lập phiếu hố và hố đào đổ nước thí nghiệm. Để thành lập  
phiếu hố đào bạn thực hiện theo các bước như sau 
 
Bước 1: Xuất số liệu 
Chọn menu ‘Export’ --> ‘Địa tầng hố đào’ từ CSDL, giao diện ‘Địa tầng hố đào’ xuất hiện (Hình 
41) giả sử bạn xuất các hố đào đổ nước thí nghiệm DNL01, DNL02. DNL03 vào thư mục ‘C:\My 
Documents\HD\’, bạn chọn như trên Hình 41õ và nhấn ‘OK’. 
 

 

Hình 41. Giao diện địa tầng hố đào 

 
Bước 2: Thực hiện chương trình PHD.lsp. 
Mở AutoCAD nạp chương trình PHD.lsp vào  bộ nhớ (Hình 42), Thực hiện lệnh PHD và nhập 
vào tên file cần vẽ giả sử hố đào DNL01 bạn nhập vào các thông số sau khi chương trình đòi 
hỏi. 
Command: PHD 
Ty le dung 1:5.0000 , 1:5 
Diem cuc tieu cua thuoc <m>:0.5 
Khoang cach buoc nhay cua thuoc <m>:0.1 
 
Kết quả bạn nhận được trên Hình 43, Xuất kết quả ra file DXF R12 như phiếu lỗ khoan. 
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Hình 42. Nạp chương trình PHD.lsp vào bộ nhớ 

 

 

Hình 43. Kết quả của lệnh PHD 
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Bước 3: Trình bày ở MapInfo 
 
Mở MapInfo mở file KH_HDDNTN.tab (Hình 44) (nêu hố đào lấy mẫu thạch học mở file 
KH_HoDao.tab), Import file DXF vừa xuất sang (với Project là Non Earth đơn vị cm) bạn sẽ 
nhận được kết quả (Hình 45). 
 

 

Hình 44. Mở file KH_HDDNTN.tab 
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Hình 45. Phiếu hố đào đổ nước thí nghiệm 

 
2.5 Chương trình thành lập biểu đồ xuyên tĩnh (PXT.lsp) 

 
Chương trình này dùng để thành lập biểu đồ xuyên tĩnh của các điểm xuyên. Chương trình này 
cần có fille được xuất ra từ CSDL và thực hiện theo các bước như sau: 
 
Bước 1: Nhấn vào menu ‘Export’ --> ‘Xuyên tĩnh’ bạn có giao diên Hình 46. Giả sử bạn muốn vẽ 
phiếu điểm xuyên RX10 bạn chọn điểm RX10 và chọn thư mục chứa file xuất ra ví dụ là thư 
mục C:\My Documents\THXuyen\ (Hình 46) và nhấn ‘OK’ số liệu địa tầng sễ được xuất ra file 
*.lth và các số liệu kết quả xuyên bao gồm các loại số liệu Số nủa vòng xoay Mv, kháng cắt mũi 
xuyên Qc và ma sát thành Fs được xuất thành file *.log sang thu mục bạn chọn 
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Hình 46. Giao diên Export số liệu xuyên tĩnh 

 
Bước 2. Mở AutoCAD và nạp chương trình PXT.lsp (Hình 47). 
 

 

Hình 47. Nạp chương trình PXT.lsp 

  
Chương trình nạp thành công bạn nhận được thông báo 
 
 Chuong trinh PXT.LSP da load 
       Lenh chuong trinh: PXT Type ?PXT de biet them chi tiet 
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Bạn gõ lệnh PXT để đưa cột địa tầng xuyên lên trên phiếu điểm xuyên, Chương trình sẽ đòi hỏi 
bạn đua vào tên file *.lth bạn chọn file C:\My Documents\Xuyên\ RX10.lth (Hình 48). 
 

 

Hình 48. Chọn file cho lệnh PXT 

 
Bạn nhập vào các thông số khi chương trình đòi hỏi 
 
Ty le dung 1:95.0000 , 1:100 
Diem cuc tieu cua thuoc <m>:20 
Khoang cach buoc nhay cua thuoc <m>:1 
 
Kết quả trên màn hình bạn sẽ có như  Hình 49 
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Hình 49. Kết quả của lệnh PXT 

 
Chương trình tự độ tao ra các layer Fs, Qc ,Pattern và Pxt bạn để ‘On’ trên layer ‘Pattern’ và 
Explode các đối tượng trên layer này (Hình 50) sau đó Export sang DXF R12 
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Hình 50. Explode layer pattern 

 
Bước 3. Mở MapInfo Import file DXF với ‘Projection’ là ‘Non-Earth’ và đơn vị là cm và với mỗi 
layer trong AutoCAD là một Tab của MapInfo, sau đó bạn mở thêm tab …\Template\ 
KH_BDXT.tab Kết quả bạn nhân được trên Hình 51. 
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Hình 51. Biểu đồ xuyên tĩnh trên MapInfo 
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2.6 Chương trình thành lập mặt cắt địa chất công trình (MCDCCT.lsp, XYLOG.lsp) 
 
Muốn vẽ được mặt cắt địa chất công trình bạn cần phải: 
- Có các vị trí lỗ khoan trên bản đồ, bạn sẽ có được bản đồ này bằng cách vào CSDL chọn 
‘Export’ --> ‘Vị trí công trình trên bản đồ’ bạn sẽ nhận được một giao diện Hình 52 sau khi chọn 
các lỗ khoan bạnø nhấn ‘OK’. 

 

Hình 52. Xuất vị trí công trình lên bản đồ 

 
- Vào MapInfo bạn import file *.mif vừa xuất từ EGeoBase và mở thêm file địa hình bạn sẽ có 
bản đồ vị trí các điểm công trình (Hình 53). 
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Hình 53. Vị trí các điểm công trình 

 
- Xác định tuyến vẽ mặt cắt, giả sử bạn muốn vẽ mặt cắt qua các lỗ khoan và điểm xuyên 
RX28, RT50, RX27 và RT51 theo chiều từ Tây sang Đông với khoảng cách đầu tuyến đến  
điểm xuyên RX28 là 1.5 km và từ lỗ khoan RT51 đến cuối tuyến là 2km như Hình 54 
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Hình 54. Các lỗ khoan và điểm xuyên tham gia vào mặt cắt 

 
- Bạn cần có 1 file *.dis, đây là file xác định khoảng cách phương vị các công trình tham gia vào 
mặt cắt, chương trình vẽ mặt cắt cần có file này để xác định vị trí các lỗ khoan trên mặt cắt. Để 
có được file này bạn làm như sau 
 + Từ MapInfo bạn giữ phím Shift và chọn các công trình tham gia vẽ mặt cắt 
 + Vào Table -> Export bạn sẽ nhận được giao diện ‘Export Table’ bạn chọn Selection và nhấn 
phim Export như  Hình 55 

 

Hình 55. Export các lỗ khoan trên mặt cắt sang file text 

 
 + Sau khi nhấn Export một giao diện Export table to file xuất hiện bạn đặt tên file  (tuyen1.txt) 
và chọn kiểu file xuất là ‘Delimited ASCII (*.txt) Hình 56 
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Hình 56. Đặt tên file và chọn kiểu file xuất là Delimited ASCII (*.txt) 

  
+ Một giao diện nữa xuất hiện, trong giao diện này bạn chọn dạng ‘Delimiter’ là ‘Tab’ và đánh 
dấu vào hộp ‘Use First Line for Column Titles’ và nhấn phim OK (Hình 57) 
 

 

Hình 57. Chọn kiểu ‘Delimiter’ là ‘Tab’ và đanh dấu ‘Use First Line for Column Titles’ 

  
 + Vào EGeoBase chọn ‘Export’ --> ‘Khoảng cách các Lỗ khoan trên mặt cắt’ bạn nhận đưọc 
giao diện, trên giao diện bạn nhập đầy đủ như Hình 58 và nhấn nút ‘OK’ 
 



 
 

43 
 

 
Hình 58. Khai báo các thông số trên giao diện Khoảng cách các công trình trên mặt cắt 

 
 + EGeoBase yêu cầu bạn mở file text bạn vừa xuất ra từ MapInfo trên giao diện, bạn chọn file 
vừa xuất (tuyen1.txt) và nhấn Open. EGeoBase sẽ đọc file này và tính toán khoảng cách, 
phương vị và ghi lại thành file tuyen1.dis ở tại thư mục chứa file tuyen1.txt đồng thời cũng tạo ra 
file tuyen1.mif, bạn Import file này vào MapInfo sẽ có được đường mặt cắt đi qua các công trình 
bạn chọn. 
 

 

Hình 59. Chọn file *.txt vừa được xuất ở MapInfo 
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- Bạn phải có các file *.lth để vẽ thạch học các lỗ khoan và file *.log để vẽ biểu đồ xuyên lên 
trên mặt cắt Để có được file này bạn làm như sau: 
  
 + Tại EGeoBase bạn chọn ‘Export’ --> ‘Địa tầng lỗ khoan’, giao diện ‘Địa tầng lỗ khoan’ xuất 
hiện bạn đánh dấu vào nút check ‘Chọn lỗ khoan theo file xuất từ MapInfo’ một hộp thoại chọn 
file xuất hiện bạn chọn tên file ‘Tuyen1.txt’ vừa xuất từ giao diện Hình 59 khi đó hộp tên lỗ 
khoan xuất hiện các lỗ khoan trên mặt cắt, bạn chọn toàn bộ các lỗ khoan này sau đó nhấn nút 
‘Change’ để thay đổi thư mục muốn lưu các file xuất ra này nếu cần thiết rồi nhấn nút ‘OK’. 
 

 

Hình 60. Xuất địa tầng lỗ khoan cho mục đích vẽ mặt cắt 

+ Tiếp theo bạn chọn ‘Export’ --> ‘Xuyên tĩnh’, giao diện ‘Xuyên tĩnh’ xuất hiện, bạn đánh dấu 
vào nút check ‘Chọn tên điểm xuyên theo file xuất từ MapInfo’ và đưa vào tên file tuyen1.txt vũa 
xuất từ giao diện Hình 59 khi đó hộp tên điểm xuyên xuất hiện các điểm xuyên trên mặt cắt bạn 
chọn toàn bộ tên điểm xuyên này và xuất số liệu địa tầng và số liệu điểm xuyên này sang file 
đầu vào cho các chương trình vẽ mặt cắt (MCDCCT.lsp và XYLOG.lsp) (Hình 61). 
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Hình 61. Xuất số liệu xuyên tĩnh cho mục đích vẽ mặt cắt 

Mở AutoCAD và nạp chương trình MCDCCT.lsp (Hình 62). 

 

Hình 62. Nạp chương trình MCDCCT.lsp vào bộ nhớ 

Chương trình nạp thành công bạn sẽ nhận được thông báo như sau và đã sẵn sàng cho bạn làm 
việc. Khi nạp thành công bạn nhận được thông báo: 
 
 Chuong trinh MCDCCT da load   Type ?MCDCCT de biet them chi tiet 
                    Lenh : TTL KCLK LK 
 
Lệnh TTL dùng để vẽ thước tỷ lệ của mặt cắt. 
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Khi gõ lệnh này có thể bạn sẽ phải nhập vào các thông số sau 
 
Command: TTL 
Ty le ngang 1:50000 
Ty le dung 1:500 
Diem cuc dai cua thuoc <m>:10 
Diem cuc tieu cua thuoc <m>:30 
Khoang cach buoc nhay cua thuoc <m>:5 
Chieu dai cua mat cat <cm>:50 
Ve khung thong so mat cat <Co hay Khong>: c 
Bam ben Trai diem cuc dai cua thuoc tren mat cat:0,0 
 
Tỷ lệ ngang và tỷ lệ đứng đúng theo tỷ lệ của mặt cắt. 
Điểm cực đại của thước là giá trị trên cùng của thước tỷ lệ. 
Điểm cực tiểu của thước là giá trị cuối cùng của thước có thể nhập số dương. 
Khoảng cách bước nhảy của thước là khoảng cách ghi các giá trị của thước. 
Chiều dài của mặt cắt là khoảng cách giữa 2 thước tính bằng cm. 
Vẽ khung thông số mặt cắt <Có hay Không>: Nếu bạn gõ chữ ‘C’ chương trình sẽ tự động vẽ 
khung cho bạn nếu không muốn vẽ bạn gõ chữ ‘K’. 
Kết quả sẽ được như trên Hình 63. 
 

 
Hình 63. Kết quả của lênh TTL 

 
Lệnh KCLK để xác định vị trí các lỗ khoan trên mặt cắt, gõ lệnh này có thể bạn sẽ nhập các 
thông số sau: 
 
Command: KCLK 
 
Diem 0 ben phai thuoc ty le :end 
of <Bạn chọn điểm bên phải của vạch 0 trên thước bên trái> 
Xac dinh vi tri lo khoan tu File hay Truc tiep: F  
 
‘Điểm 0 bên phải thước tỷ lệ :’  Chọn bắt dính là ‘end’ và nhấp chuột vào bên phải vạch 0 trên 
thước bên trái mặt cắt. 
Xác định vị trí lỗ khoan từ File hay Trực tiếp : Nếu bạn trả lời F bạn phải chỉ ra cho chương trình 
đọc 1 file *.dis trong trường hợp này bạn đưa vào file tuyen1.dis được tạo ra ở giao diện Hình 59 
 
Nếu bạn trả lời T để nhập trực tiếp bạn phải vào số liệu lần lượt cho từng lỗ khoan cho đến khi 
kết thúc bạn nhấn phim ‘ESC’. 
 
Kết quả bạn nhận được sơ đồ vị trí miệng lỗ khoan trên mặt cắt, bạn đưa thước tỷ lệ bên phải 
mặt cắt vào đầu đường địa hình bạn có được kết quả như Hình 64. Kết quả của lệnh KCLK cho 
bạn biết vị trí lỗ khoan trên mặt cắt và phương vị của tuyến mặt cắt. Có thể chiều dài của mặt 
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cắt thực tế dài hơn hoặc ngắn hơn khi bạn khai ‘Chiều dài của mặt cắt’ trong lệnh TTL khi đó 
bạn sẽ dùng lệnh ‘Move’ để di chuyển thuớc tỷ lệ phía bên phải cho đúng với vị trí thực và dùng 
lệnh ‘Trim’ hoăc ‘Extend’ để chỉnh lý khung ‘thông số mặt cắt’. 

 

Hình 64. Kết quả của lệnh KCLK 

Lệnh ‘LK’ cho phép bạn vẽ thạch học cho lỗ khoan, bạn phải nhập vào các thông số sau: 
‘So hieu lo khoan:’ Bạn nhập tên lỗ khoan 
‘Drawing by Hand or Automatic:’ Nếu bạn gõ chữ A chương trình yêu cầu bạn xác định file kiểu 
*.lth được xuất ra từ cơ sở dữ liệu (Hình 60) bạn chỉ việc xác định vị trí trên mặt cắt là xong vì 
chương trình sẽ tự động làm các việc còn lại, bạn chỉ việc xác định vị trí vẽ lỗ khoan tiếp theo. 
Nếu bạn gõ chữ H chương trình sẽ để bạn nhập bằng tay từng lớp một. 
Sau khi bạn nhập xong các lỗ khoan của mặt cắt, bạn sẽ nhận được kết quả như Hình 65 

 

Hình 65. Kết quả của chương trình mcdc.lsp 

Để vẽ các biểu đồ xuyên bạn nạp chương trình XYLOG.lsp, khi nạp thành công bạn nhận được 
thông báo 
 
    Chuong trinh XYLog.LSP da load 
       Lenh chuong trinh: XYLOG, Type ?XYLOG de biet them chi tiet 
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Bạn gõ lênh XYLOG, chương trình cho phép bạn vẽ các đường cong xuyên Mv, Qc hoặc Fs. Giả 
sử bạn vẽ đường Qc bạn thực hiện như sau 
 
+ Chọn file RX25_Qc.log khi hộp thoại Directory Listing hiện ra Hình 66 
 

 

Hình 66. Chọn file cho chương trình XYLOG.lsp 

 
+ Chieu Ngang, bao nhieu gia tri tuong duong 1cm: 50 
+ Thuoc ty le ngang dai bao nhieu cm: 1 
+ Buoc phan vach theo chieu ngang <cm>:0.5 
+ Ten Layer: Qc 
+ Diem 0,0:end of <Đỉnh của điểm xuyên RX25 trên măt cắt> 
 
Tương tự bạn làm với điểm xuyên RX27 
 
Kết quả bạn nhận được như Hình 67 
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Hình 67. Kết quả của chương trình MCDCCT.lsp và XYLOG.lsp 

 
Bạn bổ xung ranh giới các lớp, trải thạch học sau đó Export sang DXF R12  
Đóng AutoCAD mở MapInfo và import DXF file với mỗi layer thành 1 tab như trong phần thành 
lập phiếu lỗ khoan. 
Chọn ‘Projection’ như Hình 68 chú ý rằng bạn phải chọn ‘Category’ là ‘Non-Earth’ và ‘Category 
Members’ là ‘Non-Earth (kilometers)’. 

 

Hình 68. Chọn Projection cho mặt cắt địa chất công trình 

 
2.7 Chương trình thành lập bản đồ cột địa tầng lỗ khoan (PS20.lsp và CDT.lsp) 

 
Để thành lập bản đồ cột địa tầng lỗ khoan bạn cần phải có vị trí lỗ khoan trên bản đồ, Chương 
trình PS20.lsp giúp bạn xác định được vị trí các lỗ khoan các lỗ khoan trên bản đồ. Giả sử bạn 
muốn thành lập bản đồ cột địa tầng lỗ khoan cho đề án Lộc Ninh bạn thực hiện theo các bước 
sau: 
Bước 1. Bạn vào CSDL vào menu ‘Export’ --> ‘Xuất vị trí công trình trên bản đồ’, khi giao  
diện hiện ra bạn chon như Hình 69 bạn nhấn phím ‘OK’ và lưu số liệu file, giả sử là  
C:\My Documents\LN_LK.txt 
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Hình 69. Xuất số liệu cho chương trình PS20 

 
Bước 2. Mở AutoCAD nạp chương trình PS20.lsp. Khi nạp thành công bạn nhận được thông báo 
Loading E:\Data\EGeoBase\Program\PS20.lsp ... 
       Lenh cua chuong trinh  PD, Type ?PS20 de biet them chi tiet 
 
Bạn gõ lệnh PD và nhập vào các thông số khi chương trình hỏi bạn. 
Ty le ban do 1:50000 
Duong kinh diem (mm): 3 
<Hộp thoại nhập file xuất hiện bạn nhập vào tên file C:\My Documents\LN_LK.txt> 
Vi tri cua text so voi diem <Top, Left, Right or Bottom>: T 
Kieu diem <Tron, Vuong or TAmgiac> : T 
 Chon Layer hien thoi <?/0>: Vitri 
 
Bạn sẽ nhận được kết quả như trên Hình 70 
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Hình 70. Kết quả của chương trình PS20.lsp 

 
Bước 3. Vào CSDL xuất địa tầng của các lỗ khoan của đề án Lộc Ninh, bằng cách chọn đề án 
là LN, các lỗ khoan của đề án xuất hiện trong hộp tên lỗ khoan, bạn chọn hết các lỗ khoan này 
và nhấn nút ‘Change’ để thay đổi thư mục chứa các file xuất ra (nếu cần), sau đó nhấn ‘OK’ 
Hình 71  
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Hình 71. Xuất số liệu địa tầng lỗ khoan 

 
Bước 4: Ở AutoCAD, nạp chương trình ‘CDT.lsp’ (Hình 72), Nạp thành công bạn nhận được 
thông báo 
Chuong trinh ve hinh tru lo khoan tren ban do dia tang lo khoan 
               Lenh : CDT  <?CDT de biet them chi tiet> 

 

Hình 72. Nạp chương trình CDT.lsp 
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Bạn xác địn vị trí lỗ khoan và gõ lệnh CDT, giả sử bạn muốn vẽ cột địa tầng lỗ khoan DL6, bạn 
chọn file DL6.lth khi hộp thoại ‘Directory Listing’ xuất hiện (Hình 73) và nhấn nút ‘Open’. 
 

 

Hình 73. Chọn file để vẽ cột địa tầng 

Khi chương trình yêu cầu bạn: ‘Bam vi tri ve cot dia tang cua LK DL3 tren ban do :’ bạn dùng 
chuột bấm vào phía dưới vòng tròn lỗ khoan DL3. Toàn bộ thạch học, chiều sâu chân lớp, vị trí 
mẫu, mực nước tĩnh,… sẽ tự động thực hiện  

 

Hình 74. Kết quả của lênh CDT 
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Tương tự bạn thực hiện cho toàn bộ các lỗ khoan khác, chương trình sẽ tự động tạo ra một số 
layer bạn ‘off’ toàn bộ các layer chỉ để ‘on’ layer ‘Pattern’ Hình 75 và Expode các đối tượng của 
layer này sau đó Export sang DXF R12. 
 

 

Hình 75. ‘On’ layer ‘Pattern’ để thực hiện lệnh Explode 

 
Bước 5: Mở MapInfo, Import file DXF này vào với Projection VN2000 kết qua thể hiện trên Hình 
76. Bạn chỉnh sửa và chồng ghép với bản đồ nền  để có kết quả cuối cùng. 
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Hình 76. Kết quả sau khi Import vào MapInfo 

 
3 Hướng dẫn kết nối CSDL với bản đồ 

 
Để kết nối CSDL với bản đồ khi cài đặt phần mềm MapInfo phải cài đăt phần DBMS Support 
Hình 77 Comment [NXN1]:  

Comment [NXN2]:  
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Hình 77. Cài đặt DBMS support 

 
Đối với CSDL, nếu sử dụng Access 97, sử dụng file EGeoBaseLink.mdb, nếu Access 2000 trở 
lên sử dụng file EGeoBaseLink_XP.mdb trong thư mục Working. File này có số liệu nguồn được 
‘Link table’ với file EGeoBaseData,mdb (Phần Back-end chia sẻ số liệu cho phần Map-link). 
Mục đích của file này là tạo ra các query đê liên kết  với bản đồ. Đối với MapInfo sau khi cài đặt 
DBMS Support thì ở menu File --> Open DBMS table Hình 78 sẽ sáng lên. 
 
 

 

Hình 78. Menu File trong MapInfo 

 
Cách tạo kết nối 
 
1. Mở MapInfo 
2. Chon menu ‘File’ --> ‘Open DBMS Table’ Hình 78  
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3. Khi hộp thoại ‘Select Data Source’ xuất hiện  khi chưa tạo kết nối, bạn sẽ chọn tab ‘Machine 
Data Source’ sau đó nhấn nút ‘New’ Hình 79 

 

Hình 79. Hộp thoại Machine Data Souce 

 
4. Hộp thoại ‘Create New Data Source‘ xuất hiện, chọn ‘Use Data Source’ sau đó nhấn nút 
‘Next’ Hình 80 

 

Hình 80. Hộp thoại Create New Data Source (1) 
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5. Hộp thoại ‘Create New Data Source‘ nữa xuất hiện, chọn ‘Microsoft Access Drive’ sau đó 
nhấn nút ‘Next’ Hình 81 

 

Hình 81. Hộp thoại Create New Data Source (2) 

 
6. Hộp thoại ‘ODBC Microsoft Setup’ xuất hiện bạn khai báo ‘Data Source Name’ ở ‘Description’ 
sau đó nhấn ‘Select’ đẻ chọn Database nguồn. Hình 82 

 

Hình 82. Hộp thoại ODBC Microsoft Setup 
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7. Hộp thoại  ‘Select Database’ xuất hiện nếu bạn dùng Access 97 chọn file Database nguồn là  
EGeoBaseLink.mdb, nếu Access 2000 sẽ chonn file EGeoBaseLink_XP.mdb Hình 83 sau đó 
nhấn ‘OK’ để hoàn tất khai báo 

 

Hình 83. Chọn file Database nguồn. 

Lúc này ODBC của Microsoft đã sẵn sàng cho bạn lấy thông tin trong CSDL để đua lên bản đồ. 
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